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phần 1 

                        kiến trúc (10%)     

 giáo viên hướng dẫn kiến trúc :   kts. Nguyễn thế duy 
  

  

Nhiệm vụ : 

1. Tổng mặt bằng (Tỉ lệ: 1/500). 

2. Mặt bằng các tầng (Tỉ lệ: 1/100). 

3. 4 mặt cắt (Tỉ lệ:1/100). 

4. 2 mặt đứng (Tỉ lệ: 1/100). 

5. Chi tiết thang bộ (Tỉ lệ:1/50) 

 

Các bản vẽ kiến trúc : 

 

1. KT 01 : Tổng mặt bằng (Tỉ lệ: 1/500). 

                    + Chi tiết thang (Tỉ lệ: 1/50). 

2. KT 02, 03 : Mặt bằng các tầng (Tỉ lệ: 1/100). 

3. KT 04, 05 : 4 mặt cắt (Tỉ lệ:1/100). 

4. KT 06 : 2 mặt đứng (Tỉ lệ: 1/100). 

 

 

 

 



toà nhà vcci đà nẵng 

Sinh viên:  Lê Sỹ Quỳnh - Lớp: XD 902        7 

Mã sinh viên: 091316 

Chương I 

Giới thiệu về công trình 
 
 

Trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay, có thể nói việc thúc 
đẩy sự phát triển của các đô thị lớn là hết sức quan trọng, bởi vì, các đô thị lớn sẽ góp 
phần không nhỏ thúc đẩy sự phát triển của toàn vùng. Thành phố Đà Nẵng là đô thị 
lớn, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng, do 
vậy, việc nâng cao cơ sở hạ tầng, thay đổi bộ mặt của thành phố chính là quan tâm 
hàng đầu của Nhà nước trong mục tiêu phát triển khu vực miền Trung trở thành 1 trong 
3 trung tâm lớn mạnh của cả nước. Trung tâm xúc tiến thương mại đầu tư Đà Nẵng là 
công trình được Nhà nước đầu tư xây dựng ở trung tâm thành phố (hay còn gọi là tòa 
nhà VCCI - Đà Nẵng). 

Quy mô của công trình bao gồm 10 tầng và có thêm một tầng hầm. Chiều cao 
nhà là 38,1 m, được xây dựng trên một khu đất rộng khoảng 1.500 m2 với mặt bằng 

nhà hình chữ nhật kích thước 44,1  18,9 m2. 
  Công trình là nơi trưng bày giới thiệu và bán các sản phẩm văn phòng, vừa là 
nơi cho thuê các văn phòng đại diện, buôn bán, đầu tư. 

Công trình mang một dáng vẻ hiện đại, được tạo nên bởi sự kết hợp hài hòa của 
gạch trần mau be sữa nhạt thô sơ với hệ thống khung nhôm cửa kính hiện đại - tạo 
được ấn tượng khá độc đáo, lạ mắt. Công trình còn đảm bảo được các yêu cầu thuận 
tiện trong sử dụng dụng, hợp lý về công năng và đảm bảo được các yêu cầu về kinh tế 
khi đưa công trình vào khai thác, sử dụng. 

Mặt đứng chính của công trình quay về hướng đông, là nơi đi qua của tuyến 
đường chính đi xuyên qua trung tâm thành phố, thuận lợi cho việc giao thông đi lại, cả 
trong giai đoạn xây dựng công trình lần khi đưa công trình vào vận hành, khai thác. 
Toàn công trình là sự kết hợp của các mảng kiến trúc tưởng chừng như đối lập nhau. Sự 
đối lập giữa các mảng đặc là các tường gạch có ốp đá giả gạch trần màu be sữa nhạt 
mang vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa truyền thống. Đối lập với các mảng rỗng là các ô cửa 
kính có kích thước to, vừa và nhỏ bằng kính phản quang màu lục nhạt, tạo cho công 
trình những mảng không gian linh hoạt, hiện đại. 

Để phục vụ cho yêu cầu giao thông đi lại trong công trình, công trình có các 
hành lang chạy ngang, dọc trong các tầng, dẫn tới các văn phòng cho thuê của khối văn 
phòng. Phục vụ cho giao thông theo phương đứng, công trình có 2 thang máy lên 
xuống, chủ yếu là phục vụ cho việc đi lại của viên chức của các văn phòng. Ngoài ra, 
công trình còn có cầu thang cuốn phục vụ cho lượng người khá lớn đi vào siêu thị và 
các phòng giải khát ăn uống. Công trình còn có một thang bộ, góp phần mở rộng việc 
giao thông thuận tiện giữa các tầng. 
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Chương II 

 

đặc điểm cấu tạo công trình 
 
 

 

1. Mặt bằng các tầng. 

 Tầng hầm: ở cao trình -3,00 m có chiều cao tầng hầm là 3 m, là nơi làm 
gara ôtô, xe máy. 

Một đường dốc có độ dốc 25% dẫn xuống theo mặt bên của công trình được sử 
dụng làm đường cho các xe ôtô đi xuống tầng hầm. Ngoài ra, tầng hầm còn là nơi bố 
trí một trạm điện để đáp ứng việc sử dụng điện cho công trình, còn là nơi bố trí bể phốt 
và dẫn các đường thoát nước về cống thu để thải ra ngoài. 

 Tầng 1: ở cao trình  0,00 m với chiều cao tầng 1 là 3 m. Tầng 1 là nơi bố 
trí phòng bảo vệ trông coi công trình, để xe máy, xe đạp cho nhân viên cũng như khách 
hàng, là nơi thu nhận hàng hóa đưa tới công trình. Hàng hóa được vận chuyển lên các 
kho ở phía trên thông qua thang chở hàng. 

 Tầng 2: ở cao trình + 3,00 m với chiều cao tầng là 4,5 m. Là nơi bán các sản 
phẩm gia dụng, thực phẩm. 

 Tầng 3: ở cao trình + 7,50 m với chiều cao tầng 4,5 m, là nơi trưng bày, bán 
và giới thiệu các sản phẩm máy văn phòng, đồ điện lạnh. 

 Tầng 4: ở cao trình + 12,00 m, có chiều cao tầng 4,5 m, là căng tin phục vụ 
cho nhu cầu ăn uống, giải khát của khách hàng cũng như nhân viên khối văn phòng. 

 Tầng 5  9:  Có chiều cao tầng 3,6 m, chủ yếu là nơi cho thuê làm văn 
phòng. 

 Tầng 10: ở cao trình + 34,5 m có chiều cao tầng là 3,6 m được sử dụng như 
một tầng áp mái, chứa các cơ sở kỹ thuật phục vụ cho cả công trình, ngoài ra còn có tác 
dụng chống nóng, cách nhiệt cho công trình. 

2. Mặt cắt công trình. 

Mặt cắt công trình đã thể hiện rõ các tuyến giao thông công trình, gồm thang máy, 
thang bộ. 
Mặt cắt công trình cho biết rõ cấu tạo của các cấu kiện công trình. 

+ Tường tầng hầm:  
Cấu tạo bao gồm: 
- Lớp màng cao su chống thấm. 
- Tường bê tông cốt thép dày 300. 
- Lớp vữa trát dày 15. 
- Lớp sơn chống ẩm, mốc. 

+ Sàn tầng hầm: 
- Lớp bê tông gạch vỡ dày 100 (mác 75) 
- Màng cao su chống thấm 
- Hệ sườn bêtông cốt thép (sườn ô cờ bằng bêtông mác 300) 
- Bản bê tông cốt thép dày 250 
- Lớp sơn chống thấm 
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- Hệ sườn bê tông cốt thép cao 700 
- Bản bê tông cốt thép dày150. 

+ Sàn tầng 1: 
- Vữa trát trần dày 15. 
- Bản bê tông cốt thép dày 150. 
- Lớp xi măng láng bề mặt. 

+ Sàn tầng 2, 3, 4: 
- Vữa trát trần dày 15. 
- Bản bê tông cốt thép dày 100. 
- Lớp vữa lót dày 20. 

- Gạch lát đá granit 400  400. 

+ Sàn tầng 5  12: 

- Trần treo là các tấm cách âm có kích thước 600  600. 
- Vữa trát trần dày 15. 
- Bản bê tông cốt thép dày 100. 
- Lớp vữa lót dày 20. 

- Gạch lát đá granit 400  400. 

+ Sàn mái và sân thượng: 
- Trần treo theo thiết kế. 
- Vữa trát trần dày 15. 
- Bản bê tông cốt thép dày 100. 
- Lớp bê tông xỉ tạo dốc có độ dày trung bình 160. 
- Lớp bê tông cốt thép chống thấm dày 40. 
- Lớp vữa lót dày 15. 
- Gạch chống nóng dày 90. 
- Lớp vữa lót dày 20. 

- Gạch lát nền granitô 400  400. 
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phần 2 

kết cấu 

(45%) 

 

Giáo viên hướng dẫn kết cấu :   th.s. lê hảI hưng 

   

Nhiệm vụ : 

5. Thiết kế khung trục 2. 

6. Thiết kế sàn tầng 5. 

7. Thiết kế móng trục 2A,2C. 

8. Thiết kế cầu thang bộ. 

 

Các bản vẽ kèm theo: 

1. KC 01 :                Kết cấu móng.  

2. KC 02, KC 03 :   Kết cấu khung K2. 

3. KC 04 :                Kết cấu sàn tầng 5 

4. KC 05 :                Kết cấu Cầu thang tầng điển hình. 
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chương 1 

 Cơ sở tính toán 
     

    1.1. Các tài liệu sử dụng trong tính toán. 

1.  Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam. 

 2.  TCVN 5574-1991 Kết cấu bê tông cốt thép. Tiêu chuẩn thiết kế. 

 3.  TCVN 2737-1995 Tải trọng và tác động. Tiêu chuẩn thiết kế. 

 4.  TCVN 40-1987 Kết cấu xây dựng và nền nguyên tắc cơ bản về tính toán. 

 5.  TCVN 5575-1991 Kết cấu tính toán thép. Tiêu chuẩn thiết kế. 

    1.2. Tài liệu tham khảo. 

1. Hướng dẫn sử dụng chương trình ETAP 

2. Giáo trình giảng dạy chương trình ETAP  

3. Kết cấu bê tông cốt thép (phần kết cấu nhà cửa) – Gs Ts Ngô Thế Phong, Pts Lý 

Trần Cường, Pts Trịnh Kim Đạm, Pts Nguyễn Lê Ninh. 

4. Kết cấu thép II (công trình dân dụng và công nghiệp) – Phạm Văn Hội, Nguyễn 

Quang Viên, Phạm Văn Tư, Đoàn Ngọc Tranh, Hoàng Văn Quang. 

1.3. vật liệu dùng trong tính toán. 

1.3.1. Bê tông.  

- Theo tiêu chuẩn TCVN 5574-1991. 

+ Bê tông với chất kết dính là xi măng cùng với các cốt liệu đá, cát vàng và được 

tạo nên một cấu trúc đặc trắc. Với cấu trúc này, bê tông có khối lượng riêng ~ 2500 

KG/m3. 

+ Mác bê tông theo cường độ chịu nén, tính theo đơn vị KG/cm2, bê tông được 

dưỡng hộ cũng như được thí nghiệm theo quy định và tiêu chuẩn của nước Cộng hoà 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mác bê tông dùng trong tính toán cho công trình là 300. 

- Cường độ của bê tông B25: 

a/ Với trạng thái nén: 

+ Cường độ tiêu chuẩn về nén : 167 KG/cm2. 

+ Cường độ tính toán về nén   : 130  KG/cm2. 

b/ Với trạng thái kéo: 

+ Cường độ tiêu chuẩn về kéo :   15 KG/cm2. 

+ Cường độ tính toán về kéo   :   10 KG/cm2. 
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- Môđun đàn hồi của bê tông: 

Được xác định theo điều kiện bê tông nặng, khô cứng trong điều kiện tự nhiên. 

Với mác 300 thì   Eb = 290000 KG/cm2. 

1.3.2. Thép. 

Thép làm cốt thép cho cấu kiện bê tông cốt thép dùng loại thép sợi thông thường 

theo tiêu chuẩn TCVN 5575 - 1991. Cốt thép chịu lực cho các dầm, cột dùng nhóm 

AII, AIII, cốt thép đai, cốt thép giá, cốt thép cấu tạo và thép dùng cho bản sàn dùng 

nhóm AI. 

Cường độ của cốt thép cho trong bảng sau: 

 

Chủng loại 

Cốt thép 

Cường độ tiêu chuẩn 

(KG/cm2) 

Cường độ tính toán 

(KG/cm2) 

AI 

AII 

AIII 

2400 

3000 

4000 

2300 

2800 

3600 

 

Môđun đàn hồi  của cốt thép:  

E = 2,1.106  KG/cm2. 

     1.3.3. Các loại vật liệu khác. 

- Gạch đặc M75 

- Cát vàng  

- Cát đen  

- Đá Kiện Khê (Hà Nam) hoặc Đồng Mỏ (Lạng Sơn). 

- Sơn che phủ màu nâu hồng. 

- Bi tum chống thấm. 

Mọi loại vật liệu sử dụng đều phải qua thí nghiệm kiểm định để xác định cường độ 

thực tế cũng như các chỉ tiêu cơ lý khác và độ sạch. Khi đạt tiêu chuẩn thiết kế mới 

được đưa vào sử dụng. 
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Chương 2. 

 lựa chọn Giải pháp kết cấu 

    

Khái quát chung 

Lựa chọn hệ kết cấu chịu lực cho công trình có vai trò quan trọng tạo tiền đề cơ bản 

để người thiết kế có được định hướng thiết lập mô hình, hệ kết cấu chịu lực cho công 

trình đảm bảo yêu cầu về độ bền, độ ổn định phù hợp với yêu cầu kiến trúc, thuận tiện 

trong sử dụng và đem lại hiệu quả kinh tế.   

Trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng việc chọn giải pháp kết cấu có liên quan đến 

vấn đề bố trí mặt bằng, hình thể khối đứng, độ cao tầng, thiết bị điện, đường ống, yêu 

cầu thiết bị thi công, tiến độ thi công, đặc biệt là giá thành công trình và sự hiệu quả 

của kết cấu mà ta chọn. 

 

2.1. Đặc điểm chủ yếu của nhà cao tầng. 

2.1.1.  Tải trọng ngang.  

Trong kết cấu thấp tầng tải trọng ngang sinh ra là rất nhỏ theo sự tăng lên của độ 

cao. Còn trong kết cấu cao tầng, nội lực, chuyển vị do tải trọng ngang sinh ra tăng lên 

rất nhanh theo độ cao. áp lực gió, động đất là các nhân tố chủ yếu của thiết kế kết cấu. 

Nếu công trình xem như một thanh công xôn ngàm tại mặt đất thì lực dọc tỷ lệ với 

chiều cao, mô men do tải trọng ngang tỉ lệ với bình phương chiều cao. 

                                      M = P  H (Tải trọng tập trung) 

                                      M = q  H2/2 (Tải trọng phân bố đều) 

Chuyển vị do tải trọng ngang tỷ lệ thuận với luỹ thừa bậc bốn của chiều cao:  

                                       =P H3/3EJ (Tải trọng tập trung) 

                                       =q H4/8EJ (Tải trọng phân bố đều) 

Trong đó: 

P-Tải trọng tập trung;   q - Tải trọng phân bố; H - Chiều cao công trình. 

 Do vậy tải trọng ngang của nhà cao tầng trở thành nhân tố chủ yếu của thiết kế 

kết cấu. 
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2.1.2.  Hạn chế chuyển vị.  

Theo sự tăng lên của chiều cao nhà, chuyển vị ngang tăng lên rất nhanh. Trong 

thiết kế kết cấu, không chỉ yêu cầu thiết kế có đủ khả năng chịu lực mà còn yêu cầu 

kết cấu có đủ độ cứng cho phép. Khi chuyển vị ngang lớn thì thường gây ra các hậu 

quả sau: 

 Làm kết cấu tăng thêm nội lực phụ đặc biệt là kết cấu đứng: Khi chuyển vị tăng 

lên, độ lệch tâm tăng lên do vậy nếu nội lực tăng lên vượt quá khả năng chịu lực của 

kết cấu sẽ làm sụp đổ công trình. 

 Làm cho người sống và làm việc cảm thấy khó chịu và hoảng sợ, ảnh hưởng 

đến công tác và sinh hoạt. 

 Làm tường và một số trang trí xây dựng bị nứt và phá hỏng, làm cho ray thang 

máy bị biến dạng, đường ống, đường điện bị phá hoại. 

 Do vậy cần phải hạn chế chuyển vị ngang. 

2.1.3. Giảm trọng lượng bản thân. 

 Xem xét từ sức chịu tải của nền đất. Nếu cùng một cường độ thì khi giảm trọng 

lượng bản thân có thể tăng lên một số tầng khác.  

 Xét về mặt dao động, giảm trọng lượng bản thân tức là giảm khối lượng tham 

gia dao động như vậy giảm được thành phần động của gió và động đất... 

 Xét về mặt kinh tế, giảm trọng lượng bản thân tức là tiết kiệm vật liệu, giảm 

giá thành công trình bên cạnh đó còn tăng được không gian sử dụng. 

 Từ các nhận xét trên ta thấy trong thiết kế kết cấu nhà cao tầng cần quan tâm 

đến giảm trọng lượng bản thân kết cấu. 

2.2. Giải pháp móng cho công trình. 

Vì công trình là nhà cao tầng nên tải trọng đứng truyền xuống móng nhân theo số 

tầng là rất lớn. Mặt khác vì chiều cao lớn nên tải trọng ngang (gió, động đất) tác dụng 

là rất lớn, đòi hỏi móng có độ ổn định cao. Do đó phương án móng sâu là hợp lý nhất 

để chịu được tải trọng từ công trình truyền xuống. 

Móng cọc đóng: Ưu điểm là kiểm soát được chất lượng cọc từ khâu chế tạo đến 

khâu thi công nhanh. Nhưng hạn chế của nó là tiết diện nhỏ, khó xuyên qua ổ cát, thi 

công gây ồn và rung ảnh hưởng đến công trình thi công bên cạnh đặc biệt là khu vực 
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thành phố. Hệ móng cọc đóng không dùng được cho các công trình có tải trọng quá 

lớn do không đủ chỗ bố trí các cọc. 

Móng cọc ép: Loại cọc này chất lượng cao, độ tin cậy cao, thi công êm dịu. Hạn 

chế của nó là khó xuyên qua lớp cát chặt dày, tiết diện cọc và chiều dài cọc bị hạn 

chế. Điều này dẫn đến khả năng chịu tải của cọc chưa cao. 

Móng cọc khoan nhồi: Là loại cọc đòi hỏi công nghệ thi công phức tạp. Tuy nhiên 

nó vẫn được dùng nhiều trong kết cấu nhà cao tầng vì nó có tiết diện và chiều sâu lớn 

do đó nó có thể tựa được vào lớp đất tốt nằm ở sâu vì vậy khả năng chịu tải của cọc sẽ 

rất lớn. 

 Từ phân tích ở trên, với công trình này việc sử dụng cọc khoan nhồi sẽ đem lại 

sự hợp lý về khả năng chịu tải và hiệu quả kinh tế. 

2.3  Giải pháp kết cấu phần thân công trình. 

2.3.1  Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu. 

a)  Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu chính. 

Căn cứ theo thiết kế ta chia ra các giải pháp kết cấu chính ra như sau: 

*)  Hệ tường chịu lực. 

Trong hệ kết cấu này thì các cấu kiện thẳng đứng chịu lực của nhà là các tường 

phẳng. Tải trọng ngang truyền đến các tấm tường thông qua các bản sàn được xem là 

cứng tuyệt đối. Trong mặt phẳng của chúng các vách cứng (chính là tấm tường) làm 

việc như thanh công xôn có chiều cao tiết diện lớn.Với hệ kết cấu này thì khoảng 

không bên trong công trình còn phải phân chia thích hợp đảm bảo yêu cầu về kết cấu. 

Hệ kết cấu này có thể cấu tạo cho nhà khá cao tầng, tuy nhiên theo điều kiện kinh 

tế và yêu cầu kiến trúc của công trình ta thấy phương án này không thoả mãn. 

*)  Hệ khung chịu lực. 

Hệ được tạo bởi các cột và các dầm liên kết cứng tại các nút tạo thành hệ khung 

không gian của nhà. Hệ kết cấu này tạo ra được không gian kiến trúc khá linh hoạt. 

Tuy nhiên nó tỏ ra kém hiệu quả khi tải trọng ngang công trình lớn vì kết cấu khung có 

độ cứng chống cắt và chống xoắn không cao. Nếu muốn sử dụng hệ kết cấu này cho 

công trình thì tiết diện cấu kiện sẽ khá lớn, làm ảnh hưởng đến tải trọng bản thân công 

trình và chiều cao thông tầng của công trình. 

Hệ kết cấu khung chịu lực tỏ ra không hiệu quả cho công trình này. 
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*)  Hệ lõi chịu lực. 

Lõi chịu lực có dạng vỏ hộp rỗng, tiết diện kín hoặc hở có tác dụng nhận toàn bộ tải 

trọng tác động lên công trình và truyền xuống đất. Hệ lõi chịu lực có hiệu quả với công 

trình có độ cao tương đối lớn, do có độ cứng chống xoắn và chống cắt lớn, tuy nhiên nó 

phải kết hợp được với giải pháp kiến trúc. 

*)  Hệ kết cấu hỗn hợp. 

* Sơ đồ giằng. 

Sơ đồ này tính toán khi khung chỉ chịu phần tải trọng thẳng đứng tương ứng với 

diện tích truyền tải đến nó còn tải trọng ngang và một phần tải trọng đứng do các kết 

cấu chịu tải cơ bản khác như lõi, tường chịu lực. Trong sơ đồ này thì tất cả các nút 

khung đều có cấu tạo khớp hoặc các cột chỉ chịu nén. 

* Sơ đồ khung - giằng. 

Hệ kết cấu khung - giằng (khung và vách cứng) được tạo ra bằng sự kết hợp giữa 

khung và vách cứng. Hai hệ thống khung và vách được lên kết qua hệ kết cấu sàn. Hệ 

thống vách cứng đóng vai trò chủ yếu chịu tải trọng ngang, hệ khung chủ yếu thiết kế 

để chịu tải trọng thẳng đứng. Sự phân rõ chức năng này tạo điều kiện để tối ưu hoá các 

cấu kiện, giảm bớt kích thước cột và dầm, đáp ứng được yêu cầu kiến trúc. Sơ đồ này 

khung có liên kết cứng tại các nút (khung cứng).  

b)  Các lựa chọn cho giải pháp kết cấu sàn. 

Để chọn giải pháp kết cấu sàn ta so sánh 2 trường hợp sau: 

a)  Kết cấu sàn không dầm (sàn nấm)  

Hệ sàn nấm có chiều dày toàn bộ sàn nhỏ, làm tăng chiều cao sử dụng do đó dễ tạo 

không gian để bố trí các thiết bị dưới sàn (thông gió, điện, nước, phòng cháy và có trần 

che phủ), đồng thời dễ làm ván khuôn, đặt cốt thép và đổ bê tông khi thi công. Tuy 

nhiên giải pháp kết cấu sàn nấm là không phù hợp với công trình vì không đảm bảo 

tính kinh tế. 

b)  Kết cấu sàn dầm 

Khi dùng kết cấu sàn dầm độ cứng ngang của công trình sẽ tăng do đó chuyển vị 

ngang sẽ giảm. Khối lượng bê tông ít hơn dẫn đến khối lượng tham gia lao động giảm. 

Chiều cao dầm sẽ chiếm nhiều không gian phòng ảnh hưởng nhiều đến thiết kế kiến 

trúc, làm tăng chiều cao tầng. Tuy nhiên phương án này phù hợp với công trình vì 

chiều cao thiết kế kiến trúc là tới 3,6 m. 
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2.3.2.  Lựa chọn kết cấu chịu lực chính. 

Qua việc phân tích phương án kết cấu chính ta nhận thấy sơ đồ khung - giằng là 

hợp lý nhất. Việc sử dụng kết cấu vách, lõi cùng chịu tải trọng đứng và ngang với 

khung sẽ làm tăng hiệu quả chịu lực của toàn bộ kết cấu, đồng thời sẽ giảm được tiết 

diện cột ở tầng dưới của khung. Vậy ta chọn hệ kết cấu này. 

Qua so sánh phân tích phương án kết cấu sàn, ta chọn kết cấu sàn dầm toàn khối. 

2.3.3.  Sơ đồ tính của hệ kết cấu. 

+ Mô hình hoá hệ kết cấu chịu lực chính phần thân của công trình bằng hệ khung 

không gian (frames) nút cứng liên kết cứng với hệ vách lõi (shells). 

+ Liên kết cột, vách, lõi với đất xem là ngàm cứng tại cốt -3 m phù hợp với yêu cầu 

lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình và hệ thống kỹ thuật ngầm của thành phố. 

+ Sử dụng phần mềm tính kết cấu ETAP để tính toán với : Các dầm chính, dầm 

phụ,  cột là các phần tử Frame, lõi cứng, vách cứng và sàn là các phần tử Shell. Độ 

cứng của sàn ảnh hưởng đến sự làm việc của hệ kết cấu được mô tả bằng hệ các liên 

kết constraints bảo đảm các nút trong cùng một mặt phẳng sẽ có cùng chuyển vị 

ngang. 

2.4.  Lựa chọn kích thước tiết diện các cấu kiện. 

2.4.1.  Chiều dày bản sàn: 

Chọn sơ đồ chiều dày sàn theo công thức: 

l
m

D
hs  

với ô sàn kích thước 3,15x3,15 (m)và ô sàn có kích thước 4,05x4.05(m), làm việc theo 

sơ đồ bản kê 4 cạnh. 

Ta có:  m: 40  45 

D: 0,8  1,4 

l: nhịp hay cạnh ô bản bằng 3,15 m 

Chọn D = 1 

  m = 40 

Vậy:    hs = 
1

4,05 100 10,125
40
´ ´ =  

 

Chọn hs =12 (cm) 
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2.4.2.Kích thước dầm: 

hd  = 
12

1

8

1
l (đối với dầm chính) 

 = 
20

1

12

1
l (đối với dầm phụ) 

l: 6,3 (m) và 4,05m 

2.4.2.1..Dầm từ trục A đến B (Dầm ngang) 

h= ( )
1 1 1 1

. .8,1 1,01 0,675
8 12 8 12

l
ổ ử ổ ử

÷ ÷ç ç¸ = ¸ = ¸÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ứ ố ứ
  

b=( ) ( ) ( )0,3 0,5 . 0,3 0,5 .70 21 35há = ¸ = ¸ . 

Vậy chọn kích thước dầm là : bxh=300x600.(dầm D1) 

Với dầm từ trục B đến D chọn kích thước dầm :300x600(dầm D2) 

2.4.2.2/Dầm từ trục 1 đến trục 8(Dầm dọc) 

chọn kích thước dầm là : bxh=300x600. 

2.4.2.3/Dầm dưới tường: 

Với hệ dầm dưới tường và hệ dầm phụ: 

Kích thước sơ bộ của dầm được tính theo công thức sau: 

hd=
1 1 1 1

6,3 0,525 0,315
12 20 12 20

dl   

Chọn hd=45 cm. 

bd= 0,3 0,5 0,3 0,5 0,45 0,135 0,225dh  

Chọn hd= 22 cm. (dầm D3) 

2.4.3. Kích thước cột khung 

Chọn kích thước sơ bộ của các cột giữa. 

        Kích thước sơ bộ cột được xác định theo công thức sau: 

                    Fb = k.
Rn

N.
 

Trong đó 

+ k : Hệ số xét đến ảnh hưởng khác như mômen uốn, hàm lượng cốt thép, độ mảnh 

của cét.Chän  k=1,1 

+ q : Tải trọng sơ bộ tác dụng nên 1 m2  sàn. 

          q = 1,2 T/m2 
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+  S : Diện tích sàn tác dụng lên đầu cột: 

          S = 6,3x6,3=39,69  m2. 

+ N : Tải trọng sơ bộ tác dụng nên cột 

          N = n.q.S 

n :  là số tầng.  

-Với tầng hầm,1,2,3: 

             N=10.1,2.39,69=476,28 tÊn 

Fb = 1,1.
476280

130
 = 3664,79 cm2 

Chọn kích thước cột là : 500x750 mm. 

-Với tầng 4,5,6,7: 

Fc=
7

.3664,79 2565,35
10

cm2. 

Chọn kích thước cột là : 400x650 mm.  

-Với tầng 8,9,10: 

Fc=
3

.3664,79 1099,44
10

cm2. 

Chọn kích thước cột là:250x400 mm. 

2.4.4.Chọn kích thước tường. 

*  Tường bao. 

Được xây chung quanh chu vi nhà, do yêu cầu chống thấm, chống ẩm nên tường 

dày 22 cm xây bằng gạch đặc M75. Tường có hai lớp trát dày 2 x 1,5 cm 

*  Tường ngăn. 

Dùng ngăn chia không gian làm việc trong mỗi tầng, tường ngăn dùng loại 

tường di động nhằm đảm bảo tính linh động trong bố trí không gian, và tường ngăn 

này do bên thuê văn phòng tự thiết kế. 

Bố trí Mặt Bằng Kết Cấu. 
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Chương 3 

tải trọng và tác động 

 

3.1.  Tải trọng đứng. 

3.1.1. Tĩnh tải. 

Tĩnh tải bao gồm trọng lượng bản thân các kết cấu như cột, dầm, sàn và tải trọng do 

tường, vách kính đặt trên công trình. Khi xác định tĩnh tải riêng tải trọng bản thân của 

các phần tử cột và dầm sẽ được Sap 2000 tự động cộng vào khi khai báo hệ số trọng 

lượng bản thân. 

Tĩnh tải bản thân phụ thuộc vào cấu tạo các lớp sàn. Cấu tạo các lớp sàn phòng làm 

việc, phòng ở và phòng vệ sinh như hình vẽ sau. Trọng lượng phân bố đều các lớp sàn 

cho trong bảng sau.                                                                                                                                                

 

 

a)  Tĩnh tải sàn: 

Cấu tạo các loại sàn: 

S1 (sàn khu văn phòng)  

- Gạch lát dày 10mm     

- Vữa lót dày 20mm     

- Sàn BTCT dày 100mm    

- Vữa trát trần dày 15mm  

   

SW  (Sàn phòng vệ sinh)                         M1 ( Sân thượng và mái) 

- Gạch lát dày 10mm    - 2 lớp gạch lá nem dày 40mm 

- Vữa lót dày 20mm                                     - Vữa lót dày 20mm                         

- Lớp tôn nền                                       - Gạch chống nóng dầy 100 

- Quét sơn chống thấm FLINCODE            - Vữa lót dầy 20 

- Sàn BTCT dày 100mm   - Sàn BTCT dầy 100 

- Vữa trát trần dày 15mm   - Vữa trát trần dầy 15 

S3   (Sàn thang)          S4   (Chiếu nghỉ) 

- Đá Granít dầy 20     - Lát gạch Ceramic 

 

Lớp vữa trát dày 1,5cm 

Sàn btct dày 10 cm 

Lớp vữa lót dày 2 cm 

Lớp gạch lát dày 1 cm 

cấu tạo sàn tầng điển hình 
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- Vữa xim¨ng M75# dày 30mm  - Vữa xim¨ng M75# dày 30mm 

- Bậc gạch M75 150x300   - Bản BTCT dày 100mm 

- Bản BTCT dày 100mm   - Vữa trát đáy chiếu nghỉ 15mm 

- Vữa trát đáy bản thang 15mm 

S2   (Sàn tầng trệt)           

- Mài Granitô dầy 30 

- Bản BTCT dầy 150 

- Vữa trát trần dầy 15      

*  Trọng lượng bản thân sàn :  gi = ni ihI 

 

Bảng 1: Tính tĩnh tải sàn tầng 1->9 

TT Các lớp sàn 
Dày 

(m) 

 

(kg/m3) 

Gtc 

(kg/m2) 
n 

Gtt 

(kg/m2) 

1 Gạch lát 0,01 2000 20 1,1 22 

2 Vữa lót 0,02 1800 36 1,2 43,2 

3 Bản BTCT 0,1 2500 250 1,1 275 

4 Vữa trát 0,015 1800 27 1,3 35,1 

    333  375,3 

 

Bảng2: Tính tĩnh tải sàn tầng trệt 

TT Các lớp sàn 
Dày 

(m) 

 

(kg/m3) 

Gtc 

(kg/m2) 
n 

Gtt 

(kg/m2) 

1 Mài Granitô  0,03 2000 60 1,1 66 

2 Bản BTCT 0,15 2500 375 1,1 412,5 

3 Vữa trát 0,015 1800 27 1,3 35,1 

    462  513,6 

 

* Trọng lượng bản thân mái :   gi = ni ihI 
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Bảng 3: Tính tĩnh tải sân thượng và mái 

TT Các lớp sàn 
Dày 

(m) 

 

(kg/m3) 

Gtc 

(kg/m2) 
n 

Gtt 

(kg/m2) 

1 2 lớp gạch lá nem 0,04 2000 80 1,1 88 

2 Vữa lót 0,02 1800 36 1,2 43,2 

3 Gạch chống nóng 0,1 2000 200 1,1 220 

4 Vữa lót 0,02 1800 36 1,2 43,2 

5 Đan BTCT 0,1 2500 250 1,1 275 

6 Vữa trát trần 0,015 1800 27 1,3 35,1 

    629  704,5 

 

* Tĩnh tải cầu thang: 

Bảng4: Tĩnh tải cầu thang 

TT Cấu tạo các lớp 
Dày 

(m) 
  (kg/m3) 

Gtc 

(kg/m2) 
n 

Gtt 

(kg/m2) 

1 Lát gạch Granite 0,02 2000 40 1,1 44 

2 Vữa xim¨ng M75# 0,02 1800 36 1,2 43,2 

3 Bậc gạch    = 75 0.075 1800 135 1,2 162 

4 Bản BTCT 0,1 2500 250 1,1 275 

5 Vữa trát trần 0,015 1800 27 1,3 35,1 

    488  559,3 

 

Bảng5: Tĩnh tải  chiếu nghỉ 

TT Cấu tạo các lớp 
Dày 

(m) 

   

(kg/m3) 

Gtc 

(kg/m2) 
n 

Gtt  

(kg/m2) 

1 Lát gạch Granite 20 0,02 2000 40 1,1 44 

2 Vữa lót ximăng M75# 0,02 1800 36 1,2 43,2 

3 Bản BTCT dày 0,1 2500 250 1,1 275 

4 Vữa trát trần 0,015 1800 27 1,3 35,1 

    353  397,3 



toà nhà vcci đà nẵng 

Sinh viên:  Lê Sỹ Quỳnh - Lớp: XD 902        24 

Mã sinh viên: 091316 

 

Bảng 6 : Tĩnh tải các loại sàn 

TT Sàn Chú thích Ký hiệu qtc(kG/m2) qtt(kG/m2) 

1 S1 Sàn điển hình q1 333 375,3 

2 S2 Sàn tầng trệt q2 462 513,6 

3 S4 Bản thang q4 488 559,3 

4 S5 Chiếu nghỉ q5 353 397,3 

5 M1 Sân thượng và mái q6 629 704,5 

 

b)áp lực đất. 

     áp lực đất lên tường chắn ở tầng hầm được tính trên cơ sở áp lực đất lên tường chắn 

đất. 

      

     Lớp đất mà tường chắn đất phải chịu là đất cát có dung trọng tự nhiên w=18,8 

kN/m3,góc ma sát trong =240; Cấu tạo tường chắn đất: đất đắp phía trên ngang bằng 

và vuông góc với tường chắn đất vì vậy ta có góc α=0,β=0.Tường chắn cao 3,7m, phần 

đất phía trên tường chắn chịu một tải trọng phân bố đều có giá trị q=10kN/m2. 

     Tính cường độ áp lực đất: 

cCqazaPa ****       

 Trong đó : 

 a : hệ số áp lực đất chủ động. 

 : trọng lượng riêng của đất. 

 : góc ma sát trong của đất. 

 C: hệ số lực dính của đất. 

 c: Lực dính của đất. 

 
2

4502tga  

Với =240, thay số ta được: a =0,422. 

2
45cos

cos

02

C  

Với =240, =0, thay số vào ta được: C=1,299 
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         Tại Cos mặt đất, z=0: Pa=0 

         Tại Cos –3,7m, z=3,7: Pa=0,422*1,88*3,7+0,422*1-1,299*0,92=2,162T/m2. 

 ̧ p lực đất dồn vào cột tầng hầm : 

Tại Cos mặt đất, z=0: P1=0 T/m. 

Tại Cos –3,7m, z=3,7: Pa=2,162*6,3=13,62T/m. 

3.1.2. Hoạt tải: 

Do con người và vật dụng gây ra trong quá trình sử dụng công trình được lấy theo 

bảng mẫu của tiêu chuẩn TCVN.2737-95: 

p = n. p0 

n: hệ số vượt tải theo 2737- 95 

n = 1,3 với p0 < 200KG/m2 

n = 1,2 với p0  200KG/m2 

p0: hoạt tải tiêu chuẩn 

I/.TAÛI TROÏNG LEÂN KHUNG C 2 

1/. HOAÏT TAÛI SAØN:  

                                          Bảng 7 : Hoạt tải 

Tên 

 

Giá trị tiêu chuẩn 

(kg/m2) 
Hệ số vượt tải 

Giá trị tính toán 

(kg/m2) 

Sảnh, Hành lang 300 1,2 360 

Văn phòng 200 1,2 240 

Phòng triển lãm, siêu thị 400 1,2 480 

Nhà vệ sinh 200 1,2 240 

Mái bằng không sử dụng 75 1,3 97,5 

Gara để xe 500 1,2 600 

Cầu thang 300 1,2 360 

Vách ngăn di động 75 1,3 97,5 

2/.TÓNH TAÛI SAØN:  Saøn beâtoâng coát theùp daøy 12cm:  

         Taûi phuï theâm cuûa saøn: 

 

            Saøn phoøng sinh hoaït vaø haønh lang        
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        - Lôùp vöõa loùt daøy 4cm(2cm moãi beân): 

G2 = 1,3x1600x0, 4 = 8,32 KN /m
2

. 

- Gaïch loùt neàn daøy 2cm: 

G3 = 1,1x2000x0,2 = 4,40 KN /m
2

. 

                    Taûi lôùp gaïch vaø vöõa noùt :12,72 KN /m
2

 

             Saøn nhaø veä sinh        

        - Lôùp vöõa loùt daøy 4cm(2cm moãi beân): 

G2 = 1,3x1600x0, 4 = 8,32 KN /m
2

. 

                          -lôùp xm choáng thaám daøy 0,5 cm 

                                     G3 = 1,1x2200x0,05 = 1,21 KN /m
2

   

- Gaïch loùt neàn daøy 2cm: 

G4 = 1,1x2000x0,2 = 4,40 KN /m
2

. 

                    Taûi lôùp gaïch vaø vöõa noùt :1,272KN /m
2 

3/. TÓNH TAÛI CUÛA DAÀM,COÄT,TÖÔØNG: 

Daàm D1.Tónh taûi:(30x70):g=1.1x2500x0,3 x0.7=5,77,5 KN /m. 

Daàm D2.Tónh taûi:(30x60):g=1.1x2500x0.3x0.6=4,95 KN /m.   

Daàm D3.  Tónh taûi:(30x60):g=1.1x2500x0.3x0.6=4,95 KN /m. 

Daàm D4.  Tónh taûi:(30x60):g=1.1x2500x0.3x0,6=4,95 KN /m.                                                                                       

Daàm D5.  Tónh taûi  :(30x60):g=1.1x2500x0.3x0.6=4,95 KN /m. 

COÄT truïc A, B taàng1,2,3(500x750) 

        Tónh taûi: (50x75):g=1.1x2500x0.5x0.75=10,31 KN /m. 

COÄT truïc A, B taàng4,5,6,7(400x650) 

        Tónh taûi: (40x65):g=1.1x2500x0.4x0.65=7,15 KN /m. 

COÄT truïc A, B taàng8,9,10(250x400) 

        Tónh taûi: (25x40):g=1.1x2500x0.25x0.4=2,75 KN /m. 

COÄT truïc B,C taàng1,2,3(500x750) 

        Tónh taûi: (50x75):g=1.1x2500x0.5x0.75=9,625 KN /m. 

 COÄT truïc B,C taàng4,5,6,7(400x650) 
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        Tónh taûi: (40x65):g=1.1x2500x0.4x0.65=7,15 KN /m. 

 COÄT truïc B,C taàng8,9,10(250x400) 

        Tónh taûi: (40x50):g=1.1x2500x0.25x0.4=2,75 KN /m. 

 Töôøng xaây 220 cao 2800 

                  Tónh taûi: 1,1x2000x0,22x2,8=13,552 KN /m 

 Töôøng xaây 220 cao 2700 

                  Tónh taûi: 1,1x2000x0,22x2,7=13,068 KN /m 

      Töôøng xaây 110 cao 2800 

                   Tónh taûi: 1,1x2000x0,x2,8=677,6 KN /m 

       Töôøng xaây 110 cao 2700 

                   Tónh taûi: 1,1x2000x0,x2,7=653,4 KN /m 

      Töôøng xaây 220 cao 2800 coù cöûa 

                  Tónh taûi: 1,1x2000x0,22x2,8 x 0,7=9,486 KNdaN /m 

        Töôøng xaây 220 cao 2700 coù cöûa 

                  Tónh taûi: 1,1x2000x0,22x2,7 x 0,7=9,147 KN /m 

4/. TÍNH TAÛI GIOÙ TAÙC DUÏNG VAØO KHUNG TRUÏC 2 

 Taûi troïng gioù taùc duïng leân coâng trình coù daïng hình thang vaø taêng daàn theo 

chieàu coa (do coâng trình coù chieàu cao < 40m neân theo qui phaïm khoâng 

caàn tính gioù ñoäng). Ñeå ñôn giaûn ta chuyeån taûi troïng hình thang veà taûi troïng 

hìn chöõ nhaät phaân boá ñeàu cho 2 taàng moät. 

Döïa vaøo coâng thöùc sau: 

 q
tt

 = nxq
tc

 xCxKxh  

 n = 1.3 : Heä soá an toaøn. 

 q
tc

 = 83 daN/m
2

 : AÙp löïc ieâu chuaån (khu vöïc Tp). 

 C : Heä soá khí ñoäng. 

  C = 0.6 : ñoái vôùi phía khuaát gioù. 

  C = 0.8 : ñoái vôùi phía ñoùn gioù. 

 K : Heä soá thay ñoåi aùp löïc gioù theo ñoä cao. 
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 h : Chieàu cao taàng nhaø (rieâng taàng 1:h=h1+1/2h2 =5,25 m 

                                                                maùi:h=1/2h3=1,8m) 

Keát quaû tính toaùn ñöôïc cho trong baûng sau: 

 

Saøn  n q
tc

(daN) K H(m) C q(daN) 

ñaåy huùt ñaåy huùt 

Taàng 1 1.3 83 0,47 3 0.8 0.6 189 141 

Taàng 2 1.3 83 0.57 4,5 0.8 0.6 162 122 

  Taàng 3 1.3 83 0,65 4,5 0.8 0.6 185 139 

  Taàng4 1.3 83 0,71 4,5 0.8 0.6 202 151 

Taàng5 1.3 83 0,75 3,6 0.8 0.6 214 160 

Taàng 6 1.3 83 0,8 3,6 0.8 0.6 228 171 

Taàng7 1.3 83 0,83 3,6 0.8 0.6 236 177 

Taàng 8 1.3 83 0,86 3,6 0.8 0.6 122 92 

Taàng 9 1.3 83 0,88 3,6 0.8 0.6 228 177 

Taàng 10 1.3 83 0,9 3,6 0.8 0.6 185 122 

 

Các hoạt tải của các phòng làm việc được cộng thêm với hoạt tải của vách ngăn di 

động = 97,5 kg/m2. 

3.2.  Tải trọng ngang. 

3.2.1. Tải trọng gió. 

Tải trọng gió được xác định theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2737-95. Vì công 

trình có chiều cao H < 40,0m do đó công trình không tính toán đến thành phần gió 

động. 

3.2.1.1. Thành phần gió tĩnh. 

Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của tải trọng gió tác dụng phân bố đều trên một 

đơn vị diện tích được xác định theo công thức sau:     

                                               Wtt = n.Wo.k.c 

Trong đó:  n :  hệ số tin cậy của tải gió n = 1.2 
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-Wo: Giá trị áp lực gió tiêu chuẩn lấy theo bản đồ phân vùng áp lực gió. Theo TCVN 

2737-95, khu vực thành phố Đà Nẵng thuộc vùng II-B có Wo= 95 kG/m2. 

- k: Hệ số tính đến sự thay đổi áp lực gió theo độ cao so với mốc chuẩn và dạng địa 

hình, hệ số k tra theo bảng 5 TCVN 2737-95. Địa hình dạng B. 

- c: Hệ số khí động , lấy theo chỉ dẫn bảng 6 TCVN 2737-95, phụ thuộc vào hình 

khối công trình và hình dạng bề mặt đón gió.Với công trình có hình khối chữ 

nhật, bề mặt công trình vuông góc với hướng gió thì hệ số khí động đối với mặt 

đón gió là c = 0,8 và với mặt hút gió là c = 0,6. 

áp lực gió thay đổi theo độ cao của công trình theo hệ số k. Để đơn giản trong tính 

toán, trong khoảng mỗi tầng ta coi áp lực gió là phân bố đều, hệ số k lấy là giá trị ứng 

với độ cao tại mức sàn tầng trên. Giá trị hệ số k và áp lực gió phân bố từng tầng được 

tính như trong bảng. 

Bảng 8: Tải trọng gió tiêu chuẩn phân bố theo độ cao nhà 

Gió tác dụng vào tường vượt mái cao 0,8m cho tác dụng vào khung dưới dạng lực 

tập chung tại Cos +38,1 m : W® =815,07x0,8=652,06 (kG). 

       Wh =611,3x0,8=489,04 (kG). 
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Chương 4 

 tính toán nội  lực và tổ hợp tải trọng 
 

 

4.1. Tính toán nội lực. 

Dùng chương trình phần mềm tính toán etap để tính nội lực trong khung trục 2. 

4.1.1. Sơ đồ tính toán. 

Sơ đồ tính khung trục 2 là  sơ đồ dạng khung phẳng ngàm tại mặt đài móng.  

Chiều dài tính toán của dầm lấy bằng khoảng cách các trục cột tương ứng, chiều dài 

tính toán các phần tử cột các tầng trên lấy bằng khoảng cách các sàn, riêng chiều dài 

tính toán của cột tầng hầm lấy bằng khoảng cách từ mặt đài móng đến mặt sàn tầng 

trệt, cụ thể là bằng l =3,0 m. 

4.1.2. Tải trọng. 

Tải trọng tính toán để xác định nội lực bao gồm: tĩnh tải bản thân; hoạt tải sử dụng; 

tải trọng gió; áp lực đất lên tường chắn ở tàng hầm.  

Tĩnh tải được chất theo sơ đồ làm việc thực tế của công trình. 

Hoạt tải được chất lệch tầng lệch nhịp,(với mỗi ô sàn có các hoạt tải tương ứng - 

như đã tính toán ở phần tải trọng ngang). 

Vậy ta có các trường hợp hợp tải khi đưa vào tính toán như sau: 

. Trường hợp tải 1: Tĩnh tải . 

. Trường hợp tải 2: Hoạt tải sử dụng (có HT1 và HT2). 

. Trường hợp tải 3: Gió trái 

. Trường hợp tải 4: Gió phải  

4.1.3. Phương pháp tính. 

Dùng chương trình etap để giải nội lực. Kết quả tính toán nội lực xem trong phần 

phụ lục (chỉ lấy ra kết quả nội lực cần dùng trong tính toán). 

4.1.4. Kiểm tra kết quả tính toán. 

Trong quá trình giải lực bằng chương trình etap có thể có những sai lệch về kết quả 

do nhiều nguyên nhân: lỗi chương trình; do vào sai số liệu; do quan niệm sai về sơ đồ 

kết cấu, tải trọng... Để có cơ sở khẳng định về sự đúng đắn hoặc đáng tin cậy của kết 

quả tính toán bằng máy, ta tiến hành một số tính toán so sánh kiểm tra như sau : 
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Sau khi có kết quả nội lực từ chương trình etap. Chúng ta cần phải đánh giá được sự 

hợp lý của kết quả đó trước khi dùng để tính toán. Sự đánh giá dựa trên những kiến 

thức về cơ học kết cấu và mang tính sơ bộ, tổng quát, không tính toán một cách cụ thể 

cho từng phần tử cấu kiện. 

. Tổng lực cắt ở chân cột trong 1 tầng nào đó bằng tổng các lực ngang tính từ mức 

tầng đó trở lên. 

. Nếu dầm chịu tải trọng phân bố đều thì khoảng cách từ đường nối tung độ momen 

âm đến tung độ momen dương ở giữa nhịp có giá trị bằng 
8

2ql
. 

Sau khi kiểm tra nội lực theo các bước trên ta thấy đều thỏa mãn, do đó kết quả nội 

lực tính được là đáng tin cậy. 

Vậy ta tiến hành các bước tiếp theo: tổ hợp nội lực, tính thép cho khung, thiết kế 

móng. 

4.2. Tổ hợp tải trọng. 

Các trường hợp tải trọng tác dụng lên khung không gian được giải riêng rẽ bao 

gồm: Tĩnh tải, hoạt tải, tải trọng gió trái, phải.Để tính toán cốt thép cho cấu kiện, ta 

tiến hành tổ hợp sự tác động của các tải trọng để tìm ra nội lực nguy hiểm nhất cho 

phần tử cấu kiện. 

4.3. Tổ hợp nội lực. 

Nội lực được tổ hợp với các loại tổ hợp sau: Tổ hợp cơ bản I; Tổ hợp cơ bản II;  

- Tổ hợp cơ bản I: gồm nội lực do tĩnh tải với một nội lực hoạt tải (hoạt tải hoặc tải 

trọng gió). 

- Tổ hợp cơ bản II: gồm nội lực do tĩnh tải với ít nhất 2 trường hợp nội lực do hoạt 

tải hoặc tải trọng gió gây ra với hệ số tổ hợp của tải trọng ngắn hạn là 0,9. 

Kết quả tổ hợp nội lực cho các phần tử dầm và các phần tử cột trong Phụ lục. 
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Chương 5 

tính toán Khung trục 2 

 

5.1. Tính thép cột khung trục 2. 

 Để tính cốt thép dọc trong cột ta chọn từ các giá trị BAO nội lực 3 cặp nội lực 

nguy hiểm nhất để tính cốt thép . Ba cặp nội lực được chọn ra là: 

  - Cặp nội lực có lực dọc lớn nhất. 

  - Cặp nội lực có mô men lớn nhất. 

  - Cặp nội lực có mômen và lực dọc đều lớn. 

* Tính cốt thép cho phần tử cột 1(Cột tầng 1) 

Dùng bê tông mác 300: Rn = 130 kg/cm2 ; Rk = 11 kg/cm2 

 Thép AII Ra = 2800 kg/cm2 

 Thép AI Ra = 2300 kg/cm2 

 0 = 0,58 

 Thép trong cột  được bố trí đối xứng. 

Chiều dài tính toán cuả  cột: 

   lo = 0,8.3 =  2,4 m 

Tiết diện cột : 500x750 

        Chọn a0 = 4 cm : h0 = 75-4 =71cm 

                   0. ho = 0,58.71 = 41,18 cm  

Các cặp nội lực đưa ra để tính toán cốt thép: 

 Cặp I : M=1656238,3 (kG.cm) 

 N=386347,39 (kG) 

 Cặp II      M=1355928 (kG.cm) 

 N=352538,45 (kG) 

 Cặp III     M=1274313 (kG.cm) 

 N=386038 (kG) 

Tính thép đối với cặp I 
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 M=1656238,3 (kG.cm) 

 N=386347,39 (kG) 

Độ lệch tâm 

                e = 29,4
39,386347

3,1656238

N

M
 

Độ lệch tâm ngẫu nhiên lấy là 2,5 cm 

     e0 = 4,29 +2,5 = 6,79 cm  

Độ mảnh   = l0/h = 2,4/0,7= 3,43 <8   Tính toán không kể đến ảnh hưởng của uốn  

dọc  = 1 

Độ lệch tâm: e = e0 +
2

h
-4 = 6,79+

2

70
-4=37,79 cm 

 Tính x1: 

 x1 = 3,74
40130

39,386347

bRn

N
 cm > 0. ho= 0,58.66=38,28 cm 

Bài toán nén lệch tâm bé 

 egh=0,4(1,25h- 0. ho)= 0,4.(1,25.70-38,28)=19,69 cm 

 0,2.ho=0,2.66 = 13,2 cm 

 .e0 = 1.6,79 = 6,79 cm  

Vậy .e0< egh 

  x =1,8(egh- .e0)+ 0. h0 = 1,8(19,69-6,79)+38,28 = 74,3 cm 

Diện tích cốt thép dọc: 

Fa=F’a = 

45,19
622800

)
2

3,74
66(3,744013029,439,386347)

2
(

ZaRa

x
hoxbRneN

 

 Chọn 2 25 +2 28 có Fa= Fa’=22,17 cm2 

Hàm lượng thép: 

100.
.

'
%

0hb

FF aa

t = %68,1
6640

17,222
> min =0,2%   

Hàm lượng cốt thép trong cột thoả mãn. 
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    * Tính cốt đai: 

Qmax= 16604,59  kg. 

- Kiểm tra điều kiện hạn chế: 

 K0.Rn.b.h0=0,35.130.40.66=120120 kg < Qmax=16604,59kg 

- Kiểm tra khả năng chịu lực của bê tông 

 K1.Rk.b.h0=0,6.10.40.66=15840 kg < Qmax=16604,59 kg 

 Vậy tiết diện không đủ khả năng chịu cắt, ta phải tính cốt đai. 

    Chọn thép đai  theo cấu tạo là 8 a200. 

Tại các vị trí có lực cắt lớn (chân cột , đỉnh cột) lấy khoảng cách cốt đai là 150. 

mc 21-21  

Các cặp nội lực khác cũng tính toán tương tự và được lập thành bảng tính 

thép cột sau:(trong bảng exel ). 

5.2. Tính thép dầm khung k2. 

Nội lực tính toán được chọn như đã đánh dấu trong bảng tổ hợp nội lực. ở đây ta 

chọn các nội lực có mô men dương và mô men âm lớn nhất để tính thép dầm.   

5.2.1 Cơ sở tính toán. 

 Tính toán với tiết diện chịu mô men âm:  

Tính toán theo sơ đồ đàn hồi, với bê tông Mác 300 có A0 = 0.412  

Vì cánh nằm trong vùng kéo nên bỏ qua, tính toán với tiết diện b x h 

Tính giá trị:     A = 
2

0.. hbR

M

n

        , h0 = h - a 

- Nếu  A  A0 thì tra hệ số  theo phụ lục hoặc tính toán :  

                           = 0,5.(1 + A.21 )                                                        

Diện tích cốt thép cần thiết:   Fa = 
0.hR

M

a

 

b 

Fa’ 

x
 

h
0

 
a
 

h
 

Fa 
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Kiểm tra hàm lượng cốt thép :  100.
.

%
0hb

Fa  (%) 

      min = 0,15% < % < max = 0.Rn/Ra=0,58.130/2800=2,7% 

Nếu  < min thì giảm kích thước tiết diện rồi tính lại.  

Nếu  > max  thì tăng kích thước tiết diện rồi tính lại.  

Nếu A > A0 thì nên tăng kích thước tiết diện để tính lại. Nếu không tăng kích thước 

tiết diện thì phải đặt cốt thép chịu nén F’a và tính toán theo tiết diện đặt cốt kép.  

 Tính toán với tiết diện chịu mô men dương:  

Do bản sàn đổ liền khối với dầm nên nó sẽ cùng tham gia chịu lực với sườn khi 

nằm trong vùng nén. Vì vậy khi tính toán với mô men dương ta phải tính theo tiết diện 

chữ T. 

Bề rộng cánh đưa vào tính toán :  bc = b + 2.c1 

Trong đó c1 không vượt quá trị số bé nhất trong 3 giá trị sau: 

 + Một nửa khoảng cách giữa hai mép trong 

của dầm. 

    + Một phần sáu nhịp tính toán của dầm. 

 + 6.hc  khi hc > 0,1.h  

    hc : chiều cao của cánh, lấy bằng chiều dày 

bản.                                  

Xác định vị trí trục trung hoà: 

     Mc = Rn.bc.hc.(h0 - 0,5.hc)             

- Nếu M  Mc trục trung hoà qua cánh, lúc này tính toán như đối với tiết diện chữ 

nhật kích thước bc.h.  

- Nếu M > Mc trục trung hoà qua sườn, cần tính cốt thép theo trường hợp vùng nén 

chữ T. 

5.2.2. áp dụng tính toán. 

 Đối với dầm , do một dầm gồm có 3 phần tử nên ta phải tính toán cho từng phần tử 

với nội lực tính toán được chọn như sau: lấy nội lực ở đầu trái , đầu phải, giữa của dầm. 

Ta sẽ đi tính một số dầm đại diện , những dầm còn lại đươc thể hiện trong bảng phụ 

lục.  

Tính thép dầm biên tầng hầm: Tính phần tử dầm D5 

Nội lực của dầm được lấy như sau: Đầu trái của     D5 :M
t = -27,532 Tm. 

Fa 

b c1 

bc 

c1 

h
c
 

h
0

 
a

 

h
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                                                         Giữa nhip của  D5 :M
g = 23,639 Tm. 

                                                         Đầu phải của   D5 : M
p = -27,128 Tm. 

 a. Tính thép chịu mômen dương : 

+ M«men giữa nhịp : Mg = 23,639 Tm   

Bề rộng cánh đưa vào tính toán :  bc = b + 2.c1 

Trong đó c1 không vượt quá trị số bé nhất trong 3 giá trị sau: 

 Một nửa khoảng cách giữa hai mép trong của dầm: 0,5.(6 - 0,3) = 2,85 (m) 

 Một phần sáu nhịp tính toán của dầm: 
6

1
  600  = 100 cm 

 9hc : (với hc là chiều cao cánh lấy bằng chiều dày của bản hc = 10 cm > 

0,1 h=6cm)  

    9.hc = 9x0,1 = 0,9 (m) 

Vậy lấy   c1 = 90 (cm)    bc = 30 + 2x90 = 210 (cm) 

Giả thiết  a = 5  cm   h0 = 65 – 5 = 60 (cm) 

Xác định vị trí trục trung hoà: 

Mc = Rn.bc.hc.(h0 - 0,5.hc) 

     = 130x210x10x(60 -  0,5x10)= 15015000 (kGcm)  = 150150(kGm) 

Ta có M = 23639 (kGm) < Mc = 150150 (kGm) nên trục trung hoà đi qua cánh, tính 

toán theo tiết diện chữ  nhật 210x600 cm. 

A = 029,0
56210130

10023639

.. 22

0 xx

x

hbR

M

n

 < A0 = 0,412 

985,0029,0.211.5,0.211.5,0 A  

Fa = 58,15
56985,02800

10023639

.. 0 xx

x

hR

M

a

 (cm2) 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :  

% = %94,0100.
5530

58,15
100.

. 0 xhb

Fa
 > min = 0,15 % 

Chọn thép: 4 22   có  Fa = 15,23 (cm2) 

b. Tính thép chịu mô men âm đầu trái:    Mt =  -27,532 (T.m) 

Tính với tiết diện chữ nhật 30x60 cm 

Chọn chiều dày lớp bảo vệ: a =7,5cm,  h0 = 60 – 7,5 =52,5 cm. 

Ta có:  
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A = 256,0
5,5230130

10027532

.. 22

0 xx

x

hbR

M

n

 < A0 = 0,412 

849,0256,0.211.5,0.211.5,0 A             

Fa = 06,22
5,52849,02800

10027532

.. 0 xx

x

hR

M

a

 (cm2) 

Kiểm tra hàm lượng cốt thép :   

% = %4,1100.
5,5230

06,22
100.

. 0 xhb

Fa   > min = 0,15 % 

Chọn thép:   5 25;  Fa = 24,59 (cm2) đặt thành 2 lớp. 

c. Tính thép chịu mô men âm đầu phải:    MP =  -27,128 Tm  

Tính toán tương tự như với tiết diện đầu trái. 

Chọn thép:  5 25;  Fa = 24,59 (cm2) đặt thành 2 lớp. 

d. Tính toán cốt đai cho dầm. 

Để đơn giản trong thi công, ta tính toán cốt đai cho dầm có lực cắt lớn nhất và bố trí 

tương tự cho các dầm còn lại. 

Lực cắt lớn nhất trong các dầm :  Qmax = 21090(kG) 

Kiểm tra điều kiện hạn chế về lực cắt:    Qmax    k0.Rn.b.h0 

Trong đó: k0 : Hệ số, với bê tông Mác 300 thì k0 = 0,35 

VÕ phải:   VP = 0,35x130x30x55 = 75080 (kG) 

                 Qmax = 21090 (kG) < 75080 (kG)   Thoã mãn điều kiện. 

Kiểm tra điều kiện:     

                 Qmax  0,6.Rk.b.h0 

                21090 (kG) > 0,6x10x30x55 =9900 (kG) 

Như vậy bê tông không đủ khả năng chịu cắt dưới tác dụng của ứng suất nghiêng. Ta 

cần phải tính toán cốt đai. 

Chọn đường kính cốt đai là 8 thép AI, có diện tích tiết diện là fđ = 0,503 cm2, 

Rađ = 1700 kG/cm2. Số nhánh cốt đai n = 2. 

Khoảng cách tính toán của cốt đai: 

           ut = 6,29
21090

5530108
.503,021700

...8
...

2

2

2

2

0 xxx
xx

Q

hbR
FnR k

dad  (cm) 

Khoảng cách cực đại giữa hai cốt đai: 
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           umax = 6,64
21090

5530105,1...5,1 22

0 xxx

Q

hbRk      (cm). 

Khoảng cách cốt đai theo cấu tạo: 

           
cm

cmh
U ct

30

203/
 (Với dầm có chiều cao h = 60 cm). 

Vậy ta chọn khoảng cách các cốt đai như sau: 

+ 2 đầu dầm (khoảng1/4 nhịp dầm) dùng 8 s150mm. 

+ phần còn lại  dùng 8 s200mm. 

5.2.3 Tính các dầm còn lại: 

Các dầm còn lại tính toán tương tự như tính toán dầm trên. Ta đưa vào bảng 

excel để tính.  

5.2.4.Tính toán cốt treo. 

ở tại vị trí dầm phụ kê lên dầm chính cần có cốt treo để tăng cường khả năng 

chịu lực cho dầm chính. Lực tập trung do dầm phụ truyền cho dầm chính là (Ta lấy giá 

trị max của lực tập trung để bố trí cho các vị trí cần đặt cốt treo còn lại): 

Pmax=21,755 (T) diện tích các thanh cốt treo là: 

Ftr=
21 36,10

2100

21755
cm

R

P

a

 

Cốt treo được đặt dưới dạng các cốt đai, diện tích cần thiết là:10,36 cm2 

Dùng đai 8 hai nhánh (có fđ= 0,503, n=2) số lượng  đai cần thiết: 77,9
53,0.2

36,10
đai 

Đặt mỗi bên dầm phụ 5 đai. 

Coi lực cắt xuất phát từ đáy dầm phụ nghiêng 1 góc 450 so với phương thẳng 

đứng. Như vậy chiều dài đoạn dầm chính cần đặt cốt treo về một phía là: 

h1 = hdc - hdp = 60-45 = 15 (cm)  

Khoảng cách giữa các đai là: 15/5 = 3(cm) 

 

5.3. Tính toán thép tại vị trí nút trên của cột. 

 Các cột cần tính là 67, 71, 73. 

 * Cột 71: 

 Theo bảng tính thép cột ta có e0= 33,27, h=35 5,095,0
35

27,330

h

e
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 Vậy ta phải đặt thép ở nách theo cấu tạo. Chọn 2    

 * Cột 71: 

Ta có e0= 44,6, h= 35 5,027,1
35

6,440

h

e
 

 Vậy ta phải đặt thép ở nách theo cấu tạo. Chọn 2    

 

 * Cột 73: 

 Ta có e0= 49,58, h= 35 5,042,1
35

58,490

h

e
 

 Vậy ta phải đặt thép ở nách theo cấu tạo. Chọn 2   
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Chương 6 

 tính toán sàn tầng điển hình (tầng 5) 
 

Sử dụng BT mác 300, có Rn=130 KG/cm2, Rk=11 KG/cm2. 

Sử dụng thép AI có Rk=2300 KG/cm2. 

 6.1. Tính ô sàn O1:(tính ô sàn làm việc theo 2 phương). 

   ¤ sàn O1 có kích thước là 3,15x3,15 m, chiều dày ô sàn chọn là 12 cm. 

 Lớp BT bảo vệ là 1,5 cm. 

1/ Tính tải trọng bản thân của ô sàn. 

 * Tải trọng bản thân của sàn: 

TT Các lớp sàn 
Dày 

(m) 

 

(kg/m3) 

Gtc 

(kg/m2) 
n 

Gtt 

(kg/m2) 

1 Gạch lát 0,01 2000 20 1,1 22 

2 Vữa lót 0,02 1800 36 1,2 43,2 

3 Bản BTCT 0,1 2500 250 1,1 275 

4 Vữa trát 0,015 1800 27 1,3 35,1 

    333  375,3 

   

Tổng tĩnh tải của các ô bản S1 là : 

   gtt= 375,3 (kg/m2)  

2/ Hoạt tải tác dụng lên ô bản: 

 ¤ sàn O1 thuộc loại văn phòng cho thuê, theo TCVN 2737-1995 có: 

 Ptc=200 KG/m2. 

Ptt=1,2.200=240 KG/cm2. 

3/ Tính toán nội lực: 

3.1) Sơ đồ tính toán: 

Kích thước  3,15x3,15 m. 

Khoảng cách nội giữa 2 mép dầm :  
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          l01=3,15-0,22= 2,93 m 

          l02=3,15-0,22= 2,93 m 

Nhịp tính toán của ô bản xác định theo trường hợp gối tựa liên kết cứng. 

3.2) Tải trọng tính toán. 

- Tĩnh Tải :           gtt= 375,3 Kg/m2 

- Hoạt tải :           P=240 Kg/m2 

- Tổng tải trọng : Gb=gtt+Ptt=375,3+240=615,3 kg/m2 

3.3) Nội lực: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dùng phương án bố trí thép đều trong mỗi phương 

Cắt 2 dải bản theo 2 phương, mỗi dải bản rộng 1m . 

Phương trình tính nội lực: 

1t2B2A22t1B1A1

1t2t

2

1tb lMMM2lMMM2
12

ll3l.G
 

Lấy M1 làm ẩn số chính và quy định tỉ số : 

 
1

2

M

M
; 

1

1A

1
M

M
A ; 

1

1B

1
M

M
B ; 

1

2A

2
M

M
A ; 

1

2B

2
M

M
B  

Với  r=
1 3,15

1
02 3,15

lo

l
 .Tra bảng ta được :  

 =1; A1=B1=1,4; A2=B2=1,4. 

Thay số vào ta được : 

 

1M  

2M  

1AM  

1BM  

2AM  
2BM  

2M

 

1AM  

2BM  2AM

 

1BM  

1M  
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2

1 1

615,3.2,93 . 3.2,93 2,93
4,8 .2,93 4,8 .2,93

12
M M  

Giải ra được  M1=91,71(kg.m) 

  M2=M1=91,71 (kg.m)  

  MA1=MB1=  91,71.1,4=128,39 (kg.m) 

  MA2=MB2= 128,39 (kg.m) 

4) Tính cốt thép 

- Kích thước tiết diện tính toán : bxh=100x100 cm 

* Tính cốt thép chịu mômen dương M1=M2= 91,71 (kgm) 

Chọn a0=1,5 cm, h0=10-1,5=8,5 cm 

 
0

2 2

91,71.100
0,0098

. . 130.100.8,5n

M
A

R b h
<A0=0,3 

     Với A=0,0098    = 0098,02115,02115,0 A =0,995 

Diện tích cốt thép  

            
0

97,71.100
0,526

. . 2300.0,995.8,5
a

a

M
F

R h
 cm2 

     Chọn 8a200 có Fa=2,5 cm2 

- Kiểm tra:
0

2,5
.100 .100 0,29

. 100.8,5

aF

b h
%> min =0,1% 

* Tính cốt thép chịu mômen âm MA1=MA2= 128,39 (kgm) 

Chọn a0=1,5 cm, h0=10-1,5=8,5 cm. 

 
0

2 2

128,39.100
0,014

. . 130.100.8,5n

M
A

R b h
<A0=0,3 

     Với A=0,014    0,5. 1 1 2. 0,5. 1 1 2.0,014 0,993A  

Diện tích cốt thép  

            
0

128,39.100
0,66

. . 2300.0,993.8,5
a

a

M
F

R h
 cm2 

     Chọn 8a150 có Fa=3,35 cm2 
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- Kiểm tra: 
0

3,35
.100 .100 0,39

. 100.8,5

aF

b h
%> min =0,1%. 

 * Với các ô sàn còn lại ta lập bảng tính sau: 

   Bảng tính tải trọng bản thân của các ô sàn 

Tên 

 « 

sàn 

l1 

(m) 

l2 

(m) 

gtt 

kG/m2 

Ptt 

kG/m2 

qtt 

kG/m2 
l2/l1 Kết luận 

O2 3.15 4.3 375.3 240 615.3 1.3651 Bản làm việc theo 2 phương 

O3 2 6.3 375.3 360 735.3 3.15 Bản làm việc theo 1 phương 

O4 2.5 6.3 375.3 240 615.3 2.52 Bản làm việc theo 1 phương 

O5 3 6.3 375.3 360 735.3 2.1 Bản làm việc theo 1 phương 

O6 3.15 3.15 375.3 360 735.3 1 Bản làm việc theo 2 phương 

O7 3.15 3.15 375.3 480 855.3 1 Bản làm việc theo 2 phương 

 

Bảng tính các hệ số 

¤ sàn l1 l2 lo1 lo2 lo2/lo1  A1 A2 B1 B2 

2 3.15 4.3 2.89 4.04 1.40 0.62 1.2 0.8 1.2 0.8 

6 3.15 3.15 2.89 2.89 1 1 1.4 1.4 1.4 1.4 

7 3.15 3.15 2.89 2.89 1 1 1.4 1.4 1.4 1.4 

 * Phương trình mômen tổng quát: 

1t2B2A22t1B1A1

1t2t

2

1tb lMMM2lMMM2
12

ll3l.G
 

Bảng tính mômen và tính thép 

Tên « 

sàn 
Momen A  Fa(cm2) CT chọn Fa     

2 

M1 152,1 0,016 0,992 0,78 8a150 3,35 0,39 

M2 94,32 0,01 0,995 0,48 8a150 3,35 0,39 

MA1 182,6 0,019 0,99 0,94 8a150 3,35 0,39 

MA2 121,7 0,013 0,993 0,63 8a150 3,35 0,39 

MB1 182,6 0,019 0,99 0,94 8a150 3,35 0,39 

MB2 121,7 0,013 0,993 0,63 8a150 3,35 0,39 
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6 

M1 106,6 0,011 0,994 0,55 8a150 3,35 0,39 

M2 106,6 0,011 0,994 0,55 8a150 3,35 0,39 

MA1 149,3 0,016 0,992 0,77 8a150 3,35 0,39 

MA2 149,3 0,016 0,992 0,77 8a150 3,35 0,39 

MB1 149,3 0,016 0,992 0,77 8a150 3,35 0,39 

MB2 149,3 0,016 0,992 0,77 8a150 3,35 0,39 

7 

M1 124 0,013 0,993 0,64 8a150 3,35 0,39 

M2 124 0,013 0,993 0,64 8a150 3,35 0,39 

MA1 173,6 0,018 0,991 0,9 8a150 3,35 0,39 

MA2 173,6 0,018 0,991 0,9 8a150 3,35 0,39 

MB1 173,6 0,018 0,991 0,9 8a150 3,35 0,39 

MB2 173,6 0,018 0,991 0,9 8a150 3,35 0,39 

* Kết luận thép sàn: Với các ô sàn O2,O6,O7,bố trí 1 lưới thép dưới là 8a150. 

 Tại các gối (tại các dầm ta bố trí thép vai bò để chịu mômen âm(đã thể hiện trên 

bản vẽ). 

6.2. Tính ô sàn làm việc theo 1 phương. 

 *Công thức tính mômen: 

 M=
16

2lqtt . 

 Qtt và l đã có trong bảng ở trên. 

 Khi tính sàn ta coi sàn như dầm đơn giản gối lên hai gối tựa là 2 dầm. 

 Tính toán thép sàn ta đưa vào trong bảng sau: 

Tên « 

sàn 
M«men A  Fa(cm2) CT chọn Fa     

3 183,825 0,0196 0,9901 0,95 8s200 2,5 0,29 

4 240,352 0,0256 0,987 1,25 8s200 2,5 0,29 

5 413,606 0,044 0,9775 2,16 8s200 2,5 0,29 

 

 * Kết luận thép tầng 5: 

 - Với ô sàn làm việc theo 2 phương ta đặt 1luới thép theo 2 phương đều là 

8s150. 
 - Với ô sàn làm việc theo 1 phương đặt 1lưới thép: theo phương cạnh ngắn là 

8s150, theo phương còn lại là 8s200. 
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Chương 7 

tính toán cầu thang bộ 

 

1. Bản thang. 

- Bản thang được kê lên dầm cầu thang và dầm tường. 

- Kích thước bản thang: 

  + Chiều dài 3,69 m (l1) 

  + Chiều rộng 1,5 m (l2) 

 
5,1

69,3

l

l

2

1  > 2 

+ Bề dày bản thang : hbản = 0,1 m 

+ Góc nghiêng của bản thang so với phương ngang ( ) có tg  = 0,54 

+ Số bậc xây trên mỗi bản thang là 11 bậc. Mỗi bậc có b = 300 = 30 cm. 

- Sơ đồ tính toán : 

Bản kê 4 cạnh nhưng bản làm việc theo một phương, phương cạnh ngắn. 

Cắt ra một dải bản có bề rộng b = 1 m (tính trong mặt phẳng bản) 

1.1. Tải trọng tác dụng lên bản. 

Diện tích cắt ngang của một bậc thang : 

- Số bậc giới hạn trong 1m dải bản là 
3,0

cos1
 với tg  = 0,54. 

Vậy số bậc = 93,2
3,0

8799,01

3,0

cos1
 (bậc) 
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Tổng diện tích bậc thang giới hạn trong 1 m bề rộng bản thang: 

FbËc = 2,93  0,0315 = 0,0923 (m2) 

Vậy tải trọng phân bố do bậc gạch gây ra: 

p =   FbËc = 2.000  0,0923 = 184,6 (kg/m) 

Bảng tính toán tải trọng tác dụng lên bản thang 

STT Các lớp vật liệu tính toán gtc (kg/m) n gtt (kg/m) 

1 Bậc thang 184,6 1,1 203,06 

2 Bản bê tông cốt thép dày 100 250 1,1 275 

3 Vữa trát dày 15 27 1,3 35,1 
 

Tổng tải trọng tác dụng 513,16 (kg/m)  Phần tải trọng tác dụng vuông góc với mặt 

bản: 

gtt = 513,16  cos  = 513,16  0,8799 = 451,529 (kg/m) 

- Hoạt tải tác dụng lên bản thang (theo TCVN 2737-95) 

pt/c = 300 kg/m2 

Tải tác dụng lên 1 m bề rộng bản thang  = n  pt/c/cos  

       = 1,3 300 0,8799 = 343,161 (kg/m) 

Vậy hoạt tải tác dụng vuông góc với mặt bản: 

ptt’ = ptt  cos  = 343,161  0,8799 = 301,947 (kg/m) 

 Tổng tải trọng tác dụng vuông góc mặt bản: 

qtt = g’tt + p’tt = 451,529 + 301,947 = 753,476 (kg/m) 

Sơ đồ tính: Bản thang được tính như một dầm đơn giảm có liên kết hai đầu là liên kết 

gối tựa, chịu tải trọng phân bố đều trên toàn dầm (hai gối tựa trùng với vị trí dầm tường 

và cốn thang). Dầm có tiết diện b  h = 1.000  100. 

1.2. Nội lực tính toán. 

Theo sức bền vật liệu ta có: 
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Mmax = 915,211
8

5,1476,753

8

22lq
 (kgm) 

Qmax = 107,565
2

5,1476,753

2

lq
 (kg) 

1.3. Tính toán cốt thép cho bản thang. 

Vật liệu làm bản thang: Bêtông mác 300, có Rn = 130kg/cm2, Rk = 10 kg/cm2. 

Thép AI có cường độ tính toán Ra = Ra’ = 2.300 kg/cm2. Giả thiết a = 2 cm  

 h0 = h - a = 10 - 2 = 8 cm. 

Ta có  A = 025,0
8100130

10915,211

hbRn

M
2

2

2
0

 < 0,3 

 = 0,5(1 + 025,021 ) = 0,987 

Vậy Fa = 167,1
8987,0300.2

10915,211

hRa

M 2

0

(cm) 

Hàm lượng thép  = %15,0
8100

%100167,1

hb

Fa

0

 > min = 0,05% 

Dùng cốt thép 8a200 (thép AI) 

Vậy số thanh trên một bản là 
2,0

69,3
 +1 = 19 thanh. 

Vậy tổng số cốt thép bố trí cho bản thang một tầng là 2  19 = 38 thanh. 

Theo phương dọc thì cốt thép đặt 8a200 
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 Số thanh đặt trên một bản bằng 
2,0

5,1
+1 = 8 thanh. 

Vậy tổng số thép bố trí cho bản thang một tầng = 8  2 = 16 thanh. 

Cốt mũ: Do trong quá trình tính toán ta đã bỏ qua giá trị mômen âm xuất hiện tại hai 

đầu bản (do sơ đồ tính ở đây là dầm đơn giảm  M = 0 ở đầu dầm). Vậy cốt mũ có tác 

dụng chịu phần mômen âm này. Chiều dài cốt mũ lấy theo cấu tạo l/4 = 1,5/4 = 0,375 

(m)  Lấy dài 40 cm. 

Vậy chiều dài thanh thép làm cốt mũ = 40 + 2  8 = 56 (cm) 

Cốt thép dùng làm cốt mũ 8s200. 

Số cốt mũ cho một vế thang = 191
2,0

69,3
(thanh) (tính cho một phía) 

Vậy tổng số cốt mũ dùng cho bản thang của tầng = 4  19 = 78 thanh. 

2. Tính dầm cốn thang. 

Kích thước tiết diện cốn thang = b  h = 100  300 (mm  mm) 

2.1. Tải trọng tác dụng. 

- Do bản thang truyền vào (xét tới phần tải trọng vuông góc với bản) 

0,5  qb  lb = 753,476  0,5  1,5 = 565,107 (kg/m) 

- Do tải tay vịn cầu thang (phần tải trọng vuông góc với mặt bản) 

485,66
8799,0

3,145

cos

pn
(kg/m) 

 Tổng tải trọng tác dụng 
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tt
ctq  = 565,107 + 66,458 = 631,592 (kg/m) 

2.2. Sơ đồ tính toán. 

Cốn thang được tính như dầm đơn giảm, hai đầu dầm được liên kết với dầm chiếu nghỉ 

và dầm chiếu tới. Dầm chịu tải trọng phân bố đều với nhịp dầm = 3,69 m. Tiết diện 

tính toán: 

b  h = 10  30cos  = 10  26,397 (cm  cm) 

2.3. Nội lực tính toán. 

Mmax = 98,074.1
8

69,3592,631

8

lq 22tt
ct  (kgm) 

Qmax = 287,165.1
2

69,3592,631

22

lq tt
ct (kg) 

2.4. Tính toán cốt thép. 

Giả sử a = 3 cm, cốt thép AII có Ra = 2800kg/cm2.  

Chiều cao cốn thang h0 = 26,397 - 3 = 23,397 (cm). 

A = 15,0
397,2310130

1098,074.1

hbRn

M
2

2

2
0

 < A0 = 0,412 

 = 0,5  (1 + 15,021 ) = 0,918 

Fa = 787,1
397,23918,0800.2

1098,074.1

hRa

M 2

0

 (cm2) 

 = %76,0
397,2310

%100787,1

hb

Fa

0

 > min = 0,1% 

Chọn thép 1 16 có Fa = fa = 2,01 cm2 

Cốt cấu tạo 1 16, cốt đai 8a150 (thép AI). 

- Kiểm tra khả năng chịu cắt của bêtông theo công thức  

k1  Rk  b  h0  Q  k0  Rn  b  h0 

 0,6  10  10  23,397 = 1.403,82 kg > Qmax = 1.165,287 kg. 

Vậy bêtông đủ khả năng chịu cắt  Đặt cốt thép theo cấu tạo : 

u  uct¹o =  
  0,5  h = 0,5  30 = 15 cm 

   150 = 15 cm 

Vậy chọn cốt đai một nhánh 8AIa150 là hợp lý. 
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 Số cốt đai trong một cốn thang = 251
15,0

69,3
 (thanh) 

3. Tính toán bản chiếu nghỉ. 

3.1. Xác định tải trọng. 

Bảng tính toán tải trọng tác dụng 

STT Các lớp vật liệu sàn gtc (kg/m3) n gtt (kg/m3) 

1 Gạch lát: Granitơ (  = 1.932 kg/m3) 42,5 1,1 46,75 

2 Vữa lót: vữa tam hợp (  = 1.800 kg/m3) 36 1,3 46,8 

3 Sàn bêtông cốt thép dày 100 (  = 2.500 kg/m3) 250 1,1 275 

4 Vữa trát: vữa tam hợp (  = 1,800 kg/m3) 27 1,3 35,1 

5 Hoạt tải tác dụng 300 1,2 360 
 

Tổng tải tác dụng gtt = 763,65 kg/m2 

3.2. Xác định sơ đồ tính. 

Kích thước bản chiếu nghỉ: bản chiếu nghỉ dày 0,1 m. 

- Theo phương án cốn thang l1 = 1.500 = 1,5 m 

- Theo phương vuông góc với cốn thang: 

l2 = 1,5  2 + 0,3 = 3,3 m 

 Tỷ số 2,2
5,1

3,3

l

l

1

2  > 2 

Vậy bản làm việc theo phương cạnh ngắn (bản làm việc một phương)  Fa tính toán 

như bản loại dầm. Cắt ra một dải bản có bề rộng b = 1m  Sơ đồ tính : dầm đơn giản 

chịu tải trọng phân bố đều và nhịp 1,5 m. Dầm có tiết diện b  h = 1.000  100. 

3.3. Nội lực tính toán. 

Mmax = 776,214
8

5,165,763

8

lq 22

 (kgm) 

Qmax = 783,572
2

5,165,763

2

lq
 (kg) 

3.4. Tính toán cốt thép. 

Chọn a = 2 cm  h0 = h - a = 10 - 2 = 8 cm. 

A = 0258,0
8100130

10776,214
2

2

 < A0 = 0,412 
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  = 0,5(1 + 0258,021 ) = 0,987 

Fa = 18,1
8987,0300.2

10776,214

hRa

M 2

0

 (cm2) 

 = %15,0
818,1001

%10018,1

hb

%100Fa

0

 > min = 0,05% 

Dùng thép 8AIa200. Khi ấy số thanh cho bản chiếu nghỉ = 171
2,0

3,3
 (thanh) 

Cốt thép đặt theo phương vuông góc: chọn 8AIa200. 

Số thanh cần đặt = 81
2,0

5,1
 thanh 

Cốt mũ: Chọn 8AIs200 có chiều dài theo cấu tạo l/4 = 1,5/4 = 0,375 (m)  Chọn dài 

40 cm  Chiều dài một thanh cốt mũ 2  8 + 40 = 56 (cm).  

Vậy số cốt mũ bố trí cho bản chiếu nghỉ = 341
2,0

3,3
2  (thanh) 

4. Tính toán dầm chiếu nghỉ.  

Dầm chiếu nghỉ có tiết diện b  h = 150  300 

4.1. Tải trọng tác dụng. 

- Tải trọng do bản chiếu nghỉ truyền vào : 

g1 = 73,572
2

5,165,763
 (kg/m) 

- Lực tập trung do cốn thang truyền vào: 

P1 = P2 = 34,324.1
8799,0

287,165.1

cos

Qmax  (kg) 

- Tải trọng bản thân dầm: 

g2 =   F = 2,5  03  0,15 = 0,1125 (T/m) = 112,5 (kg/m) 

 Tổng tải trọng tác dụng : 

  - Lực phân bố qtt = g1 + g2 = 672,73 + 112,5 = 685,23 (kg/m) 

  - Lực tập trung P1 = P2 = 1.324,34 (kg) 

4.2. Sơ đồ tính toán và nội lực tính. 

Mmax = 28,919.25,134,324.1
8

3,323,85,0
lP

8

lq 2

11

2

 (kgm) 
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Qmax = 97,454.234,324.1
2

3,323,685
P

2

lq
 (kg) 

4.3. Tính cốt thép. 

Cốt dọc: dùng thép AII Ra = 2.800 kg/cm2 

Cốt đai: dùng thép AI  Ra = 1.800 kg/cm 

4.3.1. Tính toán cốt dọc. 

Chọn a = 3 cm  h0 = 30 - 3 = 27 (cm) 

A = 205,0
2715130

1028,919.2
2

2

 < A0 = 0,412 

 = 0,5(1 + 205,021 ) = 0,887 

Fa = 368,4
27884,0800.2

1028,919.2 2

 (cm2) 

 = %078,1%100
2715

368,4

hb

Fa

0

 < max = 3% 

Chọn 2 18  Fa = 5,09 cm2 

Chọn 2 12 làm cốt cấu tạo. 

4.3.2. Tính toán cốt đai. 

- Khả năng chịu cắt của bêtông: 

[Q] = k1  Rk  b  h0 = 0,6  10  15  27 = 2.660 (kg) 

Ta có Qmax = 2.454,97 kg < [Q] = 2.600 (kg) 

Vậy bêtông đủ khả năng chịu cắt  Đặt cốt đai theo cấu tạo. 
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Khoảng cách giữa các cốt đai     u  uctạo            0,5  h = 15 cm 

        150 = 15 cm 

Vậy đặt cốt đai 8s150 (thép AI) 

 Số cốt đai trong dầm 
15,0

3,3
 + 1 = 23 (đai) 

5. Tính toán dầm chiếu tới. 

5.1. Tải trọng tác dụng. 

Dầm chiếu tới có tiết diện b h = 150 300 . 

Tải do cốn thang truyền vào là tải tập trung : P1 = P2 =1324,34 (kg) . 

Tải do sàn truyền vào ( thiên về an toàn ta coi gần đúng là dạng phân bố đều ) : q = 

8625,432
2

5,115,577
 (kg/m) . 

Tải trọng bản thân dầm là phân bố đều : 

  g  =   F = 2,5  103  0,3  0,15 = 112,5 (kg/m) . 

Vậy sơ đồ tải trọng có dạng : 

 

 

  

5.2. Xác định nội lực để tính toán. 

Tính toán theo cơ học kết cấu ( áp dụng bảng tra ) : 

 

 

 

 

- Vậy giá trị mômen âm lớn nhất là : 

  Mâm max = 494,916 + 591,027 + 492,52 = 1578,463 (kgm) . 

- Giá trị mômen dương lớn nhất là : 

  Md­¬ng max  = 455,322  2 + 494,916/2 = 1158,102 (kgm) . 

- Lực cắt  Qmax = ql/2 + P = 188,222434,1324
2

3,33625,545
 (kg) . 

5.3. Tính toán cốt thép. 

5.3.1. Tính cốt dọc . 

Tính cốt chịu mômen dương . Chọn a = 3cm  ho = 30 - 3 =27 (cm) . 



toà nhà vcci đà nẵng 

Sinh viên:  Lê Sỹ Quỳnh - Lớp: XD 902        54 

Mã sinh viên: 091316 

A = 08,0
2715130

102102,1158
2

   = 0,9574 . 

Fa = 6,1
279574,02800

10102,1158 2

 (cm) . 

 = %395,0%100
2715

6,1

0hb

Fa
 < max = 3% 

Chọn 2 14  Fa = 3,08 cm2 

Cũng chọn 2 14 làm cốt chịu mômen âm . 

5.3.2. Tính cốt đai . 

Khả năng chịu cắt của bê tông : 

[Q] = K1  Rk  b  ho = 0,6  10  15  27 = 2430 (kg) > Qmax = 2224,188 (kg) . 

Vậy bố trí cốt đai theo cấu tạo 8s150 . 
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Chương VIII 

Tính toán móng cho công trình 

(móng trục 2A, 2C) 

1. Giới thiệu về lát cắt địa chất. 

1.1. Xử lý về các số liệu địa chất. 

1.1.1. Lớp đất thứ nhất : dày 7 m. 

Độ  

ẩm  

tự 

nhiên 

W 

(%) 

Giới 

hạn 

nhão 

Wnh 

(%) 

Giới 

hạn 

dẻo 

Wd 

(%) 

Dung 

trọng  

TN  

(KN/m3) 

Tỷ 

trọng 

hạt 

Góc 

ms 

trong 

tt (độ) 

Lực 

dính 

ctt 

(KPa) 

Thí nghiệm nén ép (e-p) 

với các lực nén p (KPa) 

Kết quả tĩnh 

100 200 300 400 qC 

(MPa) 

fs 

(KPa) 

39 49 26 18,8 13 24 0,92 0,92 0,89 0,849 0,849 1 28 

 

- Xác định tên đất dựa vào chỉ số dẻo A : 

A = wnh - wd = 49 - 26 = 23 

A = 23 > 17. Vậy đất thuộc loại đất sét. 

- Xác định trạng thái đất dựa vào độ sệt B. 

B = 5652,0
23

13

23

2639

A

ww d  

0,5 < B = 0,5652 < 0,75  Vậy đất ở trạng thái dẻo mềm. 

Đường cong nén lún. 

- Hệ số rỗng tự nhiên. 

e 1
88,1

)0139,01(71,21
1

)w01,01(n  = 1,0037 

- Dung trọng bão hòa nước bh: 

bh = 8534,1
0037,11

10037,171,2

e1

neh  (T/m3) 

- Dung trọng đẩy nổi : 

®n = bh - n = 1,8534 - 1 = 0,8534 (T/m3) 

- Hệ số nén lún a : 
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a12 = 003,0
1020

89,092,0

ee

pp

21

12  (m/T) 

- Môđuyn tổng biến dạng : 

E0 = 
0a

 với a0 + 
0

12

1

a
  E0 = 

a

)e1( 0  

Với  = 1 - 
1

2 2

 với : hệ số nở hỏng với sét dẻo mềm   = 0,35. 

Vậy  = 1 - 023,0
35,01

35,02 2

  E0 = 102,416)0037,11(
003,0

023,0
 (T/m2) 

1.1.2. Lớp đất thứ 2 dày 10 m. 

wTN 

(%) 

wnh 

(%) 

wd 

(%) 
 (KN/m3)  

tt 

(độ) 

ctt 

(KPa) 

Thí nghiệm nén ép 
Kết quả 

xuyên tĩnh 

100 200 300 400 
qc 

(MPa) 

fs 

(RPa) 

20 24 15 18,1 2,69 19 50 0,851 0,83 0,815 0,804 2,1 55 

 

- Chỉ số dẻo A = wnh - wd = 24 - 15 = 9 

Có F < A = 9 < 17  Đất thuộc loại sét pha. 

- Độ sét B = 555,0
9

1520

A

ww d  

0,5 < B = 0,555 < 0,75  Đất sét pha ở trạng thái dẻo mềm. 

- Hệ số độ lỗ rỗng tự nhiên. 

e0 = 887,01
81,1

)2001,01(69,21
1

)w01,01(n  

bh = 896,1
887,01

1887,069,2

e1

3 nh  (T/m3) 

®n = 1,896 - 1 = 0,896 (T/m3) 

Hệ số nén lún cấp 1-2 là : 

a12 = 0021,0
1020

83,0851,0

pp

ee

12

21  (m2/T) 
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 = 1 - 
1

2 2

 với đất là sét pha lấy  = 0,3   = 1 - 74286,0
3,01

3,02 2

 

Vậy E0 =   513,667
0021,0

)887,01(74286,0

3,01

)e1( 0  (T/m2) 

1.1.3. Lớp đất thứ 3 dày 28 m. 

Thành phần hạt (%) Hệ số 

rỗng 

lớn 

nhất 

emax 

Hệ 

số 

rỗng 

nhỏ 

nhất 

emin 

Độ  

ẩm  

tự 

nhiên 

w (%) 

Dung 

trọng  

tự  

nhiên   

(KN/m3) 

Tỷ 

trọng 

hạt 

Kết quả TN 

xuyên tĩnh 

2 

0,5 

mm 

0,5 

0,25 

mm 

0,25 

0,1 

mm 

0,1 

0,05 

mm 

0,05 

0,01 

mm 

0,01 

0,005 

mm 

< 

0,005 

mm 

qc 

(MPa) 

fs 

(KPa) 

14 28 35 2 8 7 1 1,05 0,58 14,1 15,9 2,63 3,4 42 
 

- Xác định tên đất : 

Cát hạt   d  2mm  chiếm 5% 

d  0,5  chiếm 19% 

d  0,25  chiếm 47% 

d  0,1  chiếm 82% > 75% 

Vậy đất thuộc loại cát nhỏ. 

- Xác định trạng thái đất dựa vào độ rỗng tự nhiên: 

e = 1
59,1

)1,1401,01(63,21
1

)N01,01(n  

e = 0,887 

Độ chặt tương đối: 

D = 347,0
58,005,1

887,005,1

ee

ee

minmax

max  

Coi đất ở trạng thái chặt vừa. 

bh = 864,1
887,01

887,0163,2

e1

cnh  (T/m3) 

®n = bh - n = 1,864 - 1 = 0,864 (T/m3) 

- Xác định  và c: 

Đất cát  c = 0 
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qc = 3,4 MPa = 340 T/m2 = 34 kg/cm2. 

Đất ở độ sâu lớn hơn 5 m  Chọn  =300 

- Môđuyn tổng biến dạng của đất : 

E0 =   qc 

Đất cát hạt nhỏ có qc > 20  Chọn  = 3 

 E0 = 3  340 = 1.020 (T/m2) 

1.1.4. Lớp đất thứ 4, dày  

Thành phần hạt (%) 
Hệ số 

rỗng 

lớn 

nhất 

emax 

Hệ 

số 

rỗng 

nhỏ 

nhất 

emin 

Độ  

ẩm  

tự 

nhiên 

w (%) 

Dung 

trọng  

tự  

nhiên   

(KN/m3) 

Tỷ 

trọng 

hạt 

Kết quả TN 

xuyên tĩnh 

2 

0,5 

mm 

0,5 

0,25 

mm 

0,25 

0,1 

mm 

0,1 

0,05 

mm 

< 

0,05 

mm 

qc 

(MPa) 

fs 

(KPa) 

20 25 15 4 0 0,88 0,632 10,2 17,7 2,63 12,4 98 

 

- Xác định tên đất : d  2 mm chiếm 36% > 25%. Vậy đất thuộc loại cát sỏi sạn. 

- Xác định trạng thái đất: 

e = 637,01
77,1

)2,1001,01(63,21
1

)w01,01(n  

D = 9798,0
632,088,0

637,088,0

ee

ee

minmax

max  

2/3 < D < 1  Vậy đất ở trạng thái chặt. 

bh = 996,1
637,01

637,0163,2

c1

cnh
 (T/m3) 

 ®n = bn - n = 1,996 - 1 = 0,996 (T/m3) 

- Đất cát  c = 0   qc = 12,4 MPa = 1.240 (T/m2) = 124 (kg/cm2) 

Đất ở độ sâu > 5 m  lấy góc ma sát trong = 360 

 E0 =   qc = 3  1.240 = 3.720 (T/m2) 
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1.2. Đánh giá về điều kiện địa chất. 

- Lớp đất 1 : Đất sét ở trạng thái dẻo mềm, đây là lớp đất tương đối yếu, chỉ chịu được 

tải trọng nhỏ nếu không có các biện pháp gia cố nền. 

- Lớp đất 2 : Đất sét pha ở trạng thái dẻo mềm. Vẫn là lớp đất yếu, không thể dùng cho 

nền móng các công trình có tải trọng lớn. 

- Lớp đất 3: Lớp cát nhỏ ở trạng thái chặt vừa. Đây là lớp đất có thể chịu được các tải 

trọng loại vừa và tương đối lớn. Tuy nhiên, lớp đất này lại có nhược điểm là có mực 

nước ngầm nằm trong lớp đất này, dễ gây ra hiện tượng cát chảy khi dòng nước vận 

động hay dưới tác dụng của tải trọng động. 

- Lớp đất 4: Lớp cát sỏi sạn ở trạng thái chặt. Đây là lớp đất rất tốt có thể chịu được tải 

trọng lớn. 

1.3. Lựa chọn phương án móng. 

Công trình nhà cao tầng thường có các đặc điểm chính: tải trọng thẳng đứng giá trị 

lớn đặt trên mặt bằng hạn chế, công trình cần có sự ổn định khi chịu tải trọng ngang do 

tác động của gió và động đất. 

Do đó việc thiết kế móng cho nhà cao tầng cần đảm bảo: 

- Độ lún cho phép. 

- Sức chịu tải của cọc. 

- Công nghệ thi công hợp lý không làm hư hại đến công trình đã xây dựng.  

- Đạt hiệu quả - kinh tế - kỹ thuật. 

Với các đặc điểm địa chất công trình như đã giới thiệu, các lớp đất trên là đất yếu 

xen kẹp không thể đặt móng cao tầng lên được, chỉ có lớp cuối cùng là cuội sỏi lẫn cát 

sạn trạng thái chặt đến rất chặt  có chiều dày không kết thúc tại đáy hố khoan là lớp đất 

rất tốt có khả năng đặt được móng cao tầng. 

Vậy phương án móng sâu là bắt buộc. Nếu dùng cọc ép sẽ khó đảm bảo khả năng 

chịu lực đồng thời số lượng cọc có thể lớn, khó thi công và bố trí đài. Hơn nữa dù là 

cọc đóng hay cọc ép thì độ lún của công trình vẫn khá lớn nên không phù hợp với công 

trình có sơ đồ kết cấu khung chịu lực với hệ thống dầm vượt nhịp khá lớn như công 

trình này. Vậy ta quyết định dùng phương án cọc khoan nhồi có thể đáp ứng các yêu 

cầu nêu trên và khắc phục được nhược điểm của các phương pháp cọc đóng hoặc ép. 

 Ưu, nhược điểm của cọc khoan nhồi : 

+ Ưu điểm : 

- Có thể tạo ra những cọc có đường kính lớn do đó sức chịu tải của cọc rất cao. 
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- Do cách thi công , mặt bên của cọc nhồi thường bị nhám do đó ma sát giữa cọc và đất 

nói chung có trị số lớn so với các loại cọc khác. 

- Tốn ít cốt thép vì không phải tính cọc khi vận chuyển. 

- Khi thi công không gây ra chấn động làm nguy hại đến các công trình lân cận. 

- Loại cọc khoan nhồi đặt sâu không gây lún ảnh hưởng đáng kể cho các công trình lân 

cận. 

- Quá trình thực hiện thi công móng cọc, dễ dàng thay đổi các thông số của cọc (chiều 

sâu, đường kính) để đáp ứng với điều kiện cụ thể của địa chất dưới công trình. 

- Đầu cọc có thể chọn ở độ sâu tuỳ ý cho phù hợp với  kết cấu công trình và qui hoạch  

kiến trúc mặt bằng. 

+ Nhược điểm : 

- Khó kiểm tra chất lượng của cọc . 

- Thiết bị thi công tương đối phức tạp . 

- Công trường dễ bị bẩn trong quá trình thi công. 

 Các giả thuyết tính toán, kiểm tra cọc đài thấp : 

- Sức chịu tải của cọc trong móng được xác định như đối với cọc đơn đứng riêng rẽ, 

không kể đến ảnh hưởng của nhóm cọc. 

- Tải trọng truyền lên công trình qua đài cọc chỉ truyền lên các cọc chứ không truyền 

lên các lớp đất nằm giữa các cọc tại mặt tiếp xúc với đài cọc. 

- Khi kiểm tra cường độ của nền đất và khi xác định độ lún của móng cọc thì coi móng 

cọc như một khối móng quy ước bao gồm cọc, đài cọc và phần đất giữa các cọc. 

- Vì việc tính toán khối móng quy ước giống như tính toán móng nông trên nền thiên 

nhiên (bỏ qua ma sát ở mặt bên móng) cho nên trị số mômen của tải trọng ngoài tại 

đáy móng khối quy  ước được lấy giảm đi một cách gần đúng bằng trị số mômen của 

tải trọng ngoài so với cao trình đáy đài. 

- Đài cọc xem như tuyệt đối cứng 

- Cọc được ngàm cứng vào đài. 

- Tải trọng ngang hoàn toàn do đất từ đáy đài trở lên tiếp nhận. 

2. Thiết kế móng cọc đài thấp. 

Từ các số liệu tính toán và phân tích ở trên, ta lựa chọn phương án móng cọc đài thấp. 

Do tải trọng công trình là khá lớn nên ta lựa chọn phương án móng cọc khoan nhồi. 

Tính toán móng cọc khoan nhồi theo tiêu chuẩn thiết kế TCXD 205: 1998. 
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2.1. Nội lực để tính toán. 

Nội lực tính toán móng dưới cột trục 2A: 

M = 2,216 Tm 

N = 515,724 T 

Q = 9,824 (T) 

Nội lực tính toán móng dưới cột trục 2C: 

M = 21,628 Tm 

N = 419,213 T 

Q = 4,254 (T) 

2.2. Tính toán sức chịu tải của cọc chịu nén. 

2.2.1. Theo điều kiện bền vật liệu. 

Sức chịu tải của cọc khoan nhồi bằng bêtông cốt thép theo công thức: 

PVL = b  Fb + a  Fa 

Chọn cọc có đường kính D = 1.000, khi ấy 

Fb = 7854,0
4

1.

4

D. 22

 (m2) 

Fa = .Fb = 1%.Fb = 0,01 0,7854 = 78,54.10-4 (m2) = 78,54 (cm2) 

- ứng suất xuất hiện trong bêtông: b = 0,33.fc 

fc: Cường độ chịu nén của bêtông = 130 kg/cm2 

0,33: Hệ số biểu thị bêtông cọc khoan nhồi đỡ ở dưới sâu và trong môi trường 

có nước không kiểm tra được chất lượng bêtông và cốt thép nhỏ không hạn chế được 

chuyển vị ngang của cọc. 

 b = 0,33  130 = 42,9 (kg/cm2) 

- ứng suất trong cốt thép: 

Bêtông và cốt thép làm việc trong giai đoạn đàn hồi  b = a. 

b

b

a

a

EE .
 

Trong đó  : Hệ số đàn hồi lấy bằng 0,5 

Thép AII  Ea = 2,1  106 (kg/cm2) 

Bªt«ng mác 300  Rn = 130  Eb = 290.103 (kg/cm2) 

 a = 
3

6

102905,0

9,4210.1,2

.

.

b

ab

E

E
 = 621,31 (kg/cm2) 
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 Pn = 7.854  42,9 + 621,31  78,54 = 385.734 (kg) = 385,734 (T) 

2.2.2. Tính toán sức chịu tải của cọc theo chỉ tiêu cơ lý của nền. 

Sức chịu tải của cọc khoan nhồi không mở rộng đáy 

QTC = m (mR qP AP + cc mf fi li) 

m : Hệ số điều kiện làm việc  m = 1 

mR : Hệ số điều kiện làm việc của đất dưới mũi cọc  mR = 1. 

qP : Cường độ chịu tải của đất dưới mũi cọc (T/m2) 

qP = 0,75 ( ’I dp A0
k) + I L B0

k) 

’I : Trị tính toán của trọng lượng thể tích đất (T/m3) 

I : Trị tính toán trung bình (theo các lớp) của trọng lượng thể tích đất ở phía trên mũi 

cọc. 

L: Chiều dài cọc(m) 

dp: Đường kính của cọc nhồi (m) 

Có I = 687,1
47

)277,12859,11081,1788,1
 (T/m3) 

Các hệ số , A0
k, , B0

k xác định theo I, dP, L. 

I = 
0383,25

47

23628301019713
 

42
1

42

d

L

P

    = 0,49 

A0
k = 12,6 

B0
k = 24,8 

 = 0,21 

 qP = 0,75  0,21(1,77 1 12,6 + 0,49 1,687 42 24,8) = 139,122 (T/m2) 

Ap : Diện tích mũi cọc = 0,7854 (m2) 

mf : Hệ số điều kiện làm việc của đất ở mặt bên cọc  mf = 0,6 

fi : Ma sát bên của lớp đất thứ i ở thân cọc : 

- Lớp 1: l1 = 2m; B = 0,5652; E = 3,5 m (so với mặt đất tự nhiên)  f1 = 1,725. 

- Lớp 2: l2 = 10m; B = 0,555; E = 12m  f2 = 2,34 

- Lớp 3 : Cát hạt nhỏ l = 28 m ; E = 31m  f3 = 6,6 

- Lớp 4 : Cát sạn l = 2m ; E = 46m  f4 = 10 
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u : chu vi cọc  u =   D = 3,14 1 = 3,14 (m) 

QTC = 1[1 139,122 0,7854 + 3,14 0,6 (1,725 2 + 2,34 10+6,6 28 + 10 2)] 

       = 545,695 (T) 

 Lấy ktc : hệ số an toàn = 1,4 

 Qtt = 782,389
4,1

695,545

k

Q

tc

tc  (T) 

2.2.3. Xác định sức chịu tải theo kết quả thí nghiệm xuyên. 

- Sức chống cực hạn của mũi xác định : 

Qp = Ap  qp với Ap = 0,7854 (m2) 

qp = kc  q c  kc : hệ số mang tải tra bảng 

    qc = 12.400 (KPa)  kc = 0,3 

q c : sức kháng xuyên trung bình lấy trọng khoảng 3d phía trên và 3d phía dưới mũi 

cọc. 

 q c = 967,10
6

8,354,12
 (MPa) 

= 1.096,7 (T/m2) 

 Qp = Ap  kc  q c = 0,7854  0,3  1.096,7 = 258,40 (T) 

- Sức chống cực hạn ở mặt bên cọc : 

Qs = u  hsi  fsi 

hsi  Độ dài của cọc trong lớp đất thứ i (m) 

u  Chu vi tiết diện dọc (m) 

fsi  Ma sát bên đơn vị của lớp thứ i 

fsi = 
i

ciq
 

- Lớp đất 1: Sét dẻo mềm qc = 1.000 (KPa) < 2.000 (KPa) i = 30  fs1 = 
30

000.1
 = 33 

(KPa) = 3,3 (T/m2) 

- Lớp đất 2: ¸ sét dẻo mềm qc = 2.100 (KPa) 

 2 = 40  fs2 = 5,2
40

100.2
 (KPa) = 5,25 (T/m2) 

- Lớp đất 3 : Đất cát nhỏ chặt vừa qc = 3.400 KPa 
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 3 = 180  fs3 = 89,18
180

400.3
 (KPa) = 1,889 (T/m2) 

- Lớp đất 4 : Đất cát sạn qc = 12.400 (KPa) 

 4 = 150  fs4 = 
150

400.12
=82,66 (KPa) = 8,27 (T/m2) 

 Vậy Qs = 3,14(2 3,3 + 10 5,25 + 28 1,889 + 2 8,27) = 484,554 (T) 

Vậy sức chịu tải cho cọc : 

Qtt = 
2

554,484

5,1

40,258

F

Q

F

Q

s

s

s

p
 = 414,54 (T) 

Vậy sức chịu tải cho cọc dùng để tính toán : 

[P]  = Pmin            PVL 

    P®nÒn 

= 385,734 

2.3. Tính toán cọc trục 2 A. 

2.3.1. Tính toán số lượng cọc dưới đài cột trục 2C 

* Công thức xác định sơ bộ số lượng cọc: 

n  1,2
]P[

N tt

 với [P]: Sức chịu tải tính cho một cọc. 

[P] = 385,734 (T) 

Ntt: Tổng lực tính toán ở đáy đài. 

Ntt = Ncét+ G®µi + G®Êt 

= 515,724 + 1,1 1,5 2,5 2 5 + 1,1 2 2 5 1,88 = 598,334 (T) 

Vậy n  1,2  86,1
734,385

334,598
  Chọn n = 2 cọc 

Sơ đồ bố trí cọc và đài cọc như sau : 
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Vậy khoảng cách giữa các cọc = 3m = 3d  Đảm bảo yêu cầu cấu tạo. 

- Cọc: Vật liệu bêtông mác 300, thép AII. Đường kính cọc d = 1 m (  = 1%). Chiều sâu 

chôn cọc H = 47m (ăn vào lớp đất 4 là 2 m) 

- Đài cọc: Vật liệu bêtông mác 300, thép AII, đài rộng 2m, dài 5m, cao 1,5m. 

2.3.2. Xác định tải trọng tác dụng lên cọc. 

Cọc chịu Q = 9,824 T. Tải do đất và tường tầng hầm tác động T = 13,62T 

 Chiều sâu chôn đài h = 0,7 hmin với hmin = tg(450 - 
2

130

)
88,12

824,962,13
 = 1,989 (m) 

 h = 0,7  1,989 =1,392(m) 

Vậy chọn chiều sâu chôn đài h=1,5 m  Tải trọng ngang coi như được đất từ đáy đài 

trở lên tiếp nhận hết. 

Tải trọng tác dụng lên cọc: 

Pi = 
2
i

iy

2
i

ix

x

xM

y

yM

n

N
 

Do ta chỉ xét khung phẳng  Đài bị uốn theo một phương với M = 58,55 Tm. 

 Cọc chịu nén nhiều P1 = 
25,12

5,1216,2

2

334,598
 = 299,9 (T) 



toà nhà vcci đà nẵng 

Sinh viên:  Lê Sỹ Quỳnh - Lớp: XD 902        66 

Mã sinh viên: 091316 

2.3.3. Tính toán cốt thép cho đài cọc. 

 

Sơ đồ tính: Coi đài bị ngàm tại tiết diện đi qua chân cột. Cọc ngầm vào đài  = 20cm = 

0,2m  Chiều cao làm việc của đài h0đ = h -  = 1,5 - 0,2 = 1,3m. 

Chiều dài công xơn: l = (lđài - hcột)/2 = (5-0,75)/2 = 2,125 (m) 

Muốn = P l = 299,9 (2,125-1) = 337,388 (Tm) 

Vậy Fay/c = 
130800.29,0

10388,337

9,0

5

ủ

max

ohRa

M
 = 102,99 (cm2) 

Đối với móng để thiên về an toàn ta tăng lượng thép lên 15% so với yêu cầu  Fa cần 

= 118,44 (cm2). Chọn 20 28 có Fa=123,16 cm2. 

Theo phương vuông góc đặt cốt thép cấu tạo:  

 = 0,1%  Fa = 0,001 500 130 = 65 cm2. Bố trí 25 20a200  Lớp bảo vệ  

c = 
2

)20024(000.5
 = 100 = 10 (cm) 

th
aF  = 25 3,14 = 78,5 (cm2) 

2.3.4. Kiểm tra đài. 

a. Tính đâm thủng cột. 

Công thức P  [ 1(bc + c2) + 2(hc + c1)] h0 Rk 

P: Lực đâm thủng = 299,9 (T) 

bc, hc : Kích thước tiết diện cột (50x75 cm2) 

h0: Chiều cao hữu ích của đài 
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ho® = 1,3m = 130 (cm) 

c1, c2: Khoảng cách truyền từ mép cột đến mép đáy tháp. 

c1 = 0;   c2 = 0,55 m = 55 cm. 

Rk: Cường độ chịu kéo tính toán của bêtông: 

Rk = 10 kg/cm2 

2 = 85,3
55

130
15,1

c

h
15,1

22

2

0  

 [ 1 (bc + c2) + 2 (hc + c1)] h0.Rk 

= 3,85(70 + 55)  130  10 = 625625 (kg) = 625,625 (T) 

P = 299,9 (T) < 625,625 (T) 

b. Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt. 

Q    b  h0  Rk 

Q: Tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng Q = 299,9 (T) 

b: Bề rộng đài = 2m = 200 (cm) 

 = 0,7

2

0

c

h
1  c = 0,55 m < 0,5 h0  Chọn c = 0,5h0 = 0,65m 

 = 

2

65

130
17,0  = 1,565 

   b  h0  Rk = 1,565  200  130  10 = 406.964 (kg) 

= 406,964 (T) > 299,9 (T) 

2.3.5. Kiểm tra móng cọc. 

Coi móng cọc là móng khối quy ước. 

a. Xác định kích thước móng khối quy ước. 

Độ sâu đặt móng H = 47m. Để tiện cho tính toán và thiên về an toàn ta lấy lớp đất thứ 

4 tham gia cùng chịu lực với cọc. 

Bq­ = 1 + 2  2tg /4 = 1 + 2.2.tg30/4 = 1,634 (m) 

Lq­ = 4 + 2.2tg30/4 = 4,636 (m) 

Vậy tổng lực đứng tác dụng lên đáy móng khối: 

N
tt

qö
 = N

tt

ñaøi
 + n  gc + Q®Êt 

N
tt

ñaøi
 = 598,334 (T) 
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n.gc = 2 2,5 42 0,7854 = 164,934 (T) 

Q®Êt = 4,634  1,634(1,88 2 + 1,81 10 + 1,59 28 + 2 1,77) = 529,431 (T) 

  N
tt

qö
 = 598,334 + 164,934 + 529,431 = 1292,699 (T) 

M
tt

qö
 = 2,216 (Tm) 

Vậy ứng suất đáy móng: 

pmax = 
2

tt

L

6M

F

N

qöqö

qö

qö

qö

B

 = 
2634,4634,1

6216,2

634,1634,4

699,1292
 = 171,1 (T/m2) 

qö

tt

qö

F

N
p  =

634,1634,4

699,1292
= 170,722 (T/m2) 

b. Xác định sức chịu tải của nền. Theo Sôcôlôpxki. 

Pgh = A ’ b’ + B q + C c 

Víi q = h = i hi = 1,88 2 + 1,81 10 + 1,59 28 + 1,77 2 + 2 5 = 79,92 (T/m2) 

c = 0 

b = Lqø/2 = 4,634/2 = 2,317 (m) 

Víi  = 360   Nq = 39,48 

N  = 45,444 

A = N
qö

qö

L

B
25,01N

n

25,0
1  

= 45,444  (1 + 0,088) = 49,45 

B = Nq
634,4

634,1
5,1148,39

n

5,1
1  = 178,80 

 Pgh = 49,45 1,77 2,317 + 178,80 79,92 = 14.492,5 (T/m2) 

Chọn hệ số an toàn Fs = 3 

 R = 8,830.4
3

5,492.14

F

P

s

gh
 (T/m2) 

p  = 170,722 T/m2 < R = 4.830,8 (T/m2) 

pmax = 171,1 < 1,2R=1,2 4.830,8=5796,96 

Vậy đất đủ khả năng chịu lực. 
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c. Tính độ lún của móng. 

- ứng suất gây lún tại đáy móng : 

gl = pt/c - i hi = 282,7592,79
1,1

722,170
ii

tt

h
n

p
 (T/m2) 

 Độ lún của móng theo công thức tính lún Êgôrôr : 

S = glqö

4

2

4

0

2

..
1

.
1

Bw
E

bw
E

p  

Đất cát sỏi sạn  = 0,1 ; E = 3.720 (T/m2) 

Bqø = 1,634 m ; gl = 75,282 

Mãng cã 836,2
634,1

634,4L

qö

qö

B

 w = 1,4039 

 S = 282,754039,1634,1
720.3

1,01 2

 = 0,046 m = 4,6 cm < [S] = 8 cm 

Thoả mãn điều kiện về độ lún tuyệt đối. 

2.4. Tính toán cọc dưới cột trục 2c: 

* Nội lực tính:          M = 21,628 Tm 

N = 419,213 (T) 

Q = 4,254 (T) 

* Công thức xác định sơ bộ số lượng cọc: 

n  1,2
]P[

N tt

 với [P]: Sức chịu tải tính cho một cọc. 

[P] = 385,734 (T) 

Ntt: Tổng lực tính toán ở đáy đài. 

Ntt = Ncét+ G®µi + G®Êt 

= 419,213 + 1,1 1,5 2,5 2 5 + 1,1 2 2 5 1,88 = 501,823 (T) 

Vậy n  1,2  56,1
734,385

823,501
  Chọn n = 2 cọc 

Sơ đồ bố trí cọc và đài cọc như sau : 
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Vậy khoảng cách giữa các cọc = 3m = 3d  Đảm bảo yêu cầu cấu tạo. 

- Cọc: Vật liệu bêtông mác 300, thép AII. Đường kính cọc d = 1 m (  = 1%). Chiều sâu 

chôn cọc H = 47m (ăn vào lớp đất 4 là 2 m) 

- Đài cọc: Vật liệu bêtông mác 300, thép AII, đài rộng 2m, dài 5m, cao 1,5m. 

2.4.2. Xác định tải trọng tác dụng lên cọc. 

Cọc chịu Q = 4,254 T. Tải do đất và tường tầng hầm tác động T = 13,62T 

 Chiều sâu chôn đài h = 0,7 hmin với hmin = tg(450 - 
2

130

)
88,12

254,462,13
 = 1,734 (m) 

 h = 0,7  1,734 =1,214(m) 

Vậy chọn chiều sâu chôn đài h=1,5 m  Tải trọng ngang coi như được đất từ đáy đài 

trở lên tiếp nhận hết. 

Tải trọng tác dụng lên cọc: 

Pi = 
2
i

iy

2
i

ix

x

xM

y

yM

n

N
 

Do ta chỉ xét khung phẳng  Đài bị uốn theo một phương với M = 21,628 Tm. 

 Cọc chịu nén nhiều P1 = 
25,12

5,1628,21

2

823,501
 = 258,12 (T) 
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2.3.3. Tính toán cốt thép cho đài cọc. 

 

Sơ đồ tính: Coi đài bị ngàm tại tiết diện đi qua chân cột. Cọc ngầm vào đài  = 20cm = 

0,2m  Chiều cao làm việc của đài h0đ = h -  = 1,5 - 0,2 = 1,3m. 

Chiều dài công xơn: l = (lđài - hcột)/2 = (5-0,75)/2 = 2,125 (m) 

Muốn = P l = 258,12 (2,125-1) = 290,385 (Tm) 

Vậy Fay/c = 
130800.29,0

10385,290

9,0

5

ủ

max

ohRa

M
 = 88,64 (cm2) 

Đối với móng để thiên về an toàn ta tăng lượng thép lên 15% so với yêu cầu  Fa cần 

= 101,94 (cm2). Chọn 20 28 có Fa=123,16 cm2. 

Theo phương vuông góc đặt cốt thép cấu tạo:  

 = 0,1%  Fa = 0,001 500 130 = 65 cm2. Bố trí 25 20s200  Lớp bảo vệ  

c = 
2

)20024(000.5
 = 100 = 10 (cm) 

th
aF  = 25 3,14 = 78,5 (cm2)  

2.3.4. Kiểm tra đài. 

a. Tính đâm thủng cột. 

Công thức P  [ 1(bc + c2) + 2(hc + c1)] h0 Rk 

P: Lực đâm thủng = 258,12 (T) 

bc, hc : Kích thước tiết diện cột (40x70 cm2) 

h0: Chiều cao hữu ích của đài 

ho® = 1,3m = 130 (cm) 
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c1, c2: Khoảng cách truyền từ mép cột đến mép đáy tháp. 

c1 = 0;   c2 = 0,55 m = 55 cm. 

Rk: Cường độ chịu kéo tính toán của bêtông: 

Rk = 10 kg/cm2 

2 = 85,3
55

130
15,1

c

h
15,1

22

2

0  

 [ 1 (bc + c2) + 2 (hc + c1)] h0.Rk 

= 3,85(70 + 55)  130  10 = 625625 (kg) = 625,625 (T) 

P = 258,12 (T) < 625,625 (T) 

b. Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng theo lực cắt. 

Q    b  h0  Rk 

Q: Tổng phản lực của các cọc nằm ngoài tiết diện nghiêng Q = 258,12 (T) 

b: Bề rộng đài = 2m = 200 (cm) 

 = 0,7

2

0

c

h
1  c = 0,55 m < 0,5 h0  Chọn c = 0,5h0 = 0,65m 

 = 

2

65

130
17,0  = 1,565 

   b  h0  Rk = 1,565  200  130  10 = 406.964 (kg) 

= 406,964 (T) > 258,12 (T) 

2.3.5. Kiểm tra móng cọc. 

Coi móng cọc là móng khối quy ước. 

a. Xác định kích thước móng khối quy ước. 

Độ sâu đặt móng H = 47m. Để tiện cho tính toán và thiên về an toàn ta lấy lớp đất thứ 

4 tham gia cùng chịu lực với cọc. 

Bq­ = 1 + 2  2tg /4 = 1 + 2.2.tg30/4 = 1,634 (m) 

Lq­ = 4 + 2.2tg30/4 = 4,636 (m) 

Vậy tổng lực đứng tác dụng lên đáy móng khối: 

N
tt

qö
 = N

tt

ñaøi
 + n  gc + Q®Êt 

N
tt

ñaøi
 = 501,823 (T) 

n.gc = 2 2,5 42 0,7854 = 164,934 (T) 
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Q®Êt = 4,634  1,634(1,88 2 + 1,81 10 + 1,59 28 + 2 1,77) = 529,431 (T) 

  N
tt

qö
 = 501,823 + 164,934 + 529,431 = 1196,188 (T) 

M
tt

qö
 = 21,628 (Tm) 

Vậy ứng suất đáy móng: 

pmax = 
2

tt

L

6M

F

N

qöqö

qö

qö

qö

B

 = 
2634,4634,1

6628,21

634,1634,4

188,1196
 = 161,67 (T/m2) 

qö

tt

qö

F

N
p  =

634,1634,4

188,1196
= 157,98 (T/m2) 

b. Xác định sức chịu tải của nền. Theo Sôcôlôpxki. 

Pgh = A ’ b’ + B q + C c 

Víi q = h = i hi = 1,88 2 + 1,81 10 + 1,59 28 + 1,77 2 + 2 5 = 79,92 (T/m2) 

c = 0 

b = Lqø/2 = 4,634/2 = 2,317 (m) 

Víi  = 360   Nq = 39,48 

N  = 45,444 

A = N
qö

qö

L

B
25,01N

n

25,0
1  

= 45,444  (1 + 0,088) = 49,45 

B = Nq
634,4

634,1
5,1148,39

n

5,1
1  = 178,80 

 Pgh = 49,45 1,77 2,317 + 178,80 79,92 = 14.492,5 (T/m2) 

Chọn hệ số an toàn Fs = 3 

 R = 8,830.4
3

5,492.14

F

P

s

gh
 (T/m2) 

p  = 157,98 T/m2 < R = 4.830,8 (T/m2) 

pmax = 161,67 < 1,2R=1,2 4.830,8=5796,96 

Vậy đất đủ khả năng chịu lực. 

c. Tính độ lún của móng. 

- ứng suất gây lún tại đáy móng : 
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gl = pt/c - i hi = 7,6392,79
1,1

98,157
ii

tt

h
n

p
 (T/m2) 

 Độ lún của móng theo công thức tính lún Êgôrôr : 

S = glqö

4

2

4

0

2

..
1

.
1

Bw
E

bw
E

p  

Đất cát sỏi sạn  = 0,1 ; E = 3.720 (T/m2) 

Bqø = 1,634 m ; gl = 75,282 

Mãng cã 836,2
634,1

634,4L

qö

qö

B

 w = 1,4039 

 S = 7,634039,1634,1
720.3

1,01 2

 = 0,039 m = 3,9 cm < [S] = 8 cm  

Thoả mãn điều kiện về biến dạng tuyệt đối. 
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phần 3 

thi công 

(45%) 
 

  giáo viên hướng dẫn thi công :   nguyễn danh 

thế 

 

Nhiệm vụ : 

1. Tính toán khối lượng  của toàn nhà. 

2. Lập biện pháp kĩ thuật và tổ chức thi công cho các dạng công 

tác. 

3. Lập tiến độ thi công theo 1 trong các phương pháp đã học. 

4. Thiết kế tổng mặt bằng thi công ở giai đoạn đặc trưng nhất. 

5. Nêu một số biện pháp về an  toàn lao động,PCCN và VSMT. 

 

Các bản vẽ kèm theo: 

 

5. TC 01 : Thi công cọc.  

6. TC 02 : Thi công đất + Thi công móng. 

7. TC 03 : Thi công phần thân . 

8. TC 04 : Tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực. 

9. TC 05 : Tổng mặt bằng thi công. 
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Lời mở đầu 
Công trình Trung tâm xúc tiến đầu tư và thương mại thành phố Đà Nẵng ( 

Còn gọi là toà nhà VCCI Đà Nẵng ) được xây dựng với mục tiêu phát triển cơ 

sở hạ tầng kinh tế kĩ thuật của các đô thị lớn miền trung. Công trình là hạng 

mục được đưa vào thi công đầu tiên trong số nhiều hạng mục khác thuộc cùng 

một khu đất xây dựng . Vì vậy có thể tận dụng toàn bộ diện tích khu đất xây 

dựng để làm mặt bằng thi công cho công trình .  

Công trình được thi công trên  một lô đất có diện tích hơn 4.000 m2 bao gồm một số 

các hạng mục công trình như siêu thị , nhà làm việc , sân quần vợt , bể bơi .... Mặt 

chính công trình quay về hướng Nam  có một tuyến phố chính đi vào trung tâm thành 

phố . Mặt bên công trình cũng có một tuyến phố khác chạy cắt ngang tuyến phố chính , 

do đó có thể bố trí hai cổng đi vào công trình ở cả mặt chính cũng như mặt bên của 

công trình , có thể bố trí đường tạm một làn xe chạy xung quanh công trường , một 

cổng vào , một cổng đi ra góp phần nâng cao hiệu quả lưu thông các phương tiện vận 

chuyển , thi công trên công trường . 

 Công trình cao mười tầng và có thêm một tầng hầm , tải trọng chân cột lớn 

, yêu cầu chống lún cao nên lựa chọn công nghệ thi công cọc khoan nhồi để 

xây dựng móng cho công trình . Chiều cao nhà là khá lớn nên bài toán đặt ra 

là phải lựa chọn loại những loại máy thi công có tầm với cũng như chiều cao 

phù hợp để có thể vận chuyển cũng như thi công được ở mức cao và xa nhất . 

Công trình còn có một tầng hầm nên để có thể thi công hố móng sâu cần có 

biện pháp neo chống thích hợp với áp lực đất tác dụng lên thành hố . Sau khi 

phân tích ưu nhược điểm của từng phương án lựa chọn phương án hợp lí nhất 

để thi công chống tường hố đào . 

Do diện tích xây dựng của công trình không quá lớn ( khoảng hơn 850 m2 

mặt bằng sàn ), khối lượng các công tác ở các tầng là xấp xỉ bằng nhau nên do 

đó có thể tiến hành thi công theo phương pháp dây chuyền để có thể tạo ra 

các tổ đội thợ công nhân chuyên nghiệp , nâng cao năng suất lao động rút 

ngắn thời gian thi công công trình sớm đưa công trình vào khai thác sử dụng , 

đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho nhà thầu xây dựng cũng như phía chủ đầu 

tư .  
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Chương I 

Thi công phần ngầm 

I. Thi công cọc. 

1. Phân tích và đánh giá phương án thi công cọc khoan nhồi. 

1.1. Ưu điểm. 

- Cọc được chế tạo tại chỗ nên rút bớt được các công đoạn đúc sẵn cọc, rút 

bớt được các khâu xây dựng bãi đúc, lắp dựng ván khuôn, chế tạo mối nối cọc. 

Không cần điều động những công cụ vận tải, bốc xếp cồng kềnh trong khâu 

vận chuyển, cấu lắp. 

- Cọc khoan nhồi có khả năng sử dụng trong mọi loại địa tầng khác nhau, 

dễ dàng vượt qua được những chướng ngại vật (nếu chướng ngại vật nhỏ hơn 

1/3 đường kính có thể loại bỏ trực tiếp còn nếu lớn hơn có thể dùng công cụ 

khác phá bỏ). Cọc có thể xuyên vào lớp đất đá cứng sâu, có thể tạo ra được 

các sơ đồ chịu lực khác nhau như cọc chống, cọc ma sát, ngàm chân, tựa 

khớp... 

- Cọc khoan nhồi thường tận dụng hết khả năng chịu lực theo vật liệu và có thể xuyên 

sâu nên có khả năng chịu tải lớn, do đó giảm được số lượng cọc móng, giảm số lượng 

cọc, giảm kích thước đài cọc, tạo điều kiện thi công tập trung, giảm thời gian thi công 

móng cọc. 

- Cốt thép cọc chỉ cần bố trí theo yêu cầu chịu lực khi khai thác, không cần bổ sung 

nhiều cốt thép như cọc đúc sẵn chỉ để chịu lực trong quá trình thi công cọc (bốc xếp, 

vận chuyển đóng cọc). 

- Không gây tiếng ồn và chấn động mạnh làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh, 

không gây hư hỏng các công trình xây dựng bên cạnh  thuận lợi cho việc thi công 

xây dựng trong thành phố, trong địa bàn chật hẹp, xen kẽ. 

- Cho phép có thể trực quan kiểm tra các lớp địa tầng bằng mẫu đất lấy lên từ hố đào. 

Có thể thí nghiệm trực tiếp tại hiện trường, đánh giá khả năng chịu lực của nền đất dưới 

đáy hố khoan trước khi quyết định đổ bê tông cọc. 
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1.2. Nhược điểm. 

- Sản phẩm trong suốt quá trình thi công đều nằm sâu dưới lòng đất, các khuyết tậi dễ 

xảy ra không kiểm tra trực tiếp được bằng mắt thường, khó xác định chất lượng sản 

phẩm các chỉ tiêu sức chịu tải cọc. Chất lượng phụ thuộc vào trình độ kỹ thuật thi công, 

công tác giám sát quá trình thi công. 

- Thi công cọc thường phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dễ chịu ảnh hưởng của mưa bão, 

tác động không nhỏ đến chất lượng sản phẩm. 

- Hiện trường thi công cọc nhồi dễ bị lầy lội đặc biệt là sử dụng dung dịch vữa sét. Khi 

đúc cọc, bùn sét khối lượng lớn sẽ bị đẩy lên mật đất gây khó khăn cho việc thi công 

các cột khác và cho mặt bằng công trường. 

- Rất dễ xảy ra các khuyết tật, ảnh hưởng đến chất lượng cọc: Hiện tượng thắt hẹp cục 

bộ thân cọc, thay đổi tiết diện không đều; bêtông xung quanh thân cọc dễ bị rửa trôi 

khi gặp mạch nước ngầm; do chất lượng khoan tạo lỗ không đúng kích thước, lệch, sụt 

lở vách hố khoan, do chất lượng xục rửa đáy hố khoan chưa tốt, cọc phải tựa trên lớp 

vật liệu yếu, lún nhiều giảm sức kháng mũi đầu cọc, do khối lượng lớn, chất lượng trộn 

bêtông không đồng đều dễ gây rỗ, thủng cọc... 

2. Các phương án thi công cọc khoan nhồi. 

2.1. Phương pháp khoan thổi rửa (hay tuần hoàn). 

Phương pháp này sử dụng máy đào có sử dụng guồng xoắn để phá đất, dung dịch 

Bentonite được bơm xuống để giữ vách hố đào. Mùn khoan và dung dịch được máy 

bơm và máy nén khi đẩy từ đáy hố khoan lên đưa vào bể lắng. Lọc tách dung dịch 

Bentonite cho quay lại và mùn khoan ướt được bơm vào xe téc và vận chuyển ra khỏi 

công trường. Công việc đặt cốt thép và đổ bêtông tiến hành bình thường. 

- Ưu điểm: giá thiết bị rẻ, thi công đơn giản, giá thành hạ. 

- Nhược điểm: Khoan chậm, chất lượng và độ tin cậy chưa cao. 

2.2. Phương pháp khoan dùng ống vách. 

Phương pháp này dùng ống vách bằng kim loại có mũi sắc và cứng đưa sâu vào trong 

lòng đất bằng các thiết bị thi công tạo ra các lực xoay, lắc, rung kết hợp với trọng 

lượng của ống vách. 

- Ưu điểm:   

+ Chế tạo cọc có hình dạng, kích thước chính xác so với thiết kế (cả khi qua địa tầng 

phức tạp) 

+ Tại những nơi có các hang cactơ, khả năng mất dung dịch Bentonite để giữ thành 
vách lớn, phải dùng ống vách để thay thế. 
+ Bản thân ống thép có răng nên có thể khoan được cả trong đất và đá. 
+ Giúp cho việc đỡ bêtông cọc được thuận lợi, đáy hố khoan sạch. 
- Nhược điểm: 

+ Thiết bị cồng kềnh, gây chấn động lớn do việc phải rung, đóng để hạ ống vách. 

+ Hạn chế chiều sâu chôn cọc do hạn chế về công nghệ hạ ống vách. 

+ Thời gian thi công kéo dài. 

+ Giá thành thi công cao. 
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2.3. Phương pháp khoan gàu trong dung dịch Bentonite. 

Phương pháp này dùng gàu khoan ở dạng thùng xoay có các lưỡi cắt đất để tạo lỗ. Khi 

thùng quay quay thì răng ngoạm đất và đất chứa vào trong thùng quay. Khi rút thùng 

lên thì ta mở chốt, mở nắp để xả đất rồi tiếp tục đưa xuống được thực hiện nhờ cần 

khoan Kelly. Vách lỗ khoan cũng được giữ bằng dung dịch Bentonite. 

- Ưu điểm:  

+ Thi công nhanh, có thể kiểm soát được chất lượng cọc, dung dịch Bentonite thu hồi 

và tái tạo sử dụng lại. 

+ Có thể thi công xuyên qua được các tầng đất cứng. 

- Nhược điểm: 

+ Thiết bị thi công đòi hỏi có sự đồng bộ giá thành thi công cao, đòi hỏi đội ngũ cán 

bộ, công nhân có trình độ kỹ thuật, thao tác lành nghề. 

 Qua những phân tích trên , ta thấy rằng phương pháp thi công khoan gàu trong dung 

dịch bentonite thi công nhanh chóng , dễ dàng , thiết bị thi công cơ giới đồng bộ có thể 

nâng cao được năng suất thi công cọc , giúp cho quá trình thi công cọc được liên tục , 

rút ngắn thời gian thi công . Do đó lựa chọn phương án thi công khoan gàu trong dung 

dịch bentonite để thi công cọc cho công trình . 

3. Trình tự thi công cọc khoan nhồi. 

sơ đồ công nghệ thi công cọc khoan nhồi

buộc dựng

lồng thép

tạo lỗ 

bentonite

dung dịch

khoan 

trộn cất chứa

bentonite bentonite

định vị 

tim cọc
ống v̧ ch

đặt

gia công

chuẩn bị

cốt thép

kiểm tra

trạm ccbt

chọn

lọc ç t

cấp

(nạo vét)

x̧ c nhận

độ sâu

lồng thép

lắp đặt

đổ bt

lắp ống

cặn lắng

xử lý 

dung dịch

bentonite

thu hồi

ống v̧ chbê tông

đổ rút

vận chuyển

tập kết

trộn thử 

kiểm tra

     

        chọn

cấp phối bt

thành phần
      trộn

     

 bê tông    

 
3.1. Bước 1 : Công tác chuẩn bị. 

Bao gồm : 

- Nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế, tài liệu địa chất công trình và các yêu cầu kỹ thuật 

chung. 

- Lập phương án kỹ thuật thi công, tổ chức thi công. 
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- Thiết kế mặt bằng thi công. Chú ý các phần tĩnh và động của mặt bằng thi công theo 

thời gian như thứ tự thi công cọc, đường di chuyển máy đào, đường dung dịch 

Bentonite, vận chuyển bêtông và cốt thép đến cọc. 

- Kiểm tra việc cung cấp điện, nước. 

- Xem xét khả năng gây ảnh hưởng đến khu vực và công trình lân cận để đưa ra các 

giải pháp xử lý thích hợp. 

- Xác định hệ thống mốc giới công trình. 

- Kiểm tra khả năng cung cấp bêtông, chất lượng của bêtông được cung cấp (độ sụt, 

cường độ). 

- Kiểm tra khả năng cung cấp và chất lượng cốt thép (về chủng loại, mẫu mã, được 

dựng thành lồng thép đưa về vị trí lắp đặt thuận tiện cho quá trình thi công). 

- Kiểm tra chất lượng dung dịch Bentonite (yêu cầu cao về chất lượng, quyết định tới 

chất lượng cọc). 

Dung dịch Bentonite yêu cầu:    Hàm lượng cát < 5% 

Dung trọng 1,01  1,1 

Độ nhớt 32  40 Seg 

Độ pH 9,5  11,7 

3.2. Bước 2: Xác định vị trí tim cọc. 

M̧y kinh vĩ 2

Tim cọc

M̧y kinh vĩ 1

Cọc thép dẫn mốc

 
- Căn cứ vào bản đồ định vị công trình lập mốc giới công trình. Từ đó thiết lập hệ 

thống định vị và lưới khống chế cho công trình theo hệ tọa độ X.Y. Xác định vị trí các 

tim cọc (được đánh dấu bằng các thanh thép 12 có sơn đỏ ở đầu). 

- Do khi hạ ống vách tim ống phải trùng với tim cọc đã xác định thì tim cọc bị lấp bên 

trong ống. Do vậy, người ta thường dẫn tim cọc ra ngoài theo 2 trục vuông góc với 

nhau một khoảng cách tim cọc là 1 thước thép + R ống. 

(L thước: Chiều dài thước thép  ; R ống: Bán kính ống vách) 

3.3. Bước 3: Hạ ống vách. 
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ống v̧ ch dẫn hướng

có chiều dày 16 mm.

KH-125ED

+0.00

- ống vách là một ống thép có đường kính 
lớn hơn đường kính khoan khoảng 10 cm, 
dài 6 m được đặt ở phần trên miệng hố 
khoan nhô lên khỏi mặt đất 0,6 m. ống 
vách có nhiệm vụ: 
- Định vị và dẫn hướng cho máy khoan. 

- Giữ ổn định cho bề mặt hố khoan đảm 

bảo không bị sập thành phía trên hố 

khoan. 

- ống vách bảo vệ hố khoan để đá sỏi và 

thiết bị không rơi xuống hố khoan. 

- Làm sàn đỡ tạm và thao tác cho việc 

buộc và lắp dựng cốt thép, lắp dựng và 

tháo dỡ ống đỡ bêtông. 

- Hạ ống vách. 

Sử dụng máy khoan gàu có thêm đai cắt 

mở rộng để tạo lỗ khoan có đường kính 

lớn hơn đường kính ống vách một chút và 

độ cao kém hơn độ sâu cần đưa ống vách 

xuống một chút (khoảng 0,5 m) (Quá trình này cũng phải dùng dung dịch Bentonite để 

giữ thành vách). 

Hạ ống vách xuống bằng chính máy khoan đó (dùng móc câu hạ). Dưới tác dụng trọng 

lượng bản thân ống vách, ống vách sẽ xuống tới độ sâu thiết kế hoặc dùng cần Kelly 

Bar gõ nhẹ lên ống vách. Sau đó dùng đất sét chèn chặt ống vách lại, căn chỉnh tim và 

độ thẳng đứng. Hàn thêm các tai để ống không bị tụt xuống. 

3.4. Bước 4: Khoan tạo lỗ. 

- Trước khi khoan cần kiểm tra các thiết bị khoan, cần Kelly Bar, dây cáp, gàu đào, 

răng phá, dung dịch Bentonite cần được cấp liên tục, máy bơm bùn, máy lọc. Điều 

chỉnh độ nằm ngang của máy khoan và độ thẳng đứng của cần khoan. 

- Quy trình khoan : 

+ Gầu khoan được hạ xuống với tốc độ 

1,5m/s, trong quá trình này 2 xi lanh thủy lực 

đẩy lên cao tạo đoạn dẫn hướng cho cần 

khoan xuống thẳng đứng không va vào thành 

hố khoan. 

+ Máy khoan quay đồng thời kết hợp kẹp, ấn 

cần khoan (bằng cách điều chỉnh 2 xilanh 

thủy lực) trong tầng đất sét tốc độ khoảng 20 

 30 vòng/phút, thời gian cần thiết  

2

1. Đầu nối với cần khoan

2. Cửa lấy đất

3. Chốt giật mở nắp

6. Dao gọt thành

5. Răng cắt đất

4. Nắp mở đổ đất

6

mũi khoan lỗ

4

3

5

1
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để khoan đầy gầu từ 2  4s (cống suất máy đạt 8  15 m3/giờ) 

+ Khi đầy gàu, nâng gầu lên, lưỡi cắt chuyển động quay đồng thời 2 xilanh thủy lực và 

hệ dây cáp kéo lên với tốc độ 0,3  0,5 m/s. Với tốc độ này đảm bảo không gây ra hiệu 

ứng Piston làm sập thành hố khoan. 

- Quay và đổ đất: Khi gàu đã được nâng lên cao hơn thành hố khoan, quay gàu kết hợp 

với nâng gàu lên cao hơn sau đó có một người đứng ở đầu khoan dùng thanh thép 20 

kéo chốt phía trên gàu làm đáy gàu được mở ra để xả đất. Khi đất xả ra hết, hạ cần 

khoan, đáy gàu tự động đóng lại quay về vị trí đầu lúc khoan. Lặp lại quy trình. 

- Khi khoan quá chiều sâu ống vách, thành hố khoan sẽ do lớp vỏ Bentonite giữ nên 

phải cung cấp đủ dung dịch Bentonite tạo thành áp lực đủ giữ cho hố khoan không sập. 

Cao trình dung dịch Bentonite phải cao hơn mực nước ngầm tối thiểu là 2 m. 

- Khi khoan sẽ ước tính chiều sâu hố khoan qua cáp hoặc chiều dài cần khoan. Xác 

định chính xác bằng quả dọi và thước dây. Khi khoan gặp dị vật thì tùy thuộc vào loại 

địa hình và dị vật, dùng các thiết bị phá khác nhau để loại bỏ dị vật. 

3.5. Bước 5: Xác nhận độ sâu hố khoan, nạo vét đáy hố. 

- Do thực tế mặt cắt địa chất có thể sai khác và không đồng đều phẳng nên tốt nhất là 

quy định địa tầng đặt đáy cọc và khi khoan đáy cọc phải ngập vào địa tầng đặt cọc ít 

nhất một lần đường kính. 

- Dùng quả dọi để kiểm tra độ sâu và độ sạch của đáy lỗ khoan. Sử dụng gàu vét để vét 

sạch đất đá rơi trong đáy hố khoan. 

3.6. Bước 6: Lắp đặt và hạ lồng cốt thép. 
- Lồng cốt thép sau khi được gia công, chế tạo được vận chuyển đến gần hố khoan, 

kiểm tra lại các thiết bị trước khi hạ lồng thép. 

- Cốt thép được hạ xuống hố khoan từng lồng một phải cầu lồng thếp thật thẳng, điều 

chỉnh từ từ sao cho tâm lồng thép trùng tim 

cọc, tránh lồng thép va vào thành hố khoan 

làm sụp lở thành hố. 

- Hạ lồng thứ nhất xuống khi đầu trên lồng 

thép còn trên mặt đất 1,5 m thì cố định lồng 

thép (treo tạm thời lên miệng ống vách bằng 

cách ngáng qua các đai tăng cường. Cẩu tiếp 

lồng thứ hai tới nối kết hai lồng với nhau và 

tiếp tục thả lồng thép xuống. Cứ như vậy thả 

lồng thép cho đến khi hết chiều sâu thiết kế. 

- Để đảm bảo được chiều dày lớp bêtông bảo 

vệ là 10 cm, ta hàn thêm các tai thếp dẫn 

hướng  (4 tai trong 1 tiết diện và 3m lặp lại 

thực hiện hàn tai thép 1 lần). 

3.7. Bước 7: Lắp ống đỡ bêtông. 

E2508

Bentonitethép góc 
Bơm dung dịch

-47.00

Tai định vị cốt thép

Bentonite

Dung dịch 

 bê tông

DD Bentonite

Hố thu hồi

lồng thép 

tạm thời

Cốt đáy đài

6

để gá

-5.20

Tấm dưỡng
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- ống đỡ bêtông được làm bằng thép có đường kính 25  30 cm, gồm các đoạn ống dài 

3 m và một số đoạn dài 1m ; 1,5 m ; 2m để lắp đặt theo chiều sâu hố khoan. Các ống 

được liên kết bằng ren hoặc nối bằng cáp. 

- Phễu đỡ đặt phía trên giá và có thẻ liên kết với các đoạn ống thép tiếp theo qua liên 

kết ren hoặc cáp nối. 

3.8. Bước 8 : Xử lý đáy hố khoan. 
Sau khi lắp xong ống đỡ bêtông, kiểm tra lại độ sạch ở đáy hố khoan. Nếu bùn lắng 

dày > 10 cm  Phải tiến hành xử lý cặn lắng. 

Chọn phương pháp thổi rửa bằng khí nén. 

Dùng ống đỡ bêtông làm ống xử lý cặn lắng, lắp đầu thổi rửa vào đầu trên của ống đỡ. 

Đầu thổi rửa có 2 cửa : một cửa nối với ống dẫn 150 để thu hồi dung dịch Bentonite 

và bùn đất, một cửa khác thả ống khí nén 45. ống này dài 80% chiều dài cọc. 

Khí nén thổi với áp lực 7 kg/cm2. Khí nén ra khỏi ống 45 quay lại thoát trên ống đỡ 

tạo thành một áp lực hút ở đáy ống đỡ hút dung dịch Bentonite và bùn cát lên đến máy 

lọc dung dịch. 

Trong quá trình thổi rửa, hố khoan cần được liên tục cấp bù dung dịch Bentonite để 

đảm bảo cao trình dung dịch không thay đổi. 

Thời gian thổi rửa thường vào khoảng 20  30 phút. Hố khoan được coi là sạch khi 

lắng bùn  10 cm và dung dịch thu được thỏa mãn yêu cầu: 

 = 1,04  1,20 g/cm3 

Độ nhớt  = 20’’ - 30’’ 

Độ pH = 9  12 

3.9. Bước 9 : Đổ bêtông cọc khoan nhồi. 

- Bêtông theo máng dẫn được đổ trực tiếp vào phễu của ống đổ. Tốc độ đổ bêtông phải 

trong khoảng 0,6m3/phút để đảm bảo bêtông không dâng lên quá nhanh. 

- Do quá trình đổ bêtông là đổ bêtông dưới nước (trong dung dịch Bentonite) nên trước 

khi đổ bêtông người ta sẽ bịt một nút bấc vào đầu ống đổ để ngăn ống đổ với dung dịch 

Bentonite ở bên ngoài ống. Dưới áp lực 

đổ của bêtông, nút bấc sẽ bật ra ngoài và 

nổi lên trên bề mặt dung dịch. 

- Đổ bêtông luôn luôn chú ý để ống đổ 

được rút dần lên bằng cách tháo từng 

đoạn ống nhưng ống phải luôn ngập 

trong vữa bêtông tối thiểu 2m. 

- Đổ bêtông phải liên tục. Thời gian đổ 

bêtông 1 cọc chỉ nên khống chế trong 4 

giờ. Đổ bêtông tới cao trình thiết kế 

nhưng chiều cao của cọc phải để lớn hơn 

cao trình thiết kế khoảng 1 lần đường 

Hố thu hồi

DD Bentonite

ống đổ bê tông

trong qu̧  trình đổ

được tḩ o dần ra

Phễu đổ 
bê tông

9

Kamaz SB - 92B
¤ tô trộn bê tôngE2508

-47.00
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kính do chất lượng bêtông đầu cọc thường không tốt. Để đảm bảo không có dị vật rơi 

vào làm tắc ống đổ thì tại đáy phễu đổ đặt một lưới thép mắt 100 100 mm để sàng lọc 

dị vật. 

 
 
 
 
3.10. Bước 10 : Rút ống vách tạm. 

Lúc này các giá đỡ, sàn công tác, giá treo gắn với ống vách đều phải tháo ra hết. ống 

vách được từ từ rút lên bằng cần cầu và phải kéo thẳng đứng để tránh được dễ dàng và 

không gây thắt nút ở đầu cọc thì ta nên gắn một búa rung vào ống vách. xê dịch tim 

của đầu cọc. Để rút ống 

 

Sau khi rút ống vách phải lấp cát và miệng hố 

khoan, hố thu hồi dung dịch Bentonite để tạo mặt 

bằng. Trong vòng 24 giờ không được phép cho 

máy móc thiết bị thi công vượt qua ranh giới bảo 

vệ cọc hoặc khoan cọc khác trong phạm vi 5 lần 

đường kính cọc. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Những yêu cầu kỹ thuật. 

4.1. Chất lượng dung dịch Bentonite. 

- Dung dịch Bentonite là dung dịch sét hạt mịn, có 

độ nhớt, độ ngậm nước, nhả nước được quy định 

rất chặt chẽ. 

- Dung dịch phải đảm bảo các nhiệm vụ sau: 

+ Hình thành lớp màng mỏng có chiều dày < 5 mm trên thành lỗ khoan để chịu áp lực 

nước tĩnh. Không cho thành lỗ khoan bị sụt lở do nước ngầm thấm sang. Tuy nhiên 

chiều dày lớp sét này không nên dày quá, dễ làm giảm ma sát của cọc với đất nền. 

+ Làm chậm việc lắng các hạt cát, mùn khoan và giữ nguyên trạng thái huyền phù để 

hạn chế cặn lắng ở đáy cọc. Nếu dung dịch quá đặc sẽ làm cản trở quá trình đổ bêtông, 

tắc ống đỡ, tăng lượng cặn ở đáy. Dung dịch mà quá loãng tách nước không đủ khả 

năng giữ thành hố khoan. 

E2508

10

Búa rung

thủy lực

ống vách dẫn hướng

-47.00

Bê tông cọc 
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+ Tạo một trường điện từ có tác dụng hút các hạt đất nhỏ ra ngoài. 

+ Tỷ trọng dung dịch phải phù hợp, tỷ trọng lớn quá sẽ dễ xâm nhập và bêtông cọc, 

làm giảm chất lượng bêtông cọc. 

4.2. Chất lượng bêtông. 

- Dùng bêtông thương phẩm mác 300 Rn = 130 kg/cm2. 

- Đổ bêtông bằng ống đỡ, bêtông được trút xuống dưới tác dụng lực bản thân nên độ 

sụt cần lớn để tránh tắc ống đỡ. SN = 18  2 (cm) 

- Kích thước cốt liệu đảm bảo: 

Da    1/3 khoảng cách giữa các cốt chủ 

1/4 đường kính cọc. 

70 mm 

- Mỗi xe trộn phải lấy 3 mẫu đúc để kiểm tra chất lượng bêtông. 

- Bêtông mẻ đầu nên có thêm phụ gia ninh kết chậm. 

4.3. Yêu cầu về chất lượng cốt thép. 

- Cốt thép cần đảm bảo đường kính, chiều dài và cường độ theo thiết kế. 

- Lồng thép được chế tạo phải đảm bảo theo các yêu cầu thiết kế: độ thẳng đứng, 

khoảng cách cốt đai, cốt đai cứng gia cường, khoảng cách, số lượng cốt dọc. 

- Các mối nối buộc phải đảm bảo chiều dài liên kết. 

- Lồng thép phải được liên kết chắc chắn, định vị chính xác và không bị di chuyển 

trong quá trình thi công. 

5. Kiểm tra vị trí và chất lượng cọc sau khi thi công. 

5.1. Kiểm tra vị trí cọc. 

- Kiểm tra tim cọc có đúng vị trí theo thiết kế không. 

- Kiểm tra sự tương quan giữa các cọc với nhau. 

- Kiểm tra kích thước tiết diện cọc. 

5.2. Kiểm tra các văn bản nghiệm thu quá trình thi công cọc. 

- Văn bản kiểm tra chất lượng thép, số lượng. 

- Văn bản kiểm tra chất lượng bêtông (thông qua mẫu đúc). 

- Văn bản kiểm tra chất lượng dung dịch bentonite. 

- Văn bản kiểm tra vị trí tim, mốc cọc. 

5.3. Kiểm tra chất lượng cọc đã thi công trên hiện trường. 

Các phương pháp kiểm tra thường dùng hiện nay: 

- Phương pháp nén tĩnh. 

- Phương pháp khoan lấy mẫu. 

- Phương pháp siêu âm. 

- Phương pháp biến dạng nhỏ (PIT). 

- Phương pháp rung. 

5.4. Quy trình thí nghiệm nén tĩnh. 

5.4.1. Gia tải bước 1. 

- Cọc được gia tải theo từng cấp 25%, 50%, 75%, 100% tải làm việc. Tương ứng với 

các cấp tải trọng trên tốc độ lún khoảng 1mm/phút (ở giai đoạn đầu). Đọc đồng hồ đo 
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độ lún tại các thời điểm 1; 2; 4; 8; 15; 60; 120; 180; 240 (phút) và sau đó cứ 2 giờ đọc 

một lần với độ chính xác 0,01mm. 

- Tăng tải trọng lên một cấp nếu tốc độ lún sau 1 hiệu quả < 0,25 mm (thời gian giữ tải 

ở cấp tải trọng thiết kế không nhỏ hơn 6h, có thể đến 24h). 

- Giảm tải theo các cấp từ 100%; 50%; 25%; 0%  đo biến dạng đàn hồi của các cọc 

tại các thời điểm 1, 2, 4, 8, 15, 30, 45, 60 (phút) tính từ khi giảm tải. Theo dõi sự làm 

việc của cọc ở mức không tải cho tới lúc không có sự thay đổi về biến dạng (lún). 

5.4.2. Gia tải bước 2. 

- Cọc được gia tải theo từng cấp 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 (%) sức chịu tải 

theo thiết kế. Đọc đồng hồ đo độ lún tại các thời điểm 1, 2, 4, 8, 15, 30,60, 90, 120, 

180, 240 (phút) và sau cứ 2 giờ đọc một lần với độ chính xác 0,01mm. 

- Tăng tải trọng lên cấp mới nếu sau 1 giờ độ lún < 0,25mm. 

- Giữ tải trọng ở cấp 200% sức chịu tải thiết kế trong 24 giờ. 

- Giảm tải theo cấp 200%, 150%, 100%, 50% về 0% sức chịu tải thiết kế. Đọc các số 

liệu biến dạng (độ phục hồi) sau từng giờ cho tới khi các giá trị này không đổi. 

Bảng tóm tắt quy trình gia tải cọc 

STT Gia tải (% tải thiết kế) Thời gian thử tải 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

25 

50 

75 

100 

50 

25 

0 

25 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

200 

150 

100 

50 

0 

Trong 1h đến khi tốc độ lún < 0,25mm 

Trong 1h đến khi tốc độ lún < 0,25mm 

Trong 1h đến khi tốc độ lún < 0,25mm 

Trong 24 giờ 

Trong 2 giờ 

Trong 2 giờ 

Cho đến khi độ lún không đổi 

Trong 1h đến khi tốc độ lún < 0,25mm 

Trong 1h đến khi tốc độ lún < 0,25mm 

Trong 1h đến khi tốc độ lún < 0,25mm 

Trong 1h đến khi tốc độ lún < 0,25mm 

Trong 1h đến khi tốc độ lún < 0,25mm 

Trong 1h đến khi tốc độ lún < 0,25mm 

Trong 1h đến khi tốc độ lún < 0,25mm 

Trong 24 giờ 

Trong 2 giờ 

Trong 2 giờ 

Trong 2 giờ 

Cho đến khi độ lún không đổi 
 

5.4.3. Báo cáo kết quả thử tĩnh. 

- Nhật ký ghi chép kết quả thí nghiệm: Lực tác dụng, độ lún tương ứng. 

- Biểu đồ quan hệ giữa độ lún - thời gian, độ lún - tải trọng. 
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5.4.4. Thí nghiệm sức chịu tải bị dừng khi. 

- Đồng hồ đo biến dạng bị hỏng. 

- Liên kết giữa hệ thống gia tải và cọc neo không đảm bảo. 

- Đầu cọc bị nứt vỡ. 

- Số đo cơ sở ban đầu không chính xác. 

5.4.5. Cọc bị coi là phá hoại khi: 

Độ lún lớn nhất của cọc tại cấp tải trọng 200% tải trọng thiết kế sau 24 giờ đạt > 2% D 

cọc. Tải trọng cho phép lấy giá trị nhỏ nhất của: 

+ Cấp tải trọng = 40% cấp tải trọng mà có độ lún tăng liên tục. 

+ Cấp tải trọng = 40% cấp tải trọng có độ lún bằng 20% D cọc. 

+ Cấp tải tọng = 40% cấp tải trọng tương ứng với điểm cắt của 2 đường tiếp tuyến trên 

biểu đồ tải trọng và độ lún.  

6. Tính toán khối lượng thi công cọc khoan nhồi. 

6.1. Thể tích bêtông (cho một cọc). 

Vcäc = 2,143
4

114,3
2,1H

4

D 22

 = 40,506 (m3) 

1,2: Hệ số kể đến sự phình ra của tiết diện cọc trong thi công. 

6.2. Khối lượng cốt thép cho một cọc. 

Bố trí cốt thép dài trên suốt chiều dài cọc. 

Bố trí 18 22 trên chu vi cọc. 

Thép đai 8a300. 

6.3. Lượng đất khoan cho một cọc. 

V®Êt = 2,147
4

114,3
2,1'H

4

D 22

 = 44,274 (m3) 

6.4. Lượng bentonite yêu cầu cho một cọc. 
Mặt dung dịch bentonite thấp hơn cho trình mặt đất tự nihên là 2 m. Vậy lượng dung 

dịch bentonite cấp cho một cọc là : 

Vdd = 1,2 )247(
4

114,3
2,1)2'H(

4

D 22

 = 42,39 (m3) 

Hàm lượng bentonite có trong dung dịch = 50 kg/m3. 

 Lượng bentonite cấp cho một cọc là 50 42,39 = 2.119,5 (kg) 

7. Tính toán thời gian thi công một cọc. 

- Thời gian lắp mũi khoan, di chuyển máy đến nơi thi công = 20 phút. 

- Thời gian hạ ống vách 

Khoan dẫn xuống chiều sâu khoảng 3,5 m. 

 Khối lượng đất khoan Vkn = 1,2 3,5
4

)1,0D(14,3 2
oáng

 

Với Dống = Dcọc + 0,1 = 1 + 0,1 = 1,1 m. 
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Vkh = 1,2 3,5 747,4
4

)1,01,1(14,3 2

 (m3) 

Vận tốc khoan (năng suất): 10m3/h 

 Thời gian khoan: 

Tkh = 475,0
10

747,4

v

Vkn
 (h) = 28,5 phút 

Thời gian hạ ống vách dài 6m xuống sao cho đầu trên ống vách cao hơn mặt đất tự 

nhiên 0,6m (có dùng cần Kelly Bar nếu cần thiết) là 10 phút. 

 Thời gian hạ ống = 10 + 28,5 = 38,5 (phút) 

- Thời gian khoan chiều sâu còn lại trong ống: 

V’khoan = 44,274 - 4,747 = 39,527 (m3) 

 T’khoan = 9527,3
10

527,39

v

'V khoan  (giê) = 237 (phót) 

- Thời gian hạ lồng thép: Thạ lồng thép = 50 phút 

- Thời gian lắp ống đổ bêtông Tlắp ống = 20 phút 

- Thời gian xử lý cặn lắng Tthổi rửa = 30 phút 

- Thời gian đổ bêtông: 

Tốc độ đổ bêtông hợp lý = 0,6 m3/phút 

Khối lượng bêtông cần đổ: 40,506 m3  thời gian đổ bêtông cho một cọc: 

T®æ bªt«ng = 51,67
6,0

506,40

v

V
 (phót) 

Vậy tổng thời gian thi công một cọc là : 

T = 20 + 28,5 + 10 + 237 + 50 + 20 + 30 + 67,5 = 463 (phút) 

= 7 giờ 50 phút  8 giờ. 

Vậy ta thấy rằng quy trình thi công cọc bao gồm 2 giai đoạn chính là khoan tạo lỗ và 

thi công bêtông cọc. Ta sẽ tiến hành thi công theo 2 ca với tốc độ thi công 2 cọc một 

ngày. 

8. Xác định máy và nhân công thi công (tính cho một cọc). 

8.1. Máy khoan đất. 

Từ đường kính cọc D = 1m ; chiều sâu hạ cọc là 47m, thi công từ mặt đất tự nhiên ban 

đầu. 

Ta chọn máy khoan đầu đất có ký hiệu KH 125 ED. Có các thông số kỹ thuật sau : 

Hãng sản xuất: Hitachi 

Trọng lượng máy 44,5 tấn 

Đường kính lỗ khoan Dmax = 2 m 

Độ sâu đạt được 60  80 m 

M«men quay : 40  51 (KN.m) 
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8.2. Mũi khoan đất. 

Chọn mũi khoan guồng xuắn do hãng Hitachi sản xuất. 

Đường kính gàu xúc: 880 mm 

Đường kính đào: 1.000mm 

Dung tích gàu V = 0,52 m3. 

Trọng lượng mũ khoan = 450 kg. 

8.3. Trạm trộn bentonite. 
Chọn trạm trộn vữa sét KMP (A) - PM1800 - 9 

+ Hãng sản xuất: Koken 

+ Năng suất 20 m3/h 

+ Trọng lượng 8 tấn 

+ Công suất điện 2  5,5 KW 

Máy bơm được chọn phải đảm bảo không bị thiếu hụt dung dịch trong quá trình khoan 

tạo lỗ và thổi rửa dung dịch. 

8.4. Chọn cẩu nâng hạ lồng thép. 

Chiều dài lồng thép 11,7m. Mỗi lồng thép bố trí 18 22, thép đai 10a300. Chiều dài 

mỗi thanh thép đai là: 

l®ai = dcäc + 2 7,5 dthÐp = 3,14 1 + 2 7,5 0,01 = 3,29 (m) 

Số lượng đai mỗi lồng là 34 đai  Trọng lượng lồng thép  

PthÐp = 18  11,7  2,98 + 34 3,29  0,617 = 696,6 (kg) = 0,697 (tÊn) 

Sử dụng 4 lồng thép như vậy cho mỗi một cọc nên tổng khối lượng thép là 4 Pthép = 

0,697  4 = 2,788 (tÊn) 

Tra sổ tay chọn máy thi công xây dựng, chọn cầu E-2508 với các thông số chiều cao 

nâng H, tầm với R và tải trọng nâng Q như trong bản vẽ. 

8.5. Chọn ôtô đổ đất (tính cho một ca máy). 

- Khối lượng đất cần vận chuyển đi là 44,274 (m3). Chọn xe IFa có ben tự độ có các 

thông số kỹ thuật như sau : 

+ Vận tốc trung bình 30 kg/h 

+ Thể tích thùng chứa 6 m3 

- Tính năng suất chở của một xe: 

Thời gian một chuyến xe đi về (chu kỳ làm việc của một xe) 

T = t1 + t2 + t3 + t4 

Với  t1 : Thời gian chờ đổ mùn khoan lên xe t1 = 10 phút 

t2 : thời gian đi tới nơi đổ 

t2 = 20
30

6010

V

S
 (phút) (Coi khoảng cách vận chuyển là 10 km) 

t3: Thời gian đổ và quay xe t3 = 5 phút 

t4 : Thời gian quay về t4 = t2 = 20 phút 

Vậy chu kỳ của xe T = 10 + 20 + 5 + 20 = 55 (phút) 
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Như thế, trong một ca làm việc một xe chở được số chuyến xe là : 

42,7
55

85,0608

T

ETca  (chuyến) 

Số chuyến xe cần chở hết đất trong một ca là 44,274 : 6 = 7,379 (chuyến) 

Vậy để đảm bảo công tác vận chuyển là liên tục và thời gian thi công khoan mỗi cọc 

khoảng trong 4 giờ thì ta chọn 2 xe IFa. 

8.6. Các máy móc thiết bị khác. 

- Xe chở bêtông chuyên dụng : Loại xe Kamaz SB-92B 

+ Kích thước xe : 3,5  2,5  7,38 (m) 

+ Trọng lượng xe: 21,85 (T) 

+ Dung tích đổ : 6 m3 

Số xe cung cấp cho một cọc 40,506 : 6 = 6,751  7 chuyến xe 

- Máy nén khí: YOKOTA USP80-1520N; ống hút 300 đảm bảo áp lực khí là 7 

kg/cm2. 

- Máy cắt thép công suất 4,5 KW: một chiếc 

- Máy cắt thép cầm tay (220V - 0,5KW) : 2 chiếc 

- Máy kinh vĩ. 

- ống đổ bêtông đường kính 300mm 

- Đèn pha chiếu sáng 3 KW 

- Hệ thống cấp nước, máy bơm nước, bể dự trữ 3m3, ống 50. 

- Máy bơm bêtông loại 11B-45A 

8.7. Nhân công phục vụ. 

Một ngày thi công 2 cọc 

Vbªt«ng = 40,506 (m3) 

Định mức thi công : 0,014 công/m3 

 Số công = 40,506  0,014 = 0,567 (công)  Lấy 1 công. 

Như vậy, một ngày thi công 2 cọc  Cần 2 công. 

ii. Thi công móng. 

1. Công tác thi công tường cừ chắn đất. 

1.1. Hạ tường cừ. 
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Sử dụng tường cừ Lacsen để chống tường hố đào . Do hố đào có chiều sâu 

lớn nhất tại đáy hố đào ( cốt -5,2m ) nên ta sẽ hạ cừ xuống độ sâu 8m . Để giữ 

ổn định cho tường cừ , ta sử dụng thép hình làm hệ thống chống đỡ ở bên dưới 

hoặc dùng hệ thống cọc vít để neo giữ tường cừ sang đất trống xung quanh . 

Các phương pháp văng chống này sẽ được trình bày cụ thể ở phần sau . 

Tường cừ được hạ xuống độ sâu 8m với sơ đồ lớp địa chất tương ứng là : 

7m đầu là lớp sét dẻo mềm có  =13o  ; c= 2,4 T/m2 ; =1,88 T/m3 . 

Từ 7m  8m là sét pha dẻo mềm có  =19o ; c=5 T/m2 ; =1,81 T/m3  . 

Theo tiêu chuẩn 205 - 1998 , xác định sức chịu tải của cọc ván thép : 

   Qtc = m( mR qp Ap + u mf fsi li  )  

trong đó :   

        qp và fs : cường độ chịu tải ở mũi và ma sát bên . 

        m : Hệ số điều kiện làm việc trong đất ( m = 1 ) 

        mR và mf : Hệ số điều kiện của đất ở dưới mũi và mặt bên khi có kể đến phương 

pháp hạ tường cừ đến sức chống tính toán của đất .  

 Tường cừ có chiều rộng mặt bên 0,4m dày 0,005m  

   Ap = 0,4  0,005 =0,002 ( m2 ) . 

      u = 2  ( 0,4 + 0,005 ) = 0,81 ( m ) . 

Hạ bằng rung và ép ta có : 

       mR = 0,7 ( Đối với sét độ sệt bằng 0,5 ) 

       mf = 0,9 ( Đối với sét ) 

- Lớp đất 1 ( l1 = 7m ) có z1 = 3,5m  Độ sệt B = 0,56  Lấy f1 = 1,725 (T/m2) . 

- Lớp đất 2 ( l2 = 1m ) có z2 = 7,5m  độ sệt B =0,55  Lấy f2 = 2,2 (T/m2) 

- qp ở độ sâu z = 8m  Chọn qp = 120 T/m2 . 

         Qtc = 1 [0,7 120 0,002 + 0,81 0,9 (1,725 7 + 2,2 1)] 

= 10,57 (T) 

 Chọn búa rung để hạ tường cừ . 

    Búa rung phải thoả mãn các điều kiện sau đây : 

- Lực kích thích phải lớn hơn lực cản của đất ở độ sâu hạ tường cừ . 

- Phải đảm bảo hạ tường cừ vào đất có hiệu quả . 

- Phải đảm bảo tốc độ hạ cừ . 

    Chọn búa rung của hãng YAMADA KIKAI KOGYO loại CHV8Svới các thông số 

kĩ thuật sau : 

        Khối lượng : 0,47 Tấn. 

        Chiều cao búa : 1,152m. 

        Chiều dài : 0,261m. 

        Chiều rộng : 0,564m. 

        M«men lệch tâm max : 250kgcm. 
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        Số vòng quay : 1600 vòng/phút. 

         Lực rung max : 5,58 Tấn. 

         Công suất động cơ điện : 8KW. 

- Điều kiện lực kích thích lớn hơn lực cản của đất : 

                  Po = 5,58 tÊn > Qtc. 

       : Hệ số kể đến tính đàn hồi của đất (  = 0,4 ). 

     Po = 5,58 tÊn > 0,4 10,57 = 4.228 ( tÊn ). 

- Điều kiện hạ tường cừ vào đất có hiệu quả : Biên độ dao động của búa phải lớn hơn 

biên độ dao động thích hợp A . 

                         Abóa = 17 mm > Ao = 10  12 mm. 

- Điều kiện đảm bảo tốc độ hạ cọc ván : 

                         9,81 Qo   po F 

  Với Qo là trọng lượng cọc , búa chấn động . Ván cừ Lacsen có trọng lượng 100 kg/m 

 Qo = 470 + 100 8 = 1270  (kg). 

    F : Diện tích tiết diện của cọc ván ( 127,6 cm2  ) 

    po : áp lực cần thiết tác dụng lên cọc ( po = 20 N/cm2 ). 

 9,81 1270 = 12458,7 > 20 127,6 = 2552 (N). 

Vậy chọn búa rung thoả mãn điều kiện . 

Ngoài ra còn sử dụng thêm cần trục tự hành bánh lốp của hãng KATO KN-200EV để 

nâng hạ cừ , lắp định vị cừ vào thành hố đào . 

1.2. Tính toán hệ thống chống giữ cho tường cừ.  

1.2.1. Tính toán tải trọng tác dụng lên ván cừ. 

Tường cừ chắn đất chịu tác dụng của áp lực chủ động của đất và chịu tải trọng của các 

phương tiện thi công di chuyển đi lại trên mặt đất . Tải trọng của các phương tiện thi 

công lấy gần đúng là q = 1 T/m2 . 

áp lực chủ động của đất : pc = c h - c c 

       Với  = 1 =1,88 T/m3  ;  c = c1 =2,4 T/m2 . 

        c : Hệ số áp lực chủ động , c = tg2(45o - 1/2) . 

       1 = 13o  c = tg2(45o - 13o/2) = 0,633. 

        c : Hệ số giảm áp lực chủ động đối với đất dính . 

        c = 2tg(45o - 1/2) = 2 0,795 = 1,59 

 pc = 1,88 0,633 5,2 - 1,59 2,4 = 2,372 (T/m2) 

Tải trọng chủ động chỉ tính từ độ sâu hc trở xuống tới đáy hố đào . 

             hc =  
c

= 
633,088,1

4,259,1
 =3,2 (m) 

Tải trọng do người và phương tiện thi công di chuyển bên trên được tính với      po = 

q c = 1 0,633 = 0,633(T/m2). 

Vậy áp lực tác động lên đỉnh hệ thống neo chống là : 
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Mo = 0  p1 = 
2,5

3

2
2372,25,0

  + 
2,5

6,22,5633,0
 = 1,95(T/m2). 

1.2.2. Tính toán hệ thống chống giữ. 
    1.2.2.1  Phương án 1. 

Với địa bàn thi công chật hẹp , ta dùng hệ thống thanh chống bằng thép hình để chống 

tường cừ . Bố trí hệ thống chống cho hố đào rộng 48x26(m) như sau : 

Sử dụng phần mềm SAP2000 để hỗ trợ tính toán ta xác định được lực dọc lớn nhất xuất  

hiện ở thanh chống chính dài 12m là 18,895 Tấn . Lực dọc lớn nhất xuất hiện ở thanh 

chống phụ dài 8m là 15,6 Tấn .  

       Tính thanh chống chính : 

Thanh chống sử dụng 2 thanh thép hình C20 . Thép hình C20 có các đặc trưng hình học 

sau : 

A = 23,4 cm2 ; Jx = 1520 cm4 ; Jy = 113cm4 ; Wx = 152cm3 ; Wy = 20,5cm3 ; 

rx = 8,07cm ; ry = 2,2cm ; zo = 2,07cm . 

Vậy tổ hợp của hai thép hình C20 có các đặc trưng sau : 

A = 2 23,4 = 46,8 cm2; 

Jx = 2 1520 = 3040 cm4; 

Wx = 152 2 = 304cm3; 

rx = 8,07cm; 

 x = 
rx

lo
 = 

07,8

1200
 = 148,7. 

Jy = 2 [Jyo +  A (zo + 6)2] = 2[113 + 23,4 (6+2,07)] = 3273(cm4). 

ry = 
A

Jy
 = 

8,46

3273
 = 8,36 (cm). 

Vậy y = 
ry

lo
 = 

36,8

1200
 = 143,5 

Chọn bản giằng 150 6 có khoảng cách giữa các bản giằng là 1,2m  lnh =120 - 15 

=105 (cm). 

nh = lnh/ryo = 105/2,2 = 47,73 . 

Vậy tđ = 22 nhy  = 73,4773,475,1435,143  = 151 > max 

Tra bảng được hệ số uốn dọc  = 0,328 

  = 
A

N
 = 

8,46328,0

18895
 = 1230 < R = 2100 kg/cm2. 

Vậy thanh đủ khả năng chịu lực. 

        Tính bản giằng liên kết thép hình. 

Lực cắt quy ước : Qqư = 7,15 10-6 (2330 - 
R

E
)

N
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           Qq­ = 7,15 10-6 (2330 - 2,1 103/2,1 106)
328,0

18895
 = 960 (kg). 

Qr = 
2

Qqu
 = 

2

960
 = 480  (kg). 

Qb = 
c

aQr
 = 

07,2212

120480
 = 3568 (kg). 

Mb = 
2

aQr
 = 

2

120480
 = 28800 (kgcm ). 

Kiểm tra cường độ thép bản giằng : 

W = b h2/6 = 0,6 152/6 = 22,5(cm3). 

 = 
W

M

¦
 = 

5,22

28800
 = 1280(kg/cm2)  <  R = 2100kg/cm2. 

          Tính thanh chống phụ . 

   Tính tương tự như thanh chống chính , sơ đồ thanh chịu nén đúng tâm , sử dụng hai 

thép hình C14 để tổ hợp . Thép hình C14 có các dặc trưng hình học sau :      

A = 15,6 cm2 ; Jx = 491 cm4 ; Jy = 45,5cm4 ; Wx = 70,2cm3 ; Wy = 11cm3 ; 

rx = 5,6 cm ; ry = 1,7cm ; zo= 1,67cm . 

Vậy tổ hợp của hai thép hình C20 có các đặc trưng sau : 

A = 2 15,6 = 31,2 cm2; 

Jx = 2 491 = 982 cm4; 

Wx = 70,2 2 = 140,4cm3; 

rx = 5,6cm; 

 x = 
rx

lo
 = 

6,5

800
 = 142,8. 

Jy = 2 [Jyo +  A (zo + 4)2] = 2[45,4 + 15,6 (4+1,67)] = 1093,8(cm4). 

ry = 
A

Jy
 = 

2,31

8,1093
 = 5,9 (cm). 

Vậy y = 
ry

lo
 = 

9,5

800
 = 135,6 

Chọn bản giằng 120 6 có khoảng cách giữa các bản giằng là 1m  lnh =100 - 12 =88 

(cm). 

nh = lnh/ryo = 88/1,7 = 51,7 . 

Vậy tđ = 22 nhy  = 7,517,516,1356,135  = 145,1 > max 

Tra bảng được hệ số uốn dọc  = 0,352 

  = 
A

N
 = 

2,31352,0

15600
 = 1420 < R = 2100 kg/cm2. 

Vậy thanh đủ khả năng chịu lực. 
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        Tính bản giằng liên kết thép hình. 

Lực cắt quy ước : Qqư = 7,15 10-6 (2330 - 
R

E
)

N
 

           Qq­ = 7,15 10-6 (2330 - 2,1 103/2,1 106)
352,0

15600
 = 738 (kg). 

Mb = 
2

aQr
 = 

22

100738
 = 18450 (kgcm). 

Kiểm tra cường độ thép bản giằng : 

W = b h2/6 = 0,6 122/6 = 14,4(cm3). 

 = 
W

M

¦
 = 

4,14

18450
 = 1281(kg/cm2)  <  R = 2100kg/cm2. 

        1.2.2.2. Phương án 2. 

Với địa bàn thi công rộng rãi , ta có thể dùng hệ thống neo giữ bằng các cọc vít , neo ra 

bên ngoài mặt trượt của hố đào . Sơ đồ bố trí hệ thống cọc vít như sau : 

Hố đào sâu 5,2 m , vậy để đảm bảo an toàn ta bố trí hệ thống các cọc vít neo đó cách 

mép hố đào ra hai bên khoảng 6m . Bố trí khoảng cách giữa các cọc vít là 4m , mà ta 

có tải trọng áp lực đất tác động lên hệ thống chống giữ là 1,95 T/m . Vậy tải trọng mà 

mỗi cọc vít phải chịu là : 

T = 1,95 4 = 7,8(T). 

Cọc vít sử dụng là loại cọc xoắn có đường kính mũi xoắn là 30cm , dùng các đốt cọc có 

chiều dài 1m , 2m hoặc 1,5m để xoắn ép cọc xuống dưới cốt 0.00 khoảng 3 đến 4m . 

       Tính thép neo giữ. 

Với sơ đồ bố trí cọc vít như trên ta tính ngay được lực dọc trong mỗi thanh căng là :   

2 N cos  = 7,8(T). 

Góc  có tg  = 
6

2
 = 0,333 . Vậy cos  = 0,95. 

 N = 
95,02

8,7
 = 4,1 (T). 

Dùng thép AII làm thanh căng  Tiết diện của mỗi thanh căng là : 

              Fa = 
Ra

N
 = 

2800

4100
 = 1,46(cm2). 

Vậy dùng thép 14 để làm dây căng . 

        Tính toán các sườn đỡ. 

Sau khi hạ xong tường cừ xuống cao trình thiết kế , tại khu vực gần với tường cừ ta đào 

thủ công xuống sâu khoảng 0,5m . Sau đó hàn các sườn thép hình L vào thân cừ Lacsen 

. Các sườn thép này sẽ làm gối đỡ cho một thanh thép hình chữ I khác để làm nẹp đỡ 

lưng tường cừ . Dùng thép 14 quấn vòng qua thân thép hình I và giằng neo vào các 

cọc neo ở bên ngoài . Dùng các tăng đơ để căng thép giằng . 
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Thép hình chữ L được tính như dầm công xôn chịu mômen  và lực cắt với tải trọng bản 

thân của thép hình I20 . Thép I20 có diện tích 26,8 cm2 

 qtt = A = 7,850 26,8 10-4 =0,021T/m. 

Chọn sườn đỡ là thép L220 220 14 có chiều dài mỗi miếng 10cm . 

Tính đường hàn liên kết : 

                M = P d = 0,021 4 0,1 = 0,0084 Tm. 

                Q = P = 0,021 4 = 0,084 (T). 

Tính toán theo ( Rg) min = h Rgh = 1260kg/cm2 , với lh = 10-1 =9cm 

 1M = M/ Wgh = 6 M/2 h hh lh2 = 
992,17,02

8406
  = 37,03(kg/cm2) .               

   1Q = Q/ Agh = Q/ 2 h hh lh = 
92,17,02

84
 = 5,6(kg/cm2). 

      t® = 22 QM   = 6,56,503,3703,37  = 37,45 (kg/cm2) < Rgh= 

1800kg/cm2. 

 Vậy sườn đỡ đủ chịu lực .            

1.2.2.3. So sánh hai phương án . 

Sử dụng hệ thanh chống bằng thép hình có ưu điểm là tạo được hệ chống cứng vững , 

thuận tiện thi công cho các hố đào có kích thước nhỏ . Tuy nhiên đối với các hố đào có 

kích thước lớn thì sử dụng hệ thanh chống có nhiều nhược điểm sau : 

- Hố đào sâu và rộng thì áp lực đất tác dụng vào các thanh chống sẽ lớn , do đó hệ 

thanh chống sẽ phải được tổ hợp từ các thép hình có tiết diện lớn , cồng kềnh , phải thi 

công cơ giới , tốn thêm nhiều trang thiết bị máy móc . 

- Hệ thanh chống có kích thước lớn phải tốn thêm nhiều tiền cho công tác gia công và 

chế tạo thép hình . 

- Hệ thanh chống có kích thước lớn phải chống xuống đáy hố đào dễ làm cản trở người 

thi công cho công tác móng. 

Bên cạnh đó thì hệ thống neo giữ bằng cọc vít lại thi công thuận tiện lại rẻ hơn rất 

nhiều . Cọc vít nhờ có các cánh xoắn nên khả năng chịu kéo , nhổ là khá tốt  lại sẵn có 

trên thị trường . Hệ thống cọc vít thi công xong có thể thu hồi lại được dễ dàng . 

Qua các ưu điểm của cọc vít như vậy nên ta chọn phương án thi công chống tường cừ 

bằng hệ thống cọc neo , tăng đơ . 

2. Công tác thi công đất.  

2.1. Chọn phương án thi công đất. 

2.1.1. Phương án 1. 

Thi công cọc khoan nhồi trước, sau đó đào đất làm móng cho công trình. Lúc này cọc 

nhồi đã có nên ta phải kết hợp cả đào đất bằng máy và đào bằng thủ công. 

Đào đất bằng máy đến cốt đáy giằng móng. 

Từ cao trình đáy giằng đến đáy đài tiếp tục đào bằng thủ công. 
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Khi tiến hành thi công theo phương án này, việc vận chuyển đất và quá trình thi công 

cọc cũng được thuận tiên hơn. Đồng thời công tác thoát nước thải, nước mưa cũng dễ 

dàng, việc di chuyển thiết bị thi công cọc thuận tiện, như vậy năng suất khoan lỗi và đổ 

bêtông cọc nhồi cao. 

2.1.2. Phương án 2. 

Đào trên toàn bộ mặt bằng móng đến cao trình đáy đài, sau đó thi công khoan, đổ 

bêtông cọc nhồi và cuối cùng thi công móng công trình. 

- Ưu điểm: 

+ Đất được đào trước khi thi công cọc, cơ giới hóa được phần lớn công việc đào đất nên 

tốc độ đào được nâng cao. Thời gian đào giảm. 

+ Khi đổ bêtông cọc dễ khống chế được cao trình đổ bêtông, dễ kiểm tra chất lượng 

bêtông đầu cọc. 

+ Khi thi công đài, giằng móng thì mặt bằng thi công tương đối rộng rãi. 

- Nhược điểm:  

+ Quá trình thi công cọc nhồi gặp nhiều khó khăn về di chuyển thiết bị thi công, phải 

làm đường tạm cho máy thi công lên xuống. 

+ Đòi hỏi phải có hệ thống thoát nước đầy đủ, thoát nước nhanh nên chi phí tăng. 

+ Khối lượng đào đắp lớn, chi phí cho công tác đào đắp tăng lên rất nhiều. 

Với những đặc điểm trên, ta lựa chọn phương án 1 để tiến hành thi công đào đất cho 

công trình. Hố đào sẽ có độ sâu 4,7m và có kích thước bằng kích thước mở rộng của 

khu vực cừ thép: 26m  48m. Dùng máy đào đến cốt giằng - 4,7. Sau đó đào các đài 

móng bằng thủ công. 

 Khối lượng đất đào bằng máy là: 

Vm¸y = 4,7  26  48 = 5.865,6 (m3) 

Khối lượng đất đào thủ công còn lại tính gần đúng khoảng 34 đài móng với chiều sâu 

hố đào thủ công là 0,6m. 

V1đµi = 
6

6,0
[3,2 6,2 4,4 7,4 + (3,2 + 4,4)  (6,2 + 7,4)] 

= 0,1[19,84 + 32,56 + 103,36] = 15,576 (m3) 

 Vthñ công = 34  15,576 = 529,584 (m3) 

2.2. Chọn máy thi công. 

2.2.1. Chọn máy đào. 

Căn cứ vào khối lượng đào đất bằng máy của công trình và căn cứ vào độ sâu hố đào 

(4,7m < 5,5m - thuộc loại hố đào nông), tiến độ thi công công trình ta chọn máy đào 

đất là máy xúc 1 gầu nghịch (dẫn động thủy lực) mã hiệu E0-4321 với các thông số kỹ 

thuật sau : 



toà nhà vcci đà nẵng 

Sinh viên:  Lê Sỹ Quỳnh - Lớp: XD 902        98 

Mã sinh viên: 091316 

 

- Dung tích gàu đào q = 0,65 m3 

- Bán kính đào lớn nhất Rmax = 

8,95m 

- Chiều cao đổ max h = 5,5m 

- Chiều sâu đào max H = 5,5m 

- Trọng lượng máy Gmáy = 19,2 tấn 

- Thời gian thực hiện 1 chu kỳ 

tck = 16s 

- Kích thước máy: 

  Khoảng cách từ đuôi 

máy đến trục quay = 2,6m 

  Chiều rộng thân máy 3 m 

  Chiều cao thân máy 4,2 m 

- Tính năng suất của máy đào: 

Năng suất thực tế của máy trong một ca : 

Ntt= 
ckT

600.3
 q  k®  z  ktg 

Với  kđ : Hệ số đầy gàu kđ = 1 

ktg : Hệ số sử dụng thời gian ktg = 0,85 

z : số giờ làm việc trong một ca z = 8h 

q : dung tích gàu 1 = 0,65 m3 

Tck: Thời gian thực hiện một chu kỳ 

Tck = tck  kvt  kquay 

kvt: Hệ số phụ thuộc điều kiện đổ máy xúc kvt = 1,1 (khu đổ đất lên thùng xe) 

kquay: Hệ số phụ thuộc góc quay kquay = 1,2 

 Tck = 16 1,1 1,2 = 21,12 (s) 

Vậy Ntt = 
12,21

600.3
 0,65  1  8  0,85 = 753,409 (m3/ca) 

Mà khối lượng đất cần đào là Vđào = 5.865,6 (m3) 

 Số ca máy là nca = 
ttN

mayV
 = 

409,753

6,865.5
 = 7,785 (ca) 

Vậy số ca máy là 8 ca. 

2.2.2. Chọn ôtô chuyển đất. 

Khối lượng đất cần vận chuyển trong một ca máy là 753,409 m3. Chọn loại xe IFa có 

ben tự đổ như đã nói ở trên. 

Vậy tổng số chuyến xe phục vụ trong một ca : 753,409 : 6 = 125,568 (xe) 

Thời gian đợi của ôtô để máy đào đất đổ đầy thùng xe : 

dung tích gầu đào : 0.65m3

trọng lượng m̧y : 19.2t

b̧ n kính đào lớn nhất : 8.95m

chiều cao đổ lớn nhất : 5.5m

chiều sâu đào lớn nhất : 5.5m

-4.70

-5.20

0.00

đào bằng tay

đào  m̧y

II

I E0-4321
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tchê = 064,0
409,753

86
 (giê) = 3,84 phót 

Thời gian đi tới nơi đổ và quay về là 45 phút. 

Vậy số xe cần thiết là n = 
84,3

45
 = 12 (xe) 

Số chuyến xe cần thiết trong một ca là n1 = 125,568 : 12 = 10,464 = 10 chuyến. 

Tuy nhiên như vậy số thời gian xe phải chạy (nếu tính 1 ngày 1 ca) là 10  50 = 500 

(phút) = 8,3 giờ. 

Nếu không muốn xe phải đi nhiều có thể tăng số ượng xe lên. 

Một ca, một xe chạy được 16,8
50

6085,08
 (chuyến) 

 Cần thiết có 
16,8

568,125
 = 15,4 = 15 xe 

2.3. Tính số công đào đất. 

Vđào thủ công = 529,584 (m3) 

Định mức tra với đất cấp I là 0,355 m3  Số công đào đất là 529,584  0,355 = 188 

(công) 

ấn định thời gian đào móng thủ công là 8 ngày. Vậy số người trong một tổ độ = 188/8 

= 23 (người). 

3. Thi công đài cọc và giằng móng. 

3.1. Chọn phương pháp xử lý bêtông đầu cọc. 

3.1.1. Phương pháp sử dụng máy phá. 

Dùng máy phá hay choòng đục đầu nhọn để phá bỏ phần bêtông chất lượng kém và để 

lộ ra cốt thép. Phương pháp này dễ gây nứt đầu cọc, ảnh hưỏng đến cốt thép trong cọc 

và sự làm việc của cọc. 

3.1.2. Phương pháp giảm lực dính. 

Quấn một lớp màng mỏng ni lông vào đoạn phía trên cọc hay cố định ống nhựa và 

khung chờ sau khi đổ bêtông và đào đất xong dùng khoan hay các thiết bị cắt khoan lỗ 

ở mé ngoài phía trên cao độ thiết kế. Khi đó, khối bêtông sẽ rời khỏi cốt thép (do lực 

dính giữa bêtông và cốt thép đã bị làm giảm). 

3.1.3. Phương pháp chân không. 

Đào đất tới cao độ thiết kế (vị trí cọc ngàm vào đài), vì trong khi đổ bêtông cọc ta đã sử 

dụng bơm chân không làm giảm chất lượng và biến chất lớp bêtông trong khu vực cần 

đập vỡ  thi công dễ dàng. 

Lựa chọn phương pháp thứ hai vì đây là phương pháp khá tiện lợi, tận dụng được các 

thiết bị sẵn có trên công trường và cũng đảm bảo được các yêu cầu kỹ thuật. 

3.1.4. Tính toán. 

Chiều dài đoạn cọc cần phá là 1 m. Tổng số lượng cọc là 68 cọc có đường kính 1m. 
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 Vbªt«ng phá = n  H  
4

D2

 = 68  1  
4

114,3 2

 = 53,38 (m3) 

Định mức nhân công phá đầu cọc = 0,25/1 m3. Vậy số công nhân cần thiết là 53,38  

0,25 = 13,345 (công) 

Do đội phá đầu cọc cùng thi công với đội đào thủ công  Thời gian thi công phá đầu 

cọc là 2 ngày  Số công nhân một đội là 13,345/2 = 7 (người) 

3.2. Thi công bêtông lót. 

21 3 4 5
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MẶT BẰNG KẾT CẤU MÓNG (tl : 1/150)

G2G2G2G2G2

G1

G1

G1

 

- Bêtông lót có tác dụng làm phẳng đáy đài, tạo điều kiện thuận lợi cho thi công, không 

tốn ván khuôn đáy, đồng thời có thể điều chỉnh được cao trình đáy đài theo thiết kế. 

- Yêu cầu đối với bêtông lót : Bêtông gạch vỡ mác 75 dày 100 mm. 

- Khối lượng bêtông lót : 

+ Đài loại 1 gồm 32 đài với kích thước bêtông lót 0,1  2,2  5,2 (m) 

 V1 = 0,1  2,2  5,2  32 = 36,608 (m3) 

+ Đài loại 2 kích thước bêtông lót 0,1  4,3  7 (1 đài) 

 V2 = 0,1  4,3  7 = 3,01 (m3) 

+ Giằng loại 1 gồm 26 cái kích thước bêtông lót 0,1  1  4,3 (m) 

 V3 = 0,1  1  4,3  26 = 11,18 (m3) 

+ Giằng loại 2 gồm 24 cái, kích thước 0,1  1  1,3  

 V4 = 0,1  1  1,3  24 = 3,12 (m3) 

Vậy tổng khối lượng bêtông lót là: 

Vbªt«ng = 36,608 + 3,01 + 11,18 + 3,12 = 53,918 (m3) 
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Định mức nhân công cho công tác đổ bêtông bằng xe cải tiến không có ống đổ bêtông 

= 0,495 c«ng/m3 bªt«ng. 

 Số công cần thiết = 0,495  53,918 = 26,89 (công) 

Thời gian thi công tiến hành 8 ngày  Số nhân công cho một tổ đội là 26,89 : 8 = 3,36 

 4 (người) 

3.3. Công tác cốt thép móng. 

- Cốt thép được đánh sạch gỉ, gia công theo thiết kế. Mỗi loại được sắp xếp riêng và có 

gắn các mẩu gỗ đánh dấu số hiệu loại thép, sau đó được lắp dựng thành khung hay lưới 

thép tùy theo yêu cầu thiết kế. 

- Tính toán với hàm lượng cốt thép trung bình  = 1% 

+ Lượng cốt thép cho đài loại 1 (số lượng 32 đài với kích thước 1,5  2  5 m) 

 G1 = 32  0,01  7,85  1,5  2  5 = 37,68 (T) 

+ Lượng cốt thép cho đài loại 2 (một cái kích thước 1,5  6,8  4,3 m) 

 G2 = 0,01  7,85  1,5  6,8  4,3 = 3,443 (T) 

+ Lượng cốt thép cho giằng móng loại 1 (26 cái với kích thước 0,5  1  4,3m) 

 G3 = 26  0,01  7,85  0,5  1  4,3 = 4,388 (T) 

+ Lượng cốt thép cho giằng móng loại 2 (24 cái với kích thước 0,5  1  1,3m) 

G4 = 24  0,01  7,85  0,5  1  1,3 = 1,225 (T) 

 Tổng khối lượng thép thi công móng là: 

GthÐp = 37,68 + 3,443 + 4,388 + 1,225 = 46,736 (T) 

Tra định mức cho công tác cốt thép móng 6,35 công 

 Số công cần thiết là 46,736  6,35 = 296 (công) 

Làm trong 8 ngày   số công nhân một tổ đội là 296 : 8 = 33 (người) 
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3.4. Công tác ván khuôn móng. 

D

A

B

C

mặt bằng thi công móng (TL :1/150)

1

1
Xe bơm bê tông.

KamAZ-SB92BPutzmeiter M43

3 4 5 6 7 8

Xe chở bê tông.

Sàn công ţ c

1 2

 
Sau khi lắp đặt xong cốt thép móng ta tiến hành lắp dựng ván khuôn móng và giằng 

móng. Ván khuôn móng và giằng móng dùng ván khuôn thép định hình đang được sử 

dụng rộng rãi trên thị trường. Tổ hợp các tấm ván khuôn thép theo các kích cỡ phù hợp 

ta được ván khuôn móng và giằng móng, các tấm ván khuôn được liên kết với nhau 

bằng chốt không gian. Dùng các thanh chống xiên chống tựa lên mái dốc của hố móng 

và các thanh nẹp đứng của ván khuôn. 

- Ván khuôn móng phải đảm bảo độ chính xác theo kích cỡ của đài, giằng, phải đảm 

bảo độ phẳng và độ kín khít. 

Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng ván thành đài móng : Ván khuôn móng sử dụng 

ván khuôn định hình bằng thép, gông ngang Nittetsu. 

Bảng đặc tĩnh kỹ thuật của tấn khuôn phẳng 

Rộng (mm) Dài (mm) Cao (mm) 
M«men  

quán tính (cm4) 

Mômen kháng  

uốn (cm3) 

300 1.800 55 28,46 6,55 

300 1.500 55 28,46 6,55 

250 1.200 55 22,58 4,57 

200 1.200 55 20,02 4,42 

150 900 55 17,63 4,3 

150 750 55 17,63 4,3 
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100 600 55 15,68 4,08 
 

Bảng đặc tính kỹ thuật tấm khuôn góc 

Kiểu Rộng (mm) Dài (mm) 

Tấm  

khuôn  

góc  

trong 

150  150 

150  150 

100  150 

100  150 

100  150 

100  150 

1.800 

1.500 

1.200 

900 

751 

600 

Tấm  

khuôn  

góc  

ngoài 

100  100 

100  100 

100  100 

100  100 

100  100 

100  100 

1.800 

1.500 

1.200 

900 

751 

600 

 

Đài móng kích thước 1,5  2  5 (m). Các tải trọng tác dụng lên ván khuôn. 

- áp lực ngang do vữa bêtông chưa ninh kết 

p1
t/c =   H = 2,5  1,5 = 3,75 (T/m2) = 3.750 (kg/m2) 

 P1
tt = n  p1

t/c = 1,1  3.750 = 4.125 (kg/m2) 

- Tải trọng do đổ bêtông : đổ bằng máy bơm  p02 = p2
t/c = 600 kg/m2 

 p2
tt = n  p2

t/c = 1,3  600 = 780 (kg/m2) 

- Tải trọng do đầm bêtông p3
t/c = 200 kg/m2 

 p3
tt = 1,3  200 = 260 (kg/m2) 

 Tổng áp lực ngang tác dụng lên ván khuôn: 

qt/c = 3.750 + 600 + 200 = 4.550 (kg/m2) 

qtt = 4.125 + 780 + 260 = 5.165 (kg/m2) 

Ván khuôn được tính toán như dầm liên tục tựa trên các gối là các gông ngang, một 

cách gần đúng ta coi áp lực bêtông phân bố đều và có giá trị max là 5.165 kg/m2. 

Khoảng cách giữa các nẹp ngang được xác định từ điều kiện cường độ và biến dạng 

của ván khuôn. Dùng ván khuôn có kích thước 1.800  300  55, tải trọng phân bố đều 
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trên ván khuôn là gt/c = 4.550  0,3 = 1.365 (kg/m) 

    gtt = 5.165  0,3 = 1.549,5 (kg/m) 

 Tính khoảng cách giữa các gông ngang. 

- Theo điều kiện bền 

 = 
W

M
  [ ] 

M: mômen uốn lớn nhất trong dầm = ql2/10 

W: mômen chống uốn của ván khuôn W = 6,55 cm3 

J: mômen quán tính của ván khuôn J = 28,46 cm4 

 = 
W

M
 = 

w10

lg 2tt

  [ ]  l  
ttg

w ][10
 

l  
495,15

100.255,610
 = 94 (cm) 

- Theo điều kiện biến dạng 

Độ võng f = 
EJ128

lg 4c/t

  [f] = l/400 

 l  3

6

3
c/t 65,13400

101,246,28128

g400

EJ128
 = 112 (cm) 

Vậy chọn khoảng cách giữa các gông ngang là 80 cm. 

 Tính khoảng cách giữa các nẹp đứng ván thành giằng móng. 

Giằng móng có kích thước 0,5  1m. Tải trọng tác dụng lên ván khuôn thành giằng 

móng được xác định tương tự: 

- áp lực do vữa bêtông: 

p1
t/c =   h = 2.500  1 = 2.500 (kg/m2) 

 p1
t/c = n  p1t/c = 1,1  2.500 = 2.750 (kg/m2) 

- Tải trọng do đầm bêtông gây ra p2
t/c = 200 (kg/m2) 

 P2
tt = 1,3  200 = 260 (kg/m2) 

- Tải trọng do bơm bêtông gây ra p3
t/c = 600 (kg/m2) 

 p3
tt = 1,3  600 = 780 (kg/m2) 

 pt/c = 2.500 + 200 + 600 = 3.300 (kg/m2) 

ptt = 2.750 + 260 + 780 = 3.790 (kg/m2) 

Dùng ván khuôn có bề rộng b = 0,25m  tải trọng phân bố đều trên ván khuôn là: 

qtt = 3.790  0,25 = 947,5 (kg/m) 

qt/c = 3.300  0,25 = 825 (kg/m) 
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- Theo điều kiện bền  = 
W

M
  [ ] 

 l  64,100
475,9

100.257,410

q

]J[w10
tt

 (cm) 

- Theo điều kiện biến dạng: 

f = 
EJ128

lq 4c/t

  [f] = 
400

l
   l  3

6

3
c/t 25,8400

58,22101,2128

q400

EJ128
 = 122 (cm) 

Vậy cũng chọn khoảng cách giữa các nẹp đứng là 80 cm. 

3.5. Công tác đổ bêtông đài giằng. 
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Do việc thực hiện tổ chức trạm trộn bêtông khi công trình đang thi công là khó khăn và 

gây cản trở cho sự di chuyển của các thiết bị trên công trường, thêm nữa, đài móng và 

giằng móng đòi hỏi một lượng bêtông khá lớn đồng thời chất lượng phải đảm bảo nên 

ta chọn phương án mua bêtông thương phẩm và đổ bêtông bằng máy bơm. 

Tính khối lượng bêtông: 

- Đài loại 1 : Số lượng 32 cái kích thước 1,5  2  5 (m) 

 V1 = 32  1,5  2  5 = 480 (m3) 

- Đài loại 2: một cái kích thước 1,5  4,3  6,8 (m) 

 V2 = 1,5  4,3  6,8 = 43,86 (m3) 

- Giằng loại 1: Gồm 26 cái kích thước 0,5  1  4,3 m 

 V3 = 26  0,5  1  4,3 = 55,9 (m3) 

- Giằng loại 2: 24 cái với kích thước 0,5  1  1,3 m 
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 V4 = 24  0,5  1  1,3 = 15,6 (m3) 

Vậy tổng khối lượng bêtông: 

Vbªt«ng = V1 + V2 + V3 + V4 = 480 + 43,86 + 55,9 + 15,6 = 595,36 (m3) 

- Chọn loại máy bơm : 

Loại bơm Putzmuter M43 với các thông số: 

Năng suất kỹ thuật 90 m3/h 

Năng suất thực tế 30 m3/h 

Kích thước chất độn Dmax = 100 mm 

Đường kính ống D = 283 mm 

Chiều dài xi lanh 1.400mm; đường kính xi lanh 200 mm 

 Năng suất 1 ca là ktg  30  z = 0,7  30  8 = 168 (m3/ca) 

Định mức phục vụ cho công tác bêtông 0,014 công/m3 

 Số công yêu cầu 0,014  595,36 = 8,34 (công) 

3.6. Biện pháp đổ, đầm và bảo dưỡng bêtông móng. 

- Bêtông thương phẩm được chuyển đến bằng ôtô chuyên dụng, thông qua máng dẫn, 

bêtông được đưa vào thùng chứa rồi được bơm lên theo ống bơm và trút ra tại vị trí cần 

đổ bêtông. 

- Khi bêtông đạt được chiều dày khoảng 30 cm thì tiến hành đầm bằng đầm dùi để tăng 

độ đặc chắc cho bêtông. 

- Bêtông sau khi đổ từ 4 đên 7 giờ cần được tưới nước bảo dưỡng ngay. Hai ngày đầu 

tiên thì cứ sau 2 giờ tưới nước một lần. Các ngày sau đó thì cứ 3 đến 10 giờ tưới nước 

một lần tùy điều kiện thời tiết. 

- Cần phải che chắn sao cho bêtông móng không chịu ảnh hưởng của thời tiết. Thời 

gian giữ độ ẩm cho bêtông móng ít nhất là 7 ngày. 

3.7. Công tác tháo ván khuôn giằng, đài. 
- Ván khuôn đài giằng là các ván khuôn thành (ván khuôn không chịu lực). Vì vậy, có 

thể tháo dỡ ván khuôn sau khi đổ bêtông 1 ngày. 

- Khi tháo dỡ ván khuôn, để làm giảm độ bám dính giữa bêtông và ván khuôn thì khi 

gia công lắp ghép ván khuôn, ta nên bôi một lớp dầu chống dính lên bề mặt ván khuôn. 

Tính khối lượng ván khuôn: 

- Đài loại 1: số lượng 32 đài, mỗi đài sử dụng tất cả 36 ván loại 1.800  300. Vậy tổng 

diện tích ván khuôn: 

S1 = 32  36  1,8  0,3 = 622,08 (m2) 

- Đài loại 2: Số lượng tính 1 đài và sử dụng 28 ván thép loại 1.800  300 

 S2 = 1  28  1,8  0,3 = 15,12 (m2) 

- Giằng loại 1: gồm 26 cái, mỗi cái sử dụng lượng ván khuôn 1  4,3 (m) 

S3 = 26  1  4,3 = 111,8 (m2) 

- Giằng móng loại 2: gồm 24 cái 1  1,3 (m) 
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 S4 = 24  1  1,3 = 31,2 (m2) 

Vậy tổng diện tích ván khuôn: 

S = S1 + S2 + S3 + S4 = 622,08 + 15,12 + 111,8 + 31,2 = 780,2 (m2) 

Định mức về tháo dỡ ván khuôn là 5,94 (công/100m2) 

 Số công cần thiết là 
100

94,52,780
 = 46,34 (công) 

Tháo dỡ trong  ngày  Số công nhân 1 tổ đội là 46,34 : 8 = 6 (người) 

3.8. Công tác lấp đất hố móng. 

- Sau khi tháo ván khuôn đài và giằng móng, ta tiến hành lấp đất đến cao 

trình mặt đài, giằng. 

Tính toán khối lượng đất đắp : 

V®Êt lấp = V®µo - Vbªt«ng - Vbªt«ng lót - VtÇng hầm 

 VlÊp = 5.865,6 + 529,584 - 53,918 - 595,36 - 3,7  44,1  18,9 = 2.661,993 (m3) 

Theo định mức cứ 100 m3 thì cần 122 m3 cát để lấp  Lượng cát cần dùng 122/100  

2.661,993 = 3.247,6 (m3) 

Tuy nhiên, lượng cát cần thiết là quá lớn, vì vậy để làm giảm chi phí thi công, lượng 

đất đào lên được tận dụng một phần để lấp hố móng, một phần sẽ được vận chuyển để 

đổ đi nơi khác. 

3.9. Đổ sàn tầng hầm. 

- Bêtông gạch vỡ dùng cho sàn tầng hầm mác 100 dày 100. Vậy khối lượng bêtông lót 

cần thiết: 

Vbêtông lót = 0,1[23,9 46,1-32 2 5-1 4,3 6,8-26 0,5 4,3-24  0,5 1,3]  
 = 68,105 (m3) 

- Bêtông sàn tầng hầm dày 150. 

 VhÇm = 0,15  18,9  44,1 = 166,7 (m3). 

- Cốt thép cho sàn tầng hầm có hàm lượng  = 1,5% 

Vậy lượng cốt thép cần thiết = 0,015  7,85  166,7 = 19,63 (tấn) 

- Số xe chở bêtông thương phẩm cần thiết là: 

n = 166,7 : 6 = 28 chuyến . 

 

 

 

Bảng thống kê khối lượng lao động cho công tác móng 

STT Tên công tác Khối lượng Đơn vị tính Định mức Số công 

1 Đào đất (máy) 58,656 100 m3 0,25 15 

2 Đào đất (thủ công) 529,584 m3 0,355 188 

3 Phá đầu cọc 53,38 m3 0,25 13,34 

4 Bêtông lót đài giằng 53,918 m3 0,495 26,89 
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5 Ván khuôn đài giằng 7,802 100 m2 29,7 231,72 

6 Cốt thép đài giằng 46,736 tấn 11,32 529 

7 Bêtông đài giằng 595,36 m3 0,014 8,34 

8 Tháo dỡ ván khuôn 7,802 100 m2 5,94 46,34 

9 Lấp đất hó móng 32,476 100 m3 7,25 235 

10 Bêtông lót sàn tầng hầm 68,105 m3 0,495 33,7 

11 Cốt thép sàn tầng hầm 19,63 tấn 11,32 222,2 

12 Bêtông sàn tầng hầm 166,7 m3 0,474 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chương II 

thi công phần thân 

 Hiện nay , công nghệ thi công nhà cao tầng không còn là điều mới mẻ đối với nước ta 

. Trong những năm gần đây , các công nghệ xây dựng hiện đại cùng các phương tiện , 

máy móc thi công đang dần được nâng cấp và hiện đại hoá , được nhanh chóng sử dụng 
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rộng rãi như : cần trục tháp ; máy bơm bê tông ; trạm sản xuất bê tông thương phẩm , 

dàn giáo , cốp pha bằng kim loại hay bằng nhựa .... Từ đó có thể rút ngắn thời gian thi 

công công trình nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo đúng thiết kế . Vì vậy 

để đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất cần phải cân nhắc tới mặt giá thành do giá thành thi 

công khi áp dụng các công nghệ hiện đại sẽ đắt hơn so với các biện pháp thi công theo 

các phương pháp truyền thống . Do vậy cần phải có sự kết hợp hài hoà giữa yêu cầu về 

kĩ thuật với yêu cầu về kinh tế để từ đó có thể lựa chọn giải pháp thi công hợp lí nhất . 

Việc lựa chọn này phụ thuộc cụ thể vào mặt bằng xây dựng , cơ sở vật chất kĩ thuật 

hiện có , khả năng cung cấp nguyên vật liệu , năng lượng phục vụ cho công tác thi 

công công trình tại địa phương thi công công trình và quan trọng nhất vẫn là từ yêu cầu 

của chủ đầu tư . 

I. các biện pháp kĩ thuật của công nghệ ván khuôn gỗ dán, ván ép, khung sườn thép. 

1. Thi công cột. 

- Ván khuôn cột gồm 4 máng ván khuôn liên kết với nhau bằng các chốt thép, được giữ 

ổn định bởi các gông và cột chống xiên ở 4 mặt cột, các tấm ván khuôn được tổ hợp 

trên cơ sở kích thước cột. 

- ở các tầng 1,2,3 tiết diện cột là: 500  750 . Chiều cao đổ cột là: 

3,7 - 0,6 = 3,1 (m) 

3- 0,6 = 2,4 (m) 

4,5 - 0,6= 3,9 (m) 

- Các cột tầng 4,5,6,7 tiết diện là 400  650 . Chiều cao đổ cột là 3,6 - 0,6 = 3 (m) 

- Các cột tầng 8,9,10 tiết diện là 250 400 Chiều cao đổ cột là 3,6 - 0,6 = 3 (m). 

1.1. Tính toán ván khuôn cột. 

Tính cho tấm rộng 50 cm cao 3m. Bố trí hệ khung sườn thép bằng thép góc 50  50  
5, khoảng cách giữa các sườn thép là 30 cm. 

700

6 5 2

6

3

4. T̈ ng đơ thép 

11. Sàn công ţ c

12. Bu lông liên kết

4

6. Thép chờ định vị và thép neo 

5. Xà gồ gỗ giữ chân cột chống

9. Thép góc liên kết 2 mảnh v̧ n khuôn L70x70x5

7. Sườn thép góc L50x50x5

10. Gi̧ o chữ H

8. Thép góc L50x50x5

7

12

11

v̧ n khuôn cột tl:1/20

2. Khung gỗ định vị chân cột

1. V̧ n khuôn gỗ ḑ n v̧ n ép dày 20(mm)

. Cột chống thép3

ghi chú:

c c
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1.1.1 Tính toán ván gỗ dán, gỗ ván ép. 

Gỗ dán dày 2 cm với đặc trưng: 

- Trọng lượng riêng  = 650 kg/m3 
- Cường độ chịu nén Rn = 130 kg/cm2 
- Cường độ chịu uốn Ru = 110 kg/cm2 

- Môđuyn đàn hồi E = 1,2  105 (kg/cm2) 
Tải trọng tác dụng lên ván khuôn: 

- Tải trọng do đổ bêtông : với phương án đổ bêtông bằng cần trục tháp  p1
t/c = 400 

kg/m2 

 p1
tt = n p1

t/c = 1,3  400 = 520 (kg/m2) 

- áp lực do đầm bêtông : sử dụng đầm dùi 

 p2
t/c = 200 kg/m2  p2

tt = 1,3  200 = 260 kg/m2 

- áp lực ngang do bêtông khi chưa đông cứng: 

p3
t/c = 1,5  w0 + 0,6  w0  (H - 1,5) 

Với w0 : trọng lượng của bêtông. w0 = 2.500 kg/m3 
H : Chiều cao đổ cột H = 3m. 

 p3
t/c = 1,5  2.500 + 0,6  2.500 (3 - 1,5) = 6.000 (kg/m2) 

 p3
tt = n  p3

t/c = 1,1  6.000 = 6.600 (kg/m2) 

 Vậy tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn là : 
pt/c = 400 +200 + 6.000 = 6.600 (kg/m2) 
ptt = 520 + 260 + 6.600 = 7.380 (kg/m2) 
Lúc ấy tính với ván bề rộng 0,5m thì: 

qt/c = 6.600  0,5 = 3.300 (kg/m) = 33 kg/cm 

qtt = 7.380  0,5 = 3.690 (kg/m) = 36,9 kg/cm 
Ván gỗ được bắt vít lên các thanh sườn thép tương tự như một dầm liên tục trên các gối 

đỡ cách đều nhau một khoảng l = 30cm. Sơ đồ tính: 

 

 Điều kiện bền: 

max = 
w

Mmax   [ ] 

w: Mômen kháng uốn của gỗ ván 
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w = 33,33
6

250

6

hb 22

 (cm3) 

Mmax = 
10

309,36

10

lq 22tt

 = 3.321 (kg.cm) 

 max = 
33,33

321.3
 = 99,64 (kg/cm2) < [ ] = 110 kg/cm2 

Vậy thỏa mãn điều kiện bền. 
 Điều kiện biến dạng. 

Độ võng xuất hiện f = 
EJ

lq

128

1 4c/t

  [f] = 
400

l
 

J = 33,33
12

250

12

hb 33

 (cm4) (Mômen quán tính của gỗ dán) 

 f = 
33,33102,1128

3033
5

4

 = 0,052 (cm) 

Độ võng cho phép [f] = l : 400 = 30 : 400 = 0,075 cm > 0,052  
Vậy thỏa mãn điều kiện về biến dạng. 

1.1.2. Tính toán sườn thép. 

Sườn thép làm bằng thép góc L50  50  5. Lúc đó tải trọng tác dụng lên sườn thép là: 

qt/c = 6.600  0,3 = 1.980 (kg/m) = 19,8 (kg/cm) 

qtt = 7.380  0,3 = 2.214 (kg/m) = 22,14 (kg/cm) 

Thép góc L50  50  5 có đặc trưng hình học: 
M«men quán tính J = 20,9 cm4 
M«men chèng uèn W = 14,7 cm3 

Môđuyn đàn hồi thép E = 2,1 106 kg/cm2 

ứng suất cho phép của thép [ ] = 2.100 kg/cm2 
 
 
Sơ đồ tính sườn thép như một dầm đơn giản tựa trên 2 gối tựa là khung thép, có nhịp 
chính là bề rộng ván khuôn. 
 Điều kiện bền. 
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max = 
w

Mmax   [ ] 

max = 
7,148

5014,22

w8

lq 22tt

 = 470,66 kg/cm2 < [ ] = 2.100 kg/cm2 

Vậy thỏa mãn điều kiện bền 
 Điều kiện biến dạng. 

Độ võng trên dầm đơn giản : f = 
EJ

lq

384

5 4c/t

  [f] = l : 400 

f = 
9,20101,2384

508,195
6

4

 = 0,0367 cm < l : 400 = 50 : 400 = 0,125 cm 

Vậy thỏa mãn điều kiện biến dạng. 
1.2. Lắp dựng ván khuôn cột. 

Ván khuôn cột gồm những tấm ván khuôn lớn được gia công sẵn để có thể mở rộng 

tấm ván khuôn theo một chiều . Dùng cần trục hoặc vận chuyển thủ công tấm ván 

khuôn đến chân cột , gia công lắp ghép tấm hai tấm ván khuôn rời vào với nhau bằng 

hệ thống các bu lông . 

Dựa vào lưới trắc đạt chuẩn để xác định vị trí tim cột , lưới trắc đạt này được xác lập 

nhờ máy kinh vĩ và thước thép . 

Lắp dựng ván khuôn cột vào đúng vị trí thiết kế , cố định chân cột bằng khung định vị , 

sau đó dùng thanh chống xiên và dây neo có tăng đơ điều chỉnh và cố định cột so cho 

thẳng đứng , đảm bảo độ ổn định của cột trong quá trình đổ bê tông .  

1.3. Công tác bê tông cột. 
Bê tông cột dùng loại bê tông thương phẩm Mác 300# , bê tông được vận chuyển về 

bằng các xe chở bê tông chuyên dụng , sau đó được vận chuyển lên cao bằng cầ trục 

tháp .  

1.3.1. Quy trình đổ bê tông cột.  

- Vệ sinh chân cột sạch sẽ , kiểm tra lại độ ổn định và độ thẳng đứng của cột lần cuối 

cùng trước khi đổ bê tông , tưới nước xi măng vào chỗ gián đoạn nơi chân cột . 

- Lắp dựng hệ thống giàn giáo phục vụ đổ bê tông cột . Lắp ống vòi voi để đổ bê tông , 

tránh hiện tượng phân tầng khi đổ bê tông . 

- Việc đầm bê tông được tiến hành liên tục sau mỗi lần đổ , sử dụng máy đầm dùi kết 

hợp dùng búa gỗ gõ lên thành tấm ván khuôn phía ngoài. 

  1.3.2. Bảo dưỡng bê tông và tháo ván khuôn cột.  

- Sau khi đổ bê tông nếu trời quá nắng hoặc mưa to ta phải che phủ ngay tránh hiện 

tượng bê tông thiếu nước bị nứt chân chim hoặc rỗ bề mặt . 

- Đổ bê tông sau 8 đến 10 giờ tiến hành tưới nước bảo dưỡng ngay . Trong hai ngày 

đầu cứ  2 đến 3 giờ phải tưới nước một lần , sau đó cứ 3 đến 10 giờ tưới nước một lần 

tuỳ theo điều kiện thời tiết . Bê tông phải được bảo dưỡng giữ ẩm ít nhất 7 ngày đêm . 

 - Tuyệt đối tránh rụng động hay va chạm trong thời gian bê tông ninh kết . Trong quá 

trình bảo dưỡng nếu phát hiện bê tông có khuyết tật phải xử lí ngay . 
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- Ván khuôn cột được tháo sau 24 giờ , khi bê tông đạt cường độ 50 kg/cm2. Với công 

trình này ta tháo ván khuôn cột sau khi đổ bêtông được 48 giờ . 

- Ván khuôn được tháo theo trình tự từ trên xuống , phải tuân thủ các điều 

kiện kĩ thuật , tránh gây sứt vỡ góc cạnh cấu kiện . Sau khi tháo dỡ phải vệ 

sinh ván khuôn sạch sẽ , kê xếp ngăn nắp vào vị trí .   

2. Thi công sàn. 

2.1. Tính toán ván khuôn sàn. 

- Do diện tích sàn lớn nên để thi công đạt năng suất cao, đẩy nhanh tiến độ thi công, ta 
dùng ván khuôn gỗ ép có chiều dày 1,5 cm. 

- Xà gồ chính có tiết diện 100  120 mm, xà gồ phụ tiết diện 80  80 mm, có trọng 

lượng riêng 650 kg/m3; [ ] = 110 kg/cm2; E = 1,2  105 kg/cm2. 
- Hệ giáo đỡ sàn là giáo Pal có đặc điểm sau: 

 Khung giáo hình tam giác rộng 1,2m, cao 0,75m; 1m; 1,5m. 

 Đường kính ống đứng: 76,3  3,2 mm 

 Đường kính ống ngang  42,7  2,4 mm 

 Đường kính ống chéo 42,7  2,4 mm 

Các loại giằng ngang: rộng 1,2m; kích thước 34  2,2mm 

Giằng chéo rộng 1,697 m; kích thước 17,2  2,4 mm. 

2.1.1. Xác định tải trọng tác dụng lên ván khuôn sàn. 

Cắt ra một dải sàn bề rộng 1m. Tính toán ván khuôn sàn như dầm liên tục 

kê trên  

các gối tựa là các thành xà gồ đỡ ván khuôn sàn. 

Các tải trọng tác dụng lên ván sàn bao gồm: 

+ Trọng lượng bêtông cốt thép: 

q1
t/c =     b = 2.500  0,1  1 = 250 (kg/m) 

+ Trọng lượng bản thân ván khuôn : 
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q2
t/c = 650  0,15  1 = 97,5 (kg/m) 

+ Hoạt tải người và phương tiện sử dụng q3
t/c = 1  250 (kg/m) 

+ Hoạt tải do đỡ bêtông bằng cần trục và đầm bêtông : 

q4
t/c = 1  600 = 600 (kg/m) 

 Vậy tổng tải trọng tác dụng lên ván sàn: 
qt/c0 = 250 + 97,5 + 250 + 600 = 1.197,5 (kg/m) 

qtt = 1,1  (250 + 97,5) + 1,3  (250 + 600) = 1.487,25 (kg/m) 

2.1.2. Tính khoảng cách giữa các xà gồ phụ. 

+ Theo điều kiện bền: 

max = 
w

Mmax   [ ] 

w: mômen chống uốn của ván sàn 

w = 5,37
6

5,1100

6

hb 22

(cm3) 

  = 
w10

lq 2tt

  [ ]  l  
25,16

1105,3710][10
ttq

w
 50,38 (cm) 

+ Theo điều kiện biến dạng : 

f = 
EJ128

lq 4c/t

  [f] = 
400

l
 

J: Mômen quán tính của ván sàn. 

J = 
12

5,1100

12

hb 33

 = 28,125 (cm4) 

 l  3

5

23,13400

125,28102,1128
 = 43,37 (cm) 

Vậy chọn khoảng cách xà gồ đỡ dầm là l = 40 cm. 

2.1.3. Kiểm tra xà gồ phụ. 

Xà gồ phụ được kê lên các xà gồ chính, nhịp xà gồ chính là khoảng cách giáo PAL 
bằng 1,2m. Xà gồ được tính như dầm liên tục nhịp 1,2m. 
Tải trọng phân bố đều tác dụng lên xà gồ: 

qt/c = 1.322,5  0,4 = 529 (kg/m) = 5,29 (kg/cm) 

qtt = 1.624,75  0,4 = 649,9 (kg/m) = 6,5 (kg/cm) 
Tính tương tự ta có: 

 = 

6

88
10

1205,6

W

M
2

2

 = 109,68 kg/cm2 < [ ] = 110 kg/cm2 

f = 

12

88
102,1128

12029,5

EJ128

lq
3

5

44c/t

 = 0,209 < [f] = 
400

120

400

l
 = 0,3 cm 
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2.2.Trình tự lắp dựng ván khuôn sàn 

- Lắp dựng hệ thống giáo PAL đỡ xà gồ chính . Xà gồ phụ được gác lên xà gồ chính và 
liên kết với xà gồ chính bằng đinh 5 cm . Xà gồ được đặt làm hai lớp , vì vậy phải căn 
chỉnh cao trình mũ giáo sao cho thật chính xác . 
- Dùng các tấm gỗ ép có kích thước 2400x1200 và 1200x1200 đặt lên trên xà gồ . 
Trong quá trình lắp ghép ván sàn cần chú ý đến độ kín khít của các tấm ván , những 
chỗ nối ván phải tựa lên trên thanh xà gồ . 
- Kiểm tra và điều chỉnh cao trình sàn nhờ hệ thống kích điều chỉnh ở đầu giáo . 
2.3. Công tác cốt thép và bê tông sàn. 

- Cốt thép được đánh gỉ , làm vệ sinh sạch sẽ trước khi cắt uốn , sau đó được cắt uốn 
theo đúng yêu cầu thiết kế . 
- Cốt thép được vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp và đưa vào vị trí lắp dựng . Sau 

đó rải thành lưới theo đúng khoảng cách thiết kế , buộc bằng thép 1 . Cốt thép phải 
được lắp đặt đúng quy cách và đúng yêu cầu kĩ thuật . 
- Bê tông sàn được vận chuyển lên cao và đổ bằng cần trục tháp toàn khối với bê tông 
dầm .  

3.Thi công dầm. 

3.1.Tính toán ván khuôn dầm. 

 
Các dầm chính có kích thước là 

300x600 ; các dầm phụ có kích thước 

là 220x450. 

Vì vậy ta gia công chế tạo hai loại 

ván khuôn dầm có kích thước là 

300x600 và 220x450. 

3.1.1. Tính toán ván đáy dầm. 

Ván đáy dầm được dùng từ 

các tấm gỗ dán ván ép dày 1,5cm, được kê lên 2 thành xà gồ tiết diện 50  

100. Tải trọng tác dụng lên ván đáy gồm (cắt ra 1 dải 1m để tính): 

Tải bản thân ván p1t/c = gỗ  b  ván = 650 1 0,015 = 9,75 (kg/m) 

 p1tt = 1,1  9,75 = 10,725 (kg/m) 

Tải trọng của bêtông cốt thép dầm 

p2t/c = 2.500  0,6  1 = 1500 (kg/m) 

 p2tt = 1,1  1500 = 1650 (kg/m) 

Tải trọng do đổ và đầm bêtông: 

p3t/c = 600  1 = 600 (kg/m) 

p3tt = 1,3  600 = 780 (kg/m) 

Vậy tổng tải trọng tác dụng lên ván khuôn: 

qtt = 10,725 + 1650 + 780 = 2.440,725 (kg/m) 

400 400 400 400

650 650

70
0

v̧ n khuôn dầm tl1/20.
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qt/c = 9,75 + 1500 + 600 = 2.109,75 (kg/m) 

Sơ đồ tính: coi ván đáy như dầm đơn giản tựa lên 2 xà gồ gỗ với nhịp là 

mép 2 thanh  

gỗ. 

 Kiểm tra điều kiện bền. 

max = 
w

M
  [ ] 

w = 
6

5,1100

6

22hb
 = 37,5 (cm3) 

 max = 
5,378

2041,24

8

22

w

lq tt

 = 32,55 (kg/cm2) < [ ] = 110 

 Thỏa mãn điều kiện bền. 

 Kiểm tra điều kiện biến dạng. 

f = 
EJ

lq ct 4/

384

5
  [f] = 

400

l
 

J = 
12

5,1100

12

33hb
 = 28,125 (cm) 

 f = 
125,28102,1

201,21

384

5
5

4

 = 0,013 (cm) < [f] = 
400

20
 = 0,05 (cm) 

Vậy thỏa mãn điệu kiện biến dạng. 

3.1.2. Tính toán ván thành dầm. 

Ván thành dầm được chế tạo từ các thành gỗ dán khung sườn thép. Ván 

thành có bề rộng 600. Khung sườn được chế tạo từ thép góc L50  50  5. Ván 

bằng gỗ dán dày 1,5cm. Các sườn thép cách nhau 30 cm. 

Các tải trọng tác dụng: 

- áp lực ngang do vữa bêtông khi chưa đông cứng : 

p1t/c = b   h  h’ = 2.500  0,6  0,6 = 900 (kg/m) 
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 p1tt = n  p1t/c = 1,1  900 = 990 (kg/m) 

- Hoạt tải do đổ bêtông : đổ bằng cần trục lấy p2t/c = 400 kg/m2 

 p2t/c = 0,6  400 = 240 (kg/m) 

 p2tt = 1,3  240 = 312 (kg/m) 

- Hoạt tải do đầm bêtông: đầm sâu bằng đầm dùi 200 kg/m2 

p3t/c = 0,6  200 = 120 (kg/m) 

p3tt = 1,3  120 = 156 (kg/m) 

Vậy tổng tải trọng tác dụng lên ván thành: 

qtt = 990 + 312 + 156 = 1.458 (kg/m) 

qt/c = 900 + 240 + 120 = 1.260 (kg/m) 

 Kiểm tra điều kiện bền. 

max = 
w

M
  [ ] 

w = 
6

5,160

6

22hb
 = 22,5 (cm3) 

 max = 
5,2210

3058,14 2

 = 58,32 (kg/cm2) < [ ] = 110 kg/cm2 

 Thỏa mãn điều kiện bền. 

 Kiểm tra điều kiện biến dạng. 

J = 
12

5,160

12

33hb
 = 16,875 (cm) 

 f = 
875,16102,1128

306,12
5

4

 = 0,039 (cm) < [f] = 
400

30
 = 0,075 (cm) 

Vậy thỏa mãn điệu kiện biến dạng. 

Tính toán sườn thép L50  50  5  J = 20,9 cm4 

       W = 14,7 cm3 

       E = 2,1 106 kg/cm2 

       [ ] = 2.100 kg/cm2 

Sơ đồ tính: sườn thép tính như dầm đơn giản gối lên khung thép với tải 

trọng: 

qtt = 811,5 kg/m = 8,115 kg/cm 

qt/c = 705 kg/m = 7,05 kg/cm 

 Kiểm tra điều kiện bền. 

max = 
7,148

60115,8

8

22

w

lq tt

 = 248 (kg/cm2) < [ ] = 2.100 kg/cm2 

 Thỏa mãn điều kiện bền. 
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 Kiểm tra điều kiện biến dạng. 

f = 
9,20101,2384

6005,75

384

5
6

44/

EJ

lq ct

  = 0,027 (cm) < [f] = 400

60

 = 0,15 (cm) 

Vậy thỏa mãn điệu kiện biến dạng. 

3.2.Trình tự lắp dựng ván khuôn dầm. 

- Lắp dựng hệ giáo công tác phục vụ lắp dựng ván khuôn dầm . 

- Cột chống đơn được lắp dựng liên kết trước với thanh ngang đỡ ván đáy 

dầm . Sau đó được dựng vào vị trí , điều chỉnh cao độ cho đúng theo thiết kế . 

- Lắp ghép ván đáy dầm , các tấm ván khuôn đáy dầm phải được lắp kín 

khít , đúng tim trục dầm theo thiết kế . 

- Ván khuôn thành dầm được lắp ghép sau khi công tác cốt thép dầm được 

thực hiên xong . Vấn thành dầm được giữ các bu lông giữ được gắn cố định 

vào thành dầm . Để dảm bảo khoảng cách giữa hai ván thành , ta dùng các 

thanh chống ngang ở phía trên thành dầm , các thanh chống này được bỏ đi 

khi đổ bê tông . 

3.3.Công tác cốt thép và đổ bê tông dầm. 

- Cốt thép được đánh gỉ , làm vệ sinh sạch sẽ trước khi cắt uốn , sau đó 

được cắt uốn theo đúng yêu cầu thiết kế . 

- Cốt thép được vận chuyển lên cao bằng cần trục tháp và đưa vào vị trí lắp 

dựng . Sau khi lắp xong ván đáy dầm , ta tiến hành lắp đặt cốt thép . Cốt thép 

phải được lắp đặt đúng quy cách và đúng yêu cầu kĩ thuật . 

- Bê tông dầm được vận chuyển lên cao và đổ bằng cần trục tháp toàn khối 

với bê tông sàn .  

4. Thi công lõi thang máy. 

4.1.Tính toán ván khuôn lõi thang máy. 

Ván khuôn vách, lõi thang máy dùng loại ván khuôn tấm bằng gỗ ép, 

khung sườn thép có bề dày ván là 2 cm. Sườn thép được chế tạo từ các thanh 

thép hình L đều cạnh, được chế tạo thành các tấm có kích thước nhất định. 

Dùng kết hợp với hệ thống chốt, giằng đồng bộ, cột chống thép đa năng có 

thể điều chỉnh cao độ, tháo lắp dễ dàng và các dây căng có tăng đơ để chống 

giữ ổn định cho hệ ván khuôn. 

4.1.1. Tính toán tải trọng tác dụng lên ván khuôn. 
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Ván khuôn dùng gỗ ép dày 2cm. Cắt một dải ván khuôn có bề rộng 1m 

theo phương đứng để tính toán. 

- Tải trọng do áp lực đẩy bên của bêtông được xác định: 

p1t/c = 1,5  w0 + 0,6  w0  (H - 1,5) 

Với  w0 : Trọng lượng của bêtông w0 = 2.400 kg/m2 

H : Chiều cao lớp bêtông chưa đông cứng H = 3,6m 

 p1t/c = 1,5  2.400 + 0,6  2.400  (3,6 - 1,5) = 6.624 (kg/m2) 

 p1tt = 1,1  6.624 = 7.286,4 (kg/m2) 

- Tải trọng do đổ và đầm bêtông p2t/c = 400 kg/m2 

 p2tt = 1,3  400 = 520 (kg/m2) 

Vậy tải trọng tác dụng lên ván khuôn lõi có bề rộng b = 100 cm là  

qtt = 1  (7.286,4 + 520) = 7.806,4 (kg/m) 

qt/c = 1  (6.624 + 400) = 7.024 (kg/m) 

Ván khuôn được tính với sơ đồ như một dầm liên tục được gác lên trên các 

gối tựa là các sườn ngang. Vậy khoảng các giữa các sườn ngang phải thỏa 

mãn các điều kiện: 

 Điều kiện bền. 

 = 
w

M
  [ ]  

Với w : mômen chống uốn của ván khuôn w = 7,66
6

2100

6

22hb
(cm3) 

J: mômen quán tính tiết diện J = 
12

2100

12

33hb
 = 66,7 (cm3) 

  = 
w

M
 = 

w

lq tt

10

2

  l  
06,78

1107,6610][10
ttq

Tw
 = 30,66 (cm) 
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 Điều kiện về biến dạng. 

Độ võng f = 
EJ

lq ct

128

4/

  [f] = 
400

l
 

 l  3

5

3
/ 24,70400

7,66102,1128

400

128
ctq

EJ
 = 33,16 (cm) 

Vậy chọn khoảng cách giữa các sườn ngang ván thành lõi là l = 30 cm. 

4.1.2. Tính toán khoảng cách sườn đứng ván thành lõi. 

Thanh sườn ngang được làm từ thép góc và tựa lên thanh sườn đứng cũng 

được làm từ thép góc. 

Chọn thanh sườn ngang là thép góc đều cạnh L50  50 5 có J = 20,9 

cm4, w = 14,7 cm3 . 

Tải trọng tác dụng lên sườn ngang là qt/c = 7.024  0,3 = 2.107,2 (kg/m) 

qtt = 7.806,4  0,3 = 2.341,92 (kg/m2) 

Sơ đồ tính sườn ngang như dầm đơn giản nhịp l. 

 Theo điều kiện bền. 

 = 
W

M
  [ ] 

M: M«men lín nhÊt M = qtt  l2/8 

  = 
w

lq

W

M

8

2

  [ ]  l  102
42,23

100.24,148][8
ttq

Tw
 (cm) 

 Theo điều kiện biến dạng. 

f = JE128

lq 4c/t

  [f] = 400

l

  l  

3

6

3
c/t 07,21400

9,20101,2128

q400

JE128

 

= 87,3 (cm) 

Vậy chọn khoảng cách giữa sườn đứng ván khuôn vách là l = 80 cm  

4.2.Lắp dựng ván khuôn lõi . 

- Đặt các tấm panel đối xứng nhau vào đúng vị trí đã định trên các tấm đế 

đa được căn chỉnh . Lắp các chốt đuôi cá vào ngõng khoảng 1/2 chiều dài . 

- Lắp các thanh giằng vào chốt đuôi cá . Sau đó đưa cặp panel tiếp theo 

vào vị trí rồi đẩy các chốt đuôi cá liên kết 2 tấm penel lại với nhau 

- Dịch các tấm panel mới vào sát tấm panel trước , đóng chốt hãm các chốt 

đuôi cá . 

- Định vị chân các tấm panel , lắp đặt các thanh giằng ngang và giằng 

đứng cùng hệ thống ổn định cho hệ cốp pha . Dùng thanh chống xiên và dây 

neo có tăng đơ điều chỉnh cố định lõi cho thẳng đứng , đảm bảo ổn định trong 

quá trình đổ bê tông .  
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- Dùng các bulông cố định khoảng cách giũa hai mặt ván khuôn đảm bảo 

chiều dày tường lõi . Sau đó kiểm tra lại lần cuối độ ổn định và độ thẳng đứng 

của lõi trước khi tiến hành đổ bê tông . 

4.3. Công tác bê tông lõi.   

Bê tông lõi dùng bê tông thương phẩm mác 300# được vận chuyển về công 

trường bằng xe chuyên dụng , sau đó được vận chuyển lên cao bằng cần trục 

tháp . Sử dụng các máng đổ bê tông để trút bê tông vào trong ván khuôn lõi . 

Đổ bê tông lõi thành nhiều đợt , mỗi đợt dày từ 20 đến 30 cm , dùng đầm dùi 

đầm thật kĩ lớp trước rồi mới đổ bê tông lớp tiếp theo . Trong quá trình đổ bê 

tông phải gõ nhẹ vào bên thành ván khuôn để tăng thêm độ lèn chặt của bê 

tông . 

II. So sánh và lựa chọn phương án thi công. 

1. Phương án 1:  Ván khuôn gỗ. 

+ Ưu điểm:  

- Dễ gia công, lắp ghép cũng như tháo dỡ. 

- Dễ tạo hìh và không bám dính bêtông. 

- Là vật liệu truyền thống, nhẹ và đơn giản. 

+ Nhược điểm:  

- Không bền, thường chỉ dùng tối đa được 3 lần nên rất không kinh tế 

- Tuổi thọ kém nên độ luân chuyển thấp, không thích hợp với nhà cao tầng 

cần có tần suất sử dụng nhiều lần. 

- Khi tạo thành mảng lớn thì khả năng chịu lực yếu nên lượng dầm đỡ, cột 

chống nhiều, giá thành cao. 

2. Phương án 2: Ván khuôn thép. 

+ Ưu điểm: 

- Có độ bền lớn, dùng được nhiều lần. 

- Có nhiều loại ván khuôn thép luân lưu điển hình có thể tạo hình đa dạng 

và rất tiện lợi. 

- Tháo lắp dễ dàng. 

+ Nhược điểm: 

- Tốn thời gian cho việc tổ hợp ván khuôn theo hình dạng cấu kiện, đặc biệt 

là các cấu kiện có hình dạng phức tạp. 

- Phải dùng thêm gỗ để lắp và những vị trí mà ván thép không thể đặt vào 

được. 

- Dễ bị dính bêtông, cần phải quét lớp chống dính. 

- Dễ bị cong vênh biến dạng, cần có thợ chuyên môn cốp pha có ý thức 

sản xuất công nghiệp cao. 
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- Trọng lượng lớn cần phải thi công cơ giới. 

3. Phương án 3: Ván khuôn gỗ dán khung sườn thép. 

+ Ưu điểm: 

- Kết hợp được ưu điểm ván gỗ và ván ép lại loại trừ được nhược điểm của 

2 loại trên. 

- Mặt ván cấu tạo từ gỗ ép, mùn cưa, dàm bào có sử dụng keo dính kết và 

hóa chất chống mối mọt nên chịu được nước  giá thành hạ, dễ chế tạo, 

không dính bêtông, nhẹ. 

- Khung sườn thép dễ chế tạo, chịu lực tốt, có thể liên kết với mặt ván bằng 

vít nên vừa chắc chắn lại vừa tháo lắp thay thế mặt ván dễ dàng  Dễ lắp đặt, 

tháo dỡ, dễ bảo dưỡng thay thế. 

- Khung sườn dễ tạo thành tấm một mặt phẳng, tấm 2 mặt hoặc hợp không 

gian  Độ ổn định cao, linh hoạt, thuận tiện cho cả thi công thủ công và cơ 

giới. 

- Ván khuôn gỗ dán, gỗ ván ép khung sườn thép thích hợp cho thi công 

phần khung nhà cao tầng do tính linh hoạt, độ luân chuyển lớn, dễ dàng cho 

thi công của nó  Đáp ứng tốt lại đảm bảo được về mặt kinh tế. 

+ Nhược điểm: Đôi lúc phải sử dụng hệ khung có nhiều sườn thép nên có 

tải bản thân lớn. 

Nhận xét 

Đứng trước yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước, ngành 

xây dựng cũng đang từng bước hiện đại hóa công nghệ thi công cũng như các 

phương tiện máy móc trong thi công. Ván khuôn gỗ dán khung sườn thép đảm 

bảo được các yêu cầu tiện lợi cho thi công, có thể đẩy nhanh tiến độ thi công 

lại tốn ít công, giá thành hạ nên cũng đảm bảo được yêu cầu về kinh tế. Vì vậy, 

ta quyết định sử dụng ván khuôn gỗ dán khung sườn thép để thi công phần 

thân công trình. 

III. Tính toán chọn máy thi công. 

1. Chọn cần trục tháp. 

Đối với các công trình cao tầng việc lựa chọn thiết bị vận chuyển lên cao là 

rất quan trọng . Một trong những loại máy có thể thoả mãn các yêu cầu về 

chiều cao nâng , tầm với và được sử dụng phổ biến là cần trục tháp . Những 

yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cần trục là : mặt bằng thi công , hình dáng 

kích thước công trình , khối lượng vận chuyển , giá thành thuê máy . 

Tính toán khối lượng vận chuyển : 

Cần trục tháp chủ yếu phục vụ cho công tác bê tông , cốt thép , ván khuôn 

. Vì thi công bê tông cột và thi công bê tông dầm sàn được tổ chức thi công 
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xen kẽ nhau nên khi tính toán khối lượng cho công tác bê tông ta chỉ tính cho 

khối lượng bê tông cần vận chuyển lớn nhất , còn công tác cốt thép và ván 

khuôn tính cả cho thi công cột , lõi thang máy , dầm và sàn . Xét trường hợp 

cần trục phục vụ cho cả ba công tác trên trong cùng một ngày. 

- Khối lượng bê tông phục vụ lớn nhất trong một ca ứng với công tác đổ bê 

tông dầm sàn : 

Vtb = 50,94 m3  Khối lượng bê tông  = 50,94 2,5 = 127,35 (Tấn). 

- Khối lượng ván khuôn và giàn giáo cần phục vụ trong một ca : 10 Tấn. 

- Khối lượng cốt thép tính cho một ca tương ứng là  

Gct = 
5

18061
 = 3612,2 (kg) = 3,612 (TÊn). 

 Như vậy tổng khối lượng cần vận chuyển là : 127,35 + 10 + 3,612 = 

140,96 (TÊn). 

Chọn cần trục tháp: 

Cần trục được chọn phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật thi công công 

trình. Các thông số lựa chọn cần trục:   H, R, Q , năng suất cần trục.  

- H : Độ cao nâng vật :     H = H0+h1+ h2+ h3   

Trong đó: 

H0 :  chiều cao công trình . H0 = 38,1m.   

h1 :  khoảng cách an toàn lấy khoảng 1 m .  

h2 : chiều cao của thùng đổ bêtông lấy h2 = 1,5m . 

h3  : chiều cao của thiết bị treo buộc lấy h3= 1,5 m 

Vậy :  

H= 38,1 + 1 + 1,5 + 1,5 = 42,1 m 

- R :  Bán kính nâng vật : 

Cần trục đặt cố định ở giữa công trình, bao quát cả công trình nên bán kính 

được tính khi quay tay cần đến vị trí xa nhất. Cần  trục là loại quay tay cần , đối 

trọng ở trên cao và thay đổi tầm với bằng xe trục .  

Tầm với yêu cầu : 

  R = mba 36,3575,232,26 2222  

Trong đó : 

a = L/2 + a + bg = 44,7/2 + 0,2 + 1,2 = 23,75 m. 

b = B + a + bg + b +0,5d = 19,8 + 0,2 + 1,2 + 2,5 + 2,5 = 26,2 m. 

L : chiều dài công trình . L = 44,7m . 

  B : chiều rộng công trình . B = 19,8m .  

  a : khoảng cách từ mép công trình đến mép giáo ngoài . a = 0,2m. 



toà nhà vcci đà nẵng 

Sinh viên:  Lê Sỹ Quỳnh - Lớp: XD 902        
124 

Mã sinh viên: 091316 

  bg: bề rộng của giáo . bg = 1,2m. 

             b : khoảng cách an toàn từ mép giáo đến mép khối bulông neo .  

                                     b = 2,5m. 

             d : bề rộng của khối bulông neo chân cần trục . d = 5m.    

Từ các thông số trên ta chọn loại cần trục tháp đầu quay hiệu CITY 

CRANE MC80 mã số P16A1( Hãng POTAIN - Pháp sản xuất ) với các thông 

số sau : 

Các thông số   Đơn vị tính      Giá trị 

Chiều cao  H m 50 

Vận tốc quay cần vòng/phút 8 

Vận tốc nâng vật m/phút 33 

Vận tốc xe m/phút 58 

Chiều dài tay cần  Rmax m 40 

Trọng tải nhỏ nhất Q T 1.6 

Trọng tải lớn nhất Q0 T 5 

Tổng công suất động cơ kW 26,4 

 

Tính năng suất của cần trục trong một ca: 

Năng suất của cần trục được tính theo công thức: 

    N = Q  nck  ktt  ktg  z . 

Trong đó:   

      nck : 3600 /T là Số lần cẩu vật của cần trục. 

    Q : sức nâng của cần trục . Q = 5 (T) 

    T :  chu kì làm việc của cần trục . T = E ti . 

      E : hệ số kết hợp đồng thời các động tác . E = 0,8.                 

      ti : thời gian thực hiện thao tác i với vận tốc vi trên một đoạn di 

chuyển là si  ti = si/vi (s) . 

Thời gian nâng hạ : tn/h = 60
33

3,492
 = 180 (s). 

Thời gian quay cần : tq = 60
8

5,0
 = 3,75 (s). 

Thời gian di chuyển xe con : txe = 60
58

48
 = 49,66 (s). 

Thời gian treo buộc tháo dỡ : tth = tb = 60 (s). 

T= 0,8 (180 + 3,75 + 49,66 + 60 + 60) = 353,4 0,8 = 282,72(s). 
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         ktt = 0,7   hệ số sử dụng tải trọng nâng . 

          ktg = 0,7   hệ số sử dụng thời gian . 

          z : thời gian làm việc một ca . z = 8h. 

 N = 7,07,085
72,282

3600
= 249,57 tÊn /ca > N yªucÇu  = 140,96 tÊn/ca. 

Như vậy cần cẩu đủ khả năng làm việc . 

2. Chọn vận thăng :  

2.1. Thăng tải chở vật liệu. 

Vận thăng để vận chuyển vữa xây , trát , gạch lát  

Khối lượng cần vận chuyển lên cao trong 1 ca lớn nhất là: 

Xây : 33,286  1,8 = 59,915 (tấn) 

Trát trong : 138,49  0,015  1,8 = 3,739 (tấn) 

Lát nền : 121,73  0,02  2,5 = 6,087 (tấn) 

Tổng khối lượng cần vận chuyển trong 1 ca là : 

    Q = 59,915+3,739+6,087= 69,741 ( T/ca ) 

Vậy chọn loại vận thăng TIT  17  , có các tính năng kỹ thuật sau: 

Các thông số       Đơn vị tính Giá trị 

Chiều cao  H m 75 

Vận tốc hạ vật m/s 6 

Vận tốc nâng vật m/s 3 

Trọng tải lớn nhất Q Kg 500 

Chiều rộng m 3,76 

Dàn khung đỡ m 5,23 

Điện áp sử dụng V 380 

Trọng lượng Kg 6500 

Năng suất thăng tải :  

                                 N = Q  nck  ktt  ktg 

Trong đó :  Q = 0,5 (t) 

   ktt   = 0,9 

   ktg   = 0,85  

   nck  : số chu kỳ thực hiện trong 1 ca  

   nck = 3600 / Tck  với Tck = t1 + t2 + t3 + t4 

   t1 , t2 : thời gian treo buộc và bốc dỡ , t1 = 30s , t1 = 20s 

 t1 :  thời gian nâng , t1 = 60,75 / 3 = 30,25s 
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 t1 :  thời gian hạ     , t1 = 60,75 / 6 = 10,12s 

  Tck = 30 + 20 + 30,25 + 10,12 = 90,37s 

 nck = 3600 / 90,37 = 39,8 lượt / h. 

  N = 0,5  39,8  0,9  0,85 = 15,22 ( tÊn/h ) 

   N = 15,22  8 = 121,79 ( tÊn/ca ) > Nyªu cÇu = 69,741 ( tÊn/ca ) 

Như vậy : chọn 1 máy vận thăng TIT - 17 thỏa mãn yêu cầu về năng suất . 

2.2.Thăng tải vận chuyển người lên cao. 

Sử dụng vận thăng PGX-800-16 có các thông số sau 

Các thông số       Đơn vị tính     Giá trị 

Chiều cao  H m 50 

Vận tốc nâng vật m/s 16 

Trọng tải lớn nhất Q Kg 800 

Tầm với m 1,3 

Công suất động cơ kW 3,1 

 

3. Máy trộn vữa xây, trát : 

 Khối lượng vữa xây , trát tính toán là :  

      Vữa trát :       V1 = 138,49  0,015 = 2,0774 (m3). 

   Vữa xây :       V2 =  9,653 (m3). 

              Vữa lát nền :  V2 =  0,02  121,73 = 2,435 (m3). 

Năng suất yêu cầu :  V= V1  V2 + V3 =  2,0774+9,653+2,435= 14,165 

(m3). 

Chọn loại máy trộn vữa SB 153 có các thông số kỹ thuật sau : 

Các thông số  Đơn vị Giá trị 

Dung tích hình học Lit  325 

Dung tích xuất liệu Lit   250 

Năng suất  m3/h   10 

Tốc độ quay Vòng/phút  34,2 

Công suất động cơ Kw   5,5 

Kích thước hạt  Mm     5 

  Chiều dài , rộng ,cao  M   1,795  2,245  

1,77 
Trọng lượng  T   1,36 
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Tính năng suất máy trộn vữa theo công thức: 

    N =Vsx  kxl  nck  ktg. 

Trong đó:  

  Vsx = 0,6 . Vhh = 0,6 . 325 = 195 (lít)  

  kxl  = 0,85 hệ số xuất liệu , khi trộn vữa lấy  kxl= 0,85 

  nck:  số mẻ trộn thực hiện trong 1 giờ : nck=3600/Tck. 

         Tck= t®æ vào+ ttrén+ t®æ ra= 20 + 100 + 20=140 (s)  nck = 25,7 

  ktg= 0,85 hệ số sử dụng thời gian  

Vậy   N = 0,195 x 0,85 x 25,7 x 0,85 = 3,62 m3 /h 

 N = 8 x 3,62 = 28,97 m3 v÷a/ca > Nyªu cầu = 14,165 ( m3/ca ) 

Vậy chọn 1 máy trộn vữa SB - 97 thoả mãn yêu cầu về năng suất. 

4. Chọn đầm dùi cho cột và dầm: 

 Khối lượng BT trong cột , lõi , tường tầng hầm , dầm  lớn nhất có giá trị 

V=53 m3/ca . Chọn máy đầm dùi loại U50  có các thông số kỹ thuật sau: 

Các thông  số Đơn vị Giá trị 

Thời gian đầm BT S 30 

Bán kính tác dụng Cm 30-40 

Chiều sâu lớp đầm  Cm 20-30 

Năng suất m3/ h 3,15 

Năng suất đầm được xác định theo công thức: 

   N=2   k  r02    3600/ (t1+t2)  

Trong đó : r0: Bán kính ảnh hưởng của đầm lấy 0,3m 

   : Chiều dày lớp BT cần đầm 0,3m 

   t1: Thời gian đầm BT   t1= 30s 

   t2: Thời gian di chuyển đầm từ vị trí này sang vị trí khác lấy  

t2=6s 

   k: Hệ số hữu ích lấy k= 0,7 

    Vậy:   N=2  0,7  0,32  0,3  3600/(30+6) = 3,78 m3/h 

Năng suất của một ca làm việc: 

  N = 8  3,78  0,85 = 25,71 m3/ca 

Vậy chọn 2 đầm dùi U50 thỏa mãn yêu cầu. N = 2  25,71 = 51,42 m3/ca . 

Tuy năng suất của hai đầm dùi hơi thiếu một chút nhưng khối lượng lớn 

nhất là thi công tầng hầm có khối lượng bê tông tường tầng hầm là khá lớn và 

chỉ thi công trong một tầng . Các tầng khác có khối lượng ít hơn rất nhiều . Vậy 
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đối với tầng hầm thì khi thi công người thợ cần phải làm thêm giờ để đầm nốt 

cho xong , còn các tầng khác thì làm bình thường . 

5. Chọn đầm bàn cho bêtông sàn.  

Khối lượng bêtông cần đầm lớn nhất trong 1 ca  là V= 40 m3  

Chọn 2 máy đầm bàn U7, mỗi máy có năng suất 25 m3/ ca. 

- Thời gian đầm một chỗ 50s . 

- Bán kính tác dụng 30 40 cm . 

- Chiều dày lớp đầm 10 30  cm . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Ch­¬ngIII 

tổ chức xây dựng 

Ngày nay , do sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các thành tựu khoa 

học công nghệ , các thiết bị máy móc cơ giới hoá hiện đại được ứng dụng ngày 

càng rộng rãi trong ngành xây dựng góp phần nâng cao chất lượng công trình 

cũng như rút ngắn được thời gian thi công công trình . Vì vậy , bên cạnh yếu tố 

chất lượng công trình , việc đẩy nhanh tiến độ , rút ngắn thời gian thi công 

công trình , đồng thời sử dụng các trang thiết bị máy móc , vật tư , nhân công 

một cách có hiệu qủa để sớm đưa công trình đi vào hoạt động , khai thác cũng 

là những yếu tố quan trọng đối với bất kì một công trình xây dựng nào . Tuy 

nhiên , để làm được điều này chúng ta phải tiến hành lập được một kế hoạch 

thi công công trình từ giai đoạn khởi công cho đến lúc hoàn thành , bàn giao và 

đưa công trình vào sử dụng . Trong kế hoạch thi công đó , tất cả các công việc 

đều nằm trong các mối quan hệ ràng buộc với nhau , nhằm đảm bảo công trìh 

được thi công liên tục và đạt chất lượng , hiệu quả cao nhất .  
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Muốn được như vậy thì ngay từ đầu chúng ta phải đưa ra được các giải 

pháp công nghệ hợp lí , thích hợp với các điều kiện thi công cụ thể để sao cho 

với công nghệ ấy có được thời gian thi công là ngắn nhất. 

Công nghệ gồm có ba yếu tố chính sau đây : 

  

  

 

 

 

Ba yếu tố của công nghệ có quan hệ chặt chẽ với nhau . Phải đảm bảo 

thật tốt mối quan hệ ràng buộc giũa ba yếu tố đó thì mới đạt được hiệu quả 

trong thi công . Ngay từ đầu phải chú ý đến khâu lựa chọn vật liệu thi công sao 

cho phù hợp với yêu cầu thiết kế đã được đề ra từ trước đó , với loại vật liệu đó 

thi phải dùng loại thiết bị nào  và quy trình thi công như thế nào để đạt được 

hiệu quả thi công là cao nhất . Từ các giải pháp công nghệ đưa ra phải lựa 

chọn một giải pháp tốt nhất để tiến hành thi công công trình . Chọn được một 

giải pháp công nghệ tiên tiến , hiện đại không những góp phần nâng cao chất 

lượng sản phẩm xây lắp mà còn rút ngắn được thời gian thi công , đem lại hiệu 

quả kinh tế rõ rệt cho cả nhà thầu xây dựng cũng như chủ đầu tư . 

Từ giải pháp công nghệ chọn lựa , ta  phải đưa ra được một phương án tổ 

chức có hiệu quả nhất . Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi ta đảm bảo được 

các mối quan hệ sau : 

- Quan hệ giữa công nghệ và công nghệ , đảm bảo thứ tự thực hiện các 

công nghệ , công việc nào tiến hành trước , công việc nào thực hiện sau , các 

gián đoạn kĩ thuật  cần thiết để đảm bảo về công nghệ . 

- Quan hệ giữa công nghệ và không gian . Không gian thi công cho từng 

công tác cụ thể phải đủ rộng để sao cho có thể phát huy được tối đa biện pháp 

kĩ thuật và công nghệ đã lựa chọn  , phát huy được hiệu quả lao động của 

người công nhân . 

Sau khi có các giải pháp công nghệ , thiết lập được phương án tổ chức , ta 

phải đưa ra được phương án điều hành và quản lí dự án thi công công trình , 

tức là đưa ra kế hoạch về thời gian và con người cho từng công tác thi công . 

Kế hoạch đó phải đưa ra được một thời gian thi công phù hợp với khả năng về 

nhân lực , vật tư cũng như tài chính để sao cho vừa rút ngắn được thời gian thi 

công đến mức có thể mà lại sử dụng vật tư, nhân lực hợp lí , đảm bảo hiệu quả 

thi công là cao nhất . 

vật liệu quy trình 

thiết bị 
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Căn cứ vào khối lượng thi công của các công việc cụ thể , dựa vào Định 

mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành theo quyết định số 1242-1998/QĐ-

BXD , ta tính toán được khối lượng nhân công cần thiết cho từng công tác thi 

công . Do định mức này được sử dụng chủ yếu để thiết lập dự toán nên khi áp 

dựng để tính nhân công cho các công tác thi công sẽ có những điều chỉnh sao 

cho phù hợp với thực tế thi công ngoài công trường . Dưới đây là các bảng 

thống kê khối lượng các công tác chủ yếu và thống kê khối lượng lao động của 

các công tác đó . 

 Lập tiến độ thi công. 

Từ khối lượng lao động của công tác và công nghệ thi công , ta có thể lập 

ra được kế hoạch thi công , xác định trình tự và thời gian hoàn thành các công 

việc . Thời gian đó dựa trên kết quả phối hợp một cách hợp lí các thời hạn 

hoàn thành của các tổ đội công nhân và máy móc chính , đồng thời dựa trên 

cơ sở tôn trọng các quy trình , quy phạm kĩ thuật . 

1. Lựa chọn phương pháp lập tiến độ.  

Lựa chọn lập tiến độ thi công theo phương pháp sơ đồ ngang. Dùng chương trình phần 

mềm Project để  lập tiến độ, chạy ra biểu đồ nhân lực.  

Ưu điểm của phương pháp này là : 

- Thể hiện được rõ mối quan hệ giữa các công việc. 

- Dễ điều chỉnh thời giant hi công , ngày công, nhân lực trên biểu đồ. 

 

 

2. Tiến độ thi công công trình . 

   2.1.Thi công phần ngầm. 

1. Thi công cọc khoan nhồi  

Công nghệ thi công cọc khoan nhồi đã được trình bày kĩ ở phương án kĩ thuật thi công 

của phần ngầm  . Quá trình thi công cọc khoan nhồi là tổ hợp của hai quy trình Khoan 

tạo lỗ và Đổ bê tông cọc , sử dụng máy khoan của hãng HITACHI máy KH.125ED và 

giữ thành hố vách bằng dung dịch Bentonite kết hợp với đổ bê tông cọc bằng bê tông 

thương phẩm . Số công nhân phục vụ cho công tác thi công cọc là 24 người , thời gian 

thi công được ấn định là 2 cọc trong một ngày . 

Thời gian thi công cọc có thể được tổ chức như sau : Công việc hạ ống vách tạm thời 

được thực hiện trước từ cuối ngày hôm trước . Sáng hôm sau đội thợ phụ trách công 

việc khoan tạo lỗ có thể tiếp tục thi công khoan trong vòng hai đến ba giờ . Sau đó họ 

có thể chuyển sang hạ ống vách và khoan tạo lỗ ở lỗ khoan khác . Còn tổ thợ tiếp theo 

có thể vào làm tiếp ngay công tác lắp dựng lồng thép và đổ bê tông cọc . Thời gian đổ 

bê tông cọc chỉ nên hạn chế trong vòng bốn giờ để đảm bảo thời gian ninh kết của bê 

tông cọc . 
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Một ngày thi công được hai cọc nên thi công 68 cọc trong 34 ngày là xong . Sau khi thi 

công đổ bê tông xong cọc phải lấp đất ngay , không cho người và xe đi lại xung quanh 

khu vực bán kính  năm lần đường kính cọc trong 24 giờ. 

2. Hạ tường cừ. 

Sử dụng tường cừ Lacsen để chống vách hố đào . Cừ Lasen có chiều dài 8m , rộng 

42cm , diện tích tiết diện127,6cm2 . 

Để hạ cừ dùng búa rung YAMADA KIKAI KOGYO loại CHV8S , đồng thời sử dụng 

cần trục tự hành bánh lốp của hãng KATO KN-200EV để nâng hạ cừ , lắp định vị cừ 

vào hố vách . 

Với công nghệ và thiết bị hạ cừ như vậy , ta ấn định số thợ thi công hạ ván cừ là 15 

người và thi công hạ ván cừ trong 2 ngày . 

3. Đào đất bằng máy. 

Với khối lượng đất bằng máy Vmáy = 5.856,69(m3) , sử dụng máy đào gầu nghịch EO-

4321 có định mức dự toán 0,5 công /100m3 .  

 Chỉ lấy số nhân công giảm 50% so với định mức ( 0,25 công/100m3 ) , sử dụng số 

công nhân là 15 người . 

Máy đào với năng suất 753,4 m3/ca và đào xong toàn bộ trong 8 ngày . 

4. Đào đất thủ công và phá đầu cọc. 

Khối lượng đất đào thủ công là 529,584 m3 và đào xong cả bốn phân khu trong 8ngày . 

Vậy ta chọn đội thợ đào đất thủ công gồm 23 người . 

Khối lượng bê tông đầu cọc cần phá bỏ là 53,38 m3 dùng phương pháp làm giảm lực 

dính để đục phá đầu cọc . Do đó để thi công bốn phân khu trong cùng 2 ngày ta chỉ cần 

7 người thợ phá đầu cọc là đủ . 

Nếu chỉ xét mối quan hệ giữa các dây chuyền công nghệ không thôi thì có thể thi công 

theo nhịp nhanh , cho vào đào thủ công ngay sau khi đào máy xong  được một phân 

khu . Tuy nhiên  như vậy sẽ không đảm bảo được về an toàn vì khi máy chạy, đất rung 

, dễ sụt lở không đảm bảo an toàn cho đội thợ ở công tác sau . Vì vậy tổ đội đào đất thủ 

công sẽ chỉ đi vào làm việc khi đào băng máy xong một nửa mặt bằng . 

5. Đổ bê tông lót cho đài móng và giằng móng.  

Trong công tác đổ bê tông lót móng , thành phần công việc theo định mức gồm có 

chuẩn bị sàng rửa , lựa chọn , vận chuyển vật liệu , trộn vữa bằng máy trộn , đổ và đầm 

bê tông bằng thủ công . Định mức tốn 1,18 công/m3   . Nhưng công việc thực tế chỉ  

gồm trộn máy và đổ đầm bê tông thủ công , bãi vật liệu sẵn cạnh nơi trộn bê tông nên 

chỉ lấy định mức khoảng 0,495 công/ m3  cho công tác bê tông lót . Số nhân công cần 

thiết là 26,89 công . 

Về mối quan hệ giữa công nghệ với công nghệ thì có thể đổ bêtông lót ngay sau khi 

đào đất thủ công được một phân khu . Tuy nhiên như vậy sẽ không có lợi về mặt tổ 

chức vì sẽ làm cho số nhân công tăng đột ngột khi một vài dây chuyền tiếp sau đó đi 
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vào làm việc . Vậy để tránh cho biểu đồ nhân lực khỏi có sự nhô cao đột ngột và ngắn 

hạn , dãn tiến độ thi công , đào đất được ba phân khu rồi mới cho vào thi công bê tông 

lót . 

Số công nhân cần thiết là 26,89 công , thi công trong 2 ngày . Vậy ấn định số công 

nhân trong một tổ đội bê tông lót là 16 người .   

6. Ván khuôn móng và giằng móng 

Công tác ván khuôn móng và giằng móng sử dụng ván khuôn bằng thép định hình . 

Ván khuôn đài được ghép từ các tấm có kích thước 1800x300 . Định mức cho công tác 

lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn kim loại là 38,28 công cho 100 m2  đài giằng . Tuy 

nhiên chỉ với công tác lắp dựng ván khuôn , ta áp dụng 80% so với định mức quy định , 

tức là 29,7 công cho 100 m2 . 

Khối lượng ván khuôn là 780,2 m2  nên số công cần thiết là 231,72 công . 

Để đảm bảo được tính liên tục của thi công theo phương pháp dây chuyền , tổ đội công 

nhân lắp dựng ván khuôn sẽ vào làm ngay công việc của mình sau khi đội đổ bê tông 

lót làm xong phân khu thứ nhất . 

Số công cần thiết là 231,72 công , ấn định thi công trong 6 ngày thì số công nhân một 

tổ thợ ván khuôn là 40 công nhân . 

7. Cốt thép móng và giằng móng. 

Công tác cốt thép móng gồm có các công việc chuẩn bị , cắt uốn , nối , đặt buộc cốt 

thép . Định mức hao phí nhân công cho một tấn cốt thép > 18 là 6,35 công cho một 

tấn thép . 

 Thời gian thi công cho công tác cốt thép quy định trong 8 ngày , vậy số công nhân cần 

thiết cho một tổ đội cốt thép là 37 người  . 

Tổ đội thi công cốt thép có thể đi vào thi công ngay sau khi tổ đội ván khuôn làm xong 

được phân khu thứ nhất , đảm bảo cho các công tác thi công bê tông lót , ván khuôn , 

cốt thép là nhịp nhàng và liên tục . 

8. Đổ bê tông móng và giằng móng. 

Do việc thực hiện tổ chức trạm trộn bê tông ở ngay tại công trình là khó 

khăn , bê tông sử dụng để đổ bê tông đài móng và giằng móng theo thiết kế 

đòi hỏi mác phải đạt 300# , mà việc thi công trộn bê tông tại chỗ bằng máy 

trộn chỉ đạt được mác 250# , vì vậy ta tiến hành lập phương án mua bê tông 

thương phẩm . 

Do khối lượng bê tông cho đài móng và giằng móng là khá lớn , khoảng 148,84 m3 / 

phân khu , nếu sử dụng cần trục tháp để đổ bê tông thì khối lượng bê tông cần đổ là 

khá lớn so với năng suất của cần trục , sẽ phải chia nhỏ thêm khối lượng ở các phân 

khu làm tăng số mạch ngừng thi công , không có lợi về kết cấu cho cấu kiện quan 

trọng như đài , giằng móng . Vậy nên hiệu quả nhất là chọn công nghệ đổ bê tông bằng 
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máy bơm bê tông . Sử dụng máy bơm bê tông PUTZMEISTER có năng suất là 168 

m3/ca đổ hết bê tông của một phân khu trong vòng một ngày . 

Tuy nhiên để đảm bảo được không gian thi công và quá trình thi công của các công tác 

ván khuôn , cốt thép là liên tục , nhịp nhàng 2 ngày một phân khu , thì khi đổ bê tông 

bằng máy bơm bê tông ta phải đổ bê tông trong một ngày và nghỉ ngày tiếp sau đó . 

Như vậy sẽ đảm bảo xong ván khuôn cốt thép ở phân khu nào là có thể đổ bê tông ở 

phân khu đó , đảm bảo công nghệ được liên tục mà không xâm lấn không gian của 

nhau .  

Sử dụng tổ thợ để đổ bê tông gồm 16 người . 

9. Tháo ván khuôn móng và giằng móng. 

Công tác tháo dỡ ván khuôn móng và giằng móng được lấy khoảng 20% so với định 

mức ( do định mức gồm cả gia công lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn . Phần gia công lắp 

dựng tốn nhiều thời gian nên ta lấy 80%định mức , còn tháo giỡ nhanh chóng hơn 

nhiều nên lấy 20% định mức . 

 Định mức tháo dỡ ván khuôn là 5,94 công / 100m2  thi công trong 2 ngày tháo dỡ 

hết toàn bộ . Vậy chọn số công nhân một tổ đội gồm 24 người tháo dỡ ván khuôn . 

Ván khuôn giằng móng và đài móng là ván khuôn không chịu lực sau khi bê tông đã 

đông cứng . Vậy có thể tháo dỡ ván khuôn sau khi bê tông đạt cường độ 50 kg/cm2 , 

tức là sau 24 giờ sau khi đổ bê tông thì có thể tháo dỡ ván khuôn được . 

 

10. Lấp đất . 

Lấp đất hố móng được thực hiện với khối lượng lớn là 3.247,6 m3 . Định mức nhân 

công cần thiết là 7,25 công /100 m3   , như vậy tốn hết 235 công . 

Về mặt quan hệ công nghệ với công nghệ thì có thể cho lấp ngay sau khi tháo ván 

khuôn ở từng phân khu , đảm bảo thứ tự thực hiện các công tác . Tuy nhiên xét về khía 

cạnh an toàn lao động là không tốt vì khi lấp đất hố móng sử dung máy móc cơ giới để 

đầm đất , không an toàn cho công nhân ở các công tác khác . Vì vậy ta dãn tiến độ ra , 

tháo xong ván khuôn ở hai phân khu ( được một nửa ) rồi mới cho vào lấp đất . 

Thời gian lấp đất một phân khu trong 1,5 ngày, số công nhân phục vụ cho công tác san 

lấp là 40 người . 

 

   2.2.Thi công tầng hầm. 

 Ta tiến hành thi công tầng hầm sau khi thi công phần móng được hoàn thành. 
 Quá trình tiến hành thi công tầng hầm bao gồm các công việc sau: 
2.2.1.Gia công lắp dựng cốt thép tường tầng hầm: 

Khối lượng cốt thép thi công là :2250,909 kg. 
Định mức thi công là 9,1 công/1T. 

 Số công cần thiết là : 2,251*9,1=20,48 công. 
Vậy tổ công nhân GCLD cốt thép tường tầng hầm gồm 11 người, thi công trong 2 
ngày. 
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Ta tiến hành thi công lắp dựng cốt thép tường tầng hầm ngay sau khi lấp đất hố móng 
bằng thủ công xong. 
2.2.2.Gia công lắp dựng ván khuôn tường tầng hầm. 

Khối lượng ván khuôn tường tầng hầm là 191,16 m2. 
Định mức nhân công là 27,78 công/100m2. 

 Số công cần thiết là : 27,78*1,9116= 53,104 công. 
Vậy tổ công nhân GCLD ván khuôn tường tầng hầm gồm 18 người, thi công trong 3 
ngày. 
Ta tiến hành thi công lắp dựng ván khuôn tường tầng hầm sau khi GCLD cốt thép được 
1/2 khối lượng (tức là sau GCLD cốt thép 1 ngày). 
2.2.3.Đổ bêtông tường tầng hầm. 

Khối lượng bêtông tường tầng hầm là 28,674 m3. 
Định mức nhân công là 1,024 công/1m3. 

 Số công cần thiết là : 1,024*28,674= 29,36 công. 

Vậy tổ đội đổ bêtông tường tầng hầm gồm 15 người, thi công trong 2 ngày. 
Đổ bêtông tường ngay sau khi GCLD ván khuôn xong. 
2.2.4. Tháo ván khuôn tường. 

Ván khuôn tường là ván khuôn không chịu lực sau khi bê tông đã đóng rắn nên có thể 

tháo ván khuôn khi bê tông đạt cường độ 50kg/cm2   - tức là sau 24 giờ mới được tháo 

dỡ ván khuôn . 

Ván khuôn sử dụng cho tường là công nghệ ván khuôn gỗ dán khung sườn thép , rất 

thuận tiện cho việc lắp dựng và tháo dỡ . Quy trình tháo ván khuôn hầu như chỉ gồm 

tháo bỏ thanh chống và các bulông liên kết là đã có thể tháo rời được tấm khuôn .  

Khối lượng tháo ván khuôn bằng khối lượng lắp dựng ván khuôn. 

Đội thợ tháo ván khuôn gồm 15 người, thi công trong 1 ngày. 

Công việc tháo ván  khuôn được tiến hành sau khi đổ  bêtông xong 2 ngày. 

2.2.5. Đổ bêtông lót nền. 

Khối lượng đổ bêtông lót nền là 68,105 m3. 

Định mức nhân công là : 0,495 công/m3. 

  Số công cần thiết là : 68,105*0,495= 33,71 công. 

         Vậy tổ đội đổ bêtông lót nền gồm 17 người, thi công trong 2 ngày. 

 2.2.6.Gia công lắp dựng cốt thép nền. 

 Khối lượng cốt thép nền là 19,63 T. 

 Định mức nhân công là 11,41 công/1T. 

  Số công cần thiết là : 19,63*11,41= 224 công. 

 Vậy tổ đội GCLD cốt thép nền gồm  28 người , thi công trong 8 ngày. 

 2.2.7. Đổ bêtông nền. 

 2.2.8. GCLD cốt thép cột, lõi. 

 2.2.9. GCLD ván khuôn cột, lõi. 

 2.2.10. Đổ bêtông cột, lõi. 

 2.2.11. Tháo ván khuôn cột, lõi. 

 2.2.12. GCLD ván khuôn dầm, sàn, cầu thang. 
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 2.2.13. GCLD cốt  thép dầm, sàn, cầu thang. 

 2.2.14. Đổ bêtông dầm, sàn, cầu  thang. 

 2.2.15. Tháo ván khuôn dầm, sàn, cầu thang. 

 2.2.16. Xây tường. 

 2.2.17. Trát trong. 

 2.2.18. Lát nền. 

 2.2.19. Sơn tường. 

  2.2.20. Lắp cửa đi. 

Trên đây là thứ tự các công việc thi công tầng hầm. Các số liệu về khối lượng, 
định mức và  nhân công đã được tính trong bảng excel. Mối quan hệ giữa các 
công việc được thể hiện rõ trong bảng tiến độ.     
 2.3. Thi công phần thân. 

2.3.1. Tầng 1: 

2.3.1.1. GCLD cốt thép cột,  lõi. 

Như đã trình bày ở trên , ván khuôn cột và lõi thang máy đều sử dụng ván 

khuôn gỗ dán khung sườn thép , thi công nhanh chóng và thuận tiện . Dây 

chuyền ván khuôn , cốt thép cột lõi là một dây chuyền đa năng đòi hỏi phải có 

sự phối hợp điều chỉnh nhịp nhàng cả về nhân lực lẫn không gian thi công . 

Thực tế nó gồm hai dây chuyền đơn là lắp dựng cốt thép và lắp dựng cốp pha . 

Tuy nhiên với công nghệ ván khuôn tiên tiến thì công tác cốp pha chỉ đơn 

thuần là việc lắp dựng đơn giản . Vì vậy việc kết hợp hai dây chuyền đơn này 

vào làm một là hoàn toàn hợp lí , tận dụng được không gian thi công và cả 

nhân lực . 

Để đảm bảo về quan hệ không gian và công nghệ , quy định chỉ cho phép 

được lên tầng làm công tác cột khi bê tông dầm sàn đã được 50kg/cm2 . Vậy 

để đảm bảo an toàn thì sau khi đổ bê tông một ngày mới cho phép thi công 

công tác cột . 

Khối lượng cốt thép là 6,226 T . 

Quy định số công nhân trong một tổ thợ gồm 22 người , thi công trong hai ngày . 

2.3.1.2. GCLDVK cột, lõi. 

Khối lượng ván khuôn cột, lõi tầng 1 là 211,2 m2. 

Tổ đội lắp dựng ván khuôn gồm 19 người , thi công trong 2 ngày. 

Ta tiến hành lắp dựng ván khuôn sau khi GCLD cốt thép được một nửa khối lượng. 

2.3.1.3. Đổ bê tông cột, lõi. 

Khối lượng bêtông cột, lõi là 52,872 m3. 
Tổ đội đổ bêtông cột, lõi gồm 37 người , thi công trong 2 ngày. 
2.3.1.4. Tháo ván khuôn cột, lõi. 

Tháo ván khuôn cột, lõi sau khi đổ bêtông cột xong 2 ngày. 
Tổ đội dỡ ván khuôn gồm 20 người, thi công trong 1 ngày. 
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2.3.1.5.GCLD ván khuôn dầm, sàn, cầu thang. 

Khối lượng ván khuôn dầm, sàn, cầu thang là 1554,5 m2. 
Tổ đội lắp dựng ván khuôn gồm 60 người , thi công trong 40 ngày. 
2.3.1.6. GCLD cốt thép dầm, sàn, cầu thang. 

Khối lượng cốt thép là 18,061 T. 
Tổ đội lắp dựng cốt thép dầm, sàn, cầu thang gồm 33 người, thi công trong 5 ngày. 
Tổ đội lắp dựng cốt thép bắt đầu công việc sau khi đội lắp ván khuôn xong. 
2.3.1.7.Đổ bêtông dầm, sàn, cầu thang. 

Khối lượng bê tông trung bình ở mỗi phân khu là 51 m3  . Lựa chọn giải pháp công 

nghệ đổ bê tông bằng cẩn trục tháp kết hợp với mua bê tông thương phẩm , đảm bảo đổ 

bê tông xong một phân khu trong một ngày đồng thời đảm bảo được mác của bê tông 

theo đúng yêu cầu thiết kế . Sử dụng cần trục tháp CITYCRANE của hãng POTAIN 

pháp sản xuất có thể vừa vận chuyển ván khuôn cốt thép ở các phân khu khác , vừa đổ 

bê tông dầm sàn ở phân khu này mà vẫn đảm bảo được năng suất của cần trục trong 

một ca làm việc . Tổ đội công nhân đổ bê tông dầm sàn gồm 40 người , đổ một ngày 

xong một phân khu .  

2.3.1.8. Tháo ván khuôn dầm , sàn, cầu thang.        

Ván khuôn dầm, sàn, cầu thang là ván khuôn chịu lực . nên để tháo ván khuôn chịu lực 
thì bê tông phải đạt tối thiểu 70% cường độ R28 . Vậy ta có thể tháo ván khuôn dầm, 
sàn , cầu thang sau 20 ngày kể từ ngày đổ bêtông xong. 
Khối lượng tháo ván khuôn dầm, sàn, cầu thang là 1554,5 m2. 
Tổ đội tháo ván khuôn gồm 30 người, tháo dỡ trong 4 ngày. 

2.3.1.9. Xây tường. 

Khối lượng tường xây là 46,92 m3. 
Tổ đội xây tường gồm 15 người , thi công trong 3 ngày. 
2.3.1.10. Trát tường trong. 

Trát tường trong sau khi xây tường xong 2 ngày. Thời gian nghỉ đủ để tường khô để 
đảm bảo chất lượng trát. 
Khối lượng trát trong là 2077,4  m2. 
Tổ đội trát gồm 21 người , thi công trong 15 ngày. 
2.3.1.11. Lát nền. 

Khối lượng lát nền là 852,12 m2. 
Tổ đội lát nền gồm 20 người, thi công trong 7  ngày. 
2.3.1.12.Sơn tường. 

Khối lượng sơn tường là 2077,4 m2. 
Tổ đội sơn tường gồm 10 người, thi công trong 10 ngày. 
2.3.1.13. Lắp cửa đi. 

Khối lượng cửa là 189,08 m2.  
Tổ đội lắp cửa gồm 25 người, thi công trong 6 ngày. 
Tầng 2 bắt đầu tiến hành thi công khi đổ xong bêtông dầm, sàn, cầu thang ở tầng 1. 
Các công việc từ tầng 1 đến tầng 9 giống nhau. 
Thứ tự các công việc cũng như tầng 1. 
Khối lượng các công việc được tính toán trong bảng excel. 
Mối liên hệ giữa các công việc được trình bày trong  bảng tiến độ. 
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     2.4. Thi công phần mái.  
2.4.1. Đổ lớp bê tông xỉ tạo dốc. 

Do cấu tạo kiến trúc trên tầng mười thu hẹp diện tích xây dựng nên ta phải tiến hành 
thi công chống thấm và chống nóng từ tầng chín . Sau khi đổ bê tông sàn tầng chín 
được 24 giờ là có thể cho đổ bê tông xỉ tạo dốc ngay được . 
Đội thợ đổ bê tông xỉ tạo dốc gồm 6 người và thi công 8 ngày xong mặt bằng cần đổ bê 
tông xỉ . 

2.4.2. Đổ lớp bê tông cốt thép chống thấm.  

Công tác bê tông cốt thép chống thấm gồm rải lớp cốt thép 4 a200 và đổ lớp bê tông 
dày 4cm . 
Đổ bê tông cốt thép chống thấm cần 6 người và thi công xong trong 8 ngày . 

2.4.3. Quét bitum chống thấm.  

Đội thợ quét bitum chống thấm có thể vào thi công sau khi lớp bê tông 

chống thấm đã hoàn toàn khô . Như vậy cần phải giãn cách ra 3 ngày sau khi 

đổ bê tông và sử dụng đội thợ gồm 3 người để quét bitum chống thấm . 

2.4.4. Lát gạch chống nóng 6 lỗ. 

Sau khi chống thấm xong ở tầng mười hai , ta có thể tiếp tục thi công ván khuôn cốt 

thép và đổ bê tông cho cột dầm sàn cho tầng mái và tiếp tục thi công chống thấm cho 

mái. 

Công tác xây gạch chống nóng được bắt đầu từ tầng mười sau khi đã chống thấm xong 

. Đội thợ xây gạch chống nóng gồm 8 người và thi công xong trong 6 ngày . 

2.4.5. Lát đá .   

Công tác lát đá lên bề mặt lớp chống nóng được thi công ngay sau công tác xây gạch 

chống nóng . 

Đội thợ lát đá này cũng gồm có 8 người và cũng thi công trong 6 ngày . 

 
2.5. Phần hoàn thiện. 

2.5.1. Trát ngoài toàn bộ công trình. 

Khối lượng trát ngoài 4800,6 m2. 
Tổ đội trát ngoài gồm 32 người, thi công trong 30 ngày. 
2.5.2. Quét vôi từ trên xuống. 

Khối lượng trát ngoài 4800,6 m2. 
Tổ đội trát ngoài gồm 11 người, thi công trong 20 ngày. 
Tổ đội quét vôi bắt đầu làm khi trát ngoài được 1/2 khối lượng. 
2.5.3. Thu dọn vệ sinh. 

Thu dọn toàn bộ công trường thi công để chuẩn bị bàn giao lại công trình cho chủ đầu 
tư. 
Cần 50 người thu dọn trong vòng 2 ngày. 
2.5.4. Bàn giao công  trình. 
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Ch­¬ngIV 

Thiết kế tổng mặt bằng. 

Tổng mặt bằng xây dựng là mặt bằng khu đất được cấp để xây dựng và các mặt bằng 

lân cận khác mà trên đó bố trí các hạng mục công trình cần xây dựng, các máy móc 

thiết bị phục cho thi công . Ngoài ra còn có các công trình phụ trợ như xưởng gia công 

sản xuất , kho bãi , lán trại , nhà làm việc , hệ thống giao thông , mạng lưới cung cấp 

điện , nước .... phục vụ cho công tác thi công xây dựng cũng như cho đời sống của con 

người trên công trường. 

Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng hợp lí sẽ góp phần đảm bảo xây dựng công trình đạt 

hiệu  quả , đảm bảo đúng tiến độ , đảm baỏ chất lượng thi công, sớm đưa công trình 

vào sử dụng .  

I. Đường trên công trường. 

Công trường được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 1000m2 . Khoảng cách 

vận chuyển nguyên vật liệu , thiết bị đến công trường là nhỏ nên phương tiện hợp lí 

hơn cả là ôtô . Vì vậy ta phải thiết kế đường ôtô chạy trong công trường . 

Cần trục tháp đối trọng trên được chọn có tư thế khi sử dụng là cố định trên mặt đất vì 

vậy không cần thiết kế đường ray chạy cho cầu trục mà chỉ cần thiết kế bê tông neo 

cho cần trục tại vị trí đứng của cần trục . 

Đường ôtô chạy bao bốn mặt công trình . Để đảm bảo yếu tố kinh tế và cả 

yếu tố kĩ thuật ta tiến hành thiết kế mặt đường cấp thấp : xỉ than , xỉ quặng , 

gạch vỡ rải trên mặt đất tự nhiên rồi lu đầm kĩ . Do có xe ôtô chở thép , chiều 

dài xe là khá lớn nên bán kính cong tại các góc cua của xe phải đạt 30m . 

Theo tiêu chuẩn thiết kế đường tạm cho một làn xe thì bề rộng đường phải đạt 

B = 4m .  

Cần trục tháp có đối trọng trên được bố trí tại vị trí chính giữa theo phương 

dọc công trình . Tay cần có tầm với bao quát được mọi điểm trên công trình . 

Khoảng cách từ trọng tâm quay của cần trục đến mép ngoài công trình là 6,4m . 

Vận thăng dùng để vận chuyển vật liệu rời , các nguyên vật liệu có trọng lượng nhỏ và 

kích thước không lớn như gạch xây , gạch ốp lát , vữa xây .... Thuận tiện nhất là bố trí 

vận thăng  chở vật liệu tại những nơi gần với nơi chứa các loại vật liệu cần vận chuyển 

và xa so với cần trục tháp . Vậy bố trí vận thăng ở mép bên công trình và gần với kho 

chứa xi măng và vật liệu tổng hợp . Đối với vận thăng chở người phục vụ cho công tác 
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thi công cũng bố trí ở mép bên công trình , gần với khu vực lán trại tạm của công nhân 

trên công trường . 

II. Thiết kế kho bãi công trường. 

1. Diện tích kho bãi  

 Diện tích kho bãi tính theo công thức sau : 

             S =   F =   qdt/q =   tdt  qsd
ngµy(max)/q (m2) . 

 Trong đó :  

                        F : diện tích cần  thiết để xếp vật liệu (m2).  

      : hệ số sử dụng mặt bằng , phụ thuộc loại vật liệu chứa . 

     qdt : lượng vật liệu cần dự trữ . 

     q : lượng vật liệu cho phép chứa trên 1m2.  

     qsd
ngày(max): lượng vật liệu sử dụng lớn nhất trong một ngày. 

     tdt  :    thời gian dự trữ vật liệu . Lấy  tdt = 5 ngày 

  Công tác bêtông : sử dụng bêtông thương phẩm nên bỏ qua diện tích kho 

bãi chứa cát, đá , sỏi , xi măng , phục vụ cho công tác này . 

    Tính toán cho các công tác còn lại . 

- Công tác ván khuôn : qvk = qdầm + qsàn = 
8

37,1554
 = 194,3 (m2). (Vì khối lượng ván 

khuôn dầm, sàn lớn hơn khối lượng ván khuôn cột, lõi nên ta lấy khối lượng ván khuôn 
dầm, sàn để tính toán). 

  Khối lượng dự trữ : pdt = 5  194,3 = 1186 (m2). 

- Công tác cốt thép : qct =  qdầm + qsàn = 
5

18061
 = 3612,2 (kg). 

  Khối lượng dự trữ : pdt =3  3612,2 = 10836,6 (kg). 

- Công tác xây : qxây = 
5

43,166
 = 33,286 (m3). 

  Số lượng gạch xây là : 33,286 550 = 18307 (viên). 

  Khối lượng dự trữ : pdt = 3  18307 = 54921 (viên). 

  Khối lượng vữa là : 33,286  0,29 = 9,653 (m3). 

  Khối lượng dự trữ : p1 = 3  9,653 = 28,959 (m3). 

                ( Gạch xây chỉ dự trữ  3 ngày ) 

- Công tác trát : qtrất = 
15

4,2077
 = 138,49 (m2). 

 Khối lượng vữa là : 0,015  138,49 = 2,0774 (m3). 

 Khối lượng dự trữ : p2 = 8  2,0774 = 16,62 (m3). 

- Công tác lát nền : qlát nền = 
7

12,852
 = 121,73 (m2). 

 Khối lượng vữa là : 0,02  121,73 = 2,435 (m3). 

 Khối lượng dự trữ : p3 = 5  2,435 = 12,175 (m3). 
Vậy tổng khối lượng vữa dự trữ : pvũa dt = 28,959 + 16,62 +12,175 = 57,754 m3 



toà nhà vcci đà nẵng 

Sinh viên:  Lê Sỹ Quỳnh - Lớp: XD 902        
140 

Mã sinh viên: 091316 

 Tra bảng định mức cấp phối vữa ta có 1m3 vữa tam hợp cát vàng  mác 50# thì cần 
243kg xi măng mác 300# ; 46kg vôi cục ; 0,892 m3 cát vàng . 

  Lượng xi măng dự trữ : 57,754  234 = 13514 (kg) = 13,514 (Tấn) . 

      Lượng cát dự trữ : 57,754  0,892 =51,517 (m3). 

      Lượng vôi dự trữ : 57,754  46 = 2656,684 (m3) = 2,657 (Tấn) . 
      Lượng gạch dự trữ : 54921 (viên) . 
      Lượng thép dự trữ : 10,837 (Tấn) . 
      Lượng ván khuôn dự trữ : 1186 (m2) . 

                                     Bảng diện tích kho bãi : 

Vật liệu Đơnvị Khối lượng 
Định 
mức Loại kho  

Diện tích kho  ( 
m2) 

Cát m3 51,517 2 Lộ thiên 1,1 29 

Vôi Tấn 2,657 2 Kho kín 1,4 2 

Xi măng Tấn 13,514 1,3 Kho kín 1,4 15 

Gạch xây Viên 54921 700 Lộ thiên 1,1 86 

Ván khuôn m2 1186 45 Kho hở 1,3 34 

Cốt thép Tấn 10,837 4 Kho hở 1,3 4 

 

2. Tính toán lán trại công trường  

Dân số trên công trường :   N = 1,06  ( A B C D E) 

  Trong đó :  

 A: nhóm công nhân xây dựng cơ bản , tính theo số CN có mặt đông nhất 

trong ngày theo biểu đồ nhân lực . Nhưng do biểu đồ nhân lực là không điều 

hoà , tức số công nhân lớn nhất chỉ xuất hiện trong thời  gian ngắn so với toàn 

bộ thời gian xây dựng . Nên số công nhân tính toán được xác định theo số 

công nhân trung bình theo biểu đồ nhân lực  A= 56 (người). 

B : Số công nhân làm việc tại các xưởng gia công : 

   B = 30%. A = 17 (người). 

C : Nhóm người ở bộ phận chỉ huy và kỹ thuật  : C = 4 8 % (A B) . 

   Lấy C = 5 %. (A B) = 5 %. (56+17) = 4 (người). 

D : Nhóm người ở bộ phận hành chính  : D = 4 8 % (A B +C) . 

   Lấy D = 5 %. (A B+C) = 5 %. (56+17+4) = 4 (người). 

E : Nhóm nhân viên phục vụ  : E = 3 % (A B +C) = 3 %. (56+17+4) = 3 (người) . 

Vậy tổng dân số trên công trường : 

   N = 1,06. ( 56  17  4  4  3 ) = 90 (người). 
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Diện tích lán trại , nhà tạm : 

 Diện tích nhà làm việc cán bộ công trường : S1 = 6  4 = 24 (m2). 

 Diện tích nhà bảo vệ : S2 = 12 (m2). 

 Diện tích nhà vệ sinh , nhà tắm :   S3 = 
25

905,2
= 9 (m2). 

 Diện tích nhà tạm cho công nhân : S4 = 2  90 = 180 (m2). 

 Diện tích nhà làm việc chỉ huy công trường : S5 = 5  4 = 20 (m2). 

 Diện tích trạm y  tế : S6  = Nmax  0,04 = 91  0,04 = 4 (m2).  
     Diện tích nhà ăn : S7  = 60 (m2). 

3. Tính toán điện, nước phục vụ công trình  . 

3.1. Tính toán cấp điện cho công trình . 
 3.1.1. Công thức tính công suất điện năng . 

    P =     k1 P1/ cos    k2 P2  k3.P3  k4x P4   

Trong đó :  

    = 1,1 : hệ số kể đến hao hụt công suất trên toàn mạch. 

   cos  = 0,75 : hệ số công suất trong mạng điện . 

              P1, P2, P3, P4 : lần lượt là công suất các loại động cơ , công suất máy gia công 

sử dụng điện 1 chiều , công suất điện thắp sáng trong nhà và công suất điện thắp sáng 

ngoài trời . 

               k1, k2, k3, k4 : hệ số kể đến việc sử dụng điện không đồng thời cho từng loại. 

  k1 = 0,75  : đối với động cơ . 

  k2 = 0,75 : đối với máy hàn cắt . 

  k3 = 0,8   : điện thắp sáng trong nhà . 

  k4 = 1      : điện thắp sáng ngoài nhà . 

Bảng thống kê sử dụng điện : 

Pi 
Điểm tiêu thụ Côngsuất 

định mức 
Khối lượng 

phục vụ 

Nhu cầu 

dùng điện 

KW 

Tổng nhu 
cầu 
KW 

P1 

Cần trục tháp 26,4 KW 1máy 26,4  

Tḧ ng tải chở  vật liệu 2,2 KW 1máy 2,2  

Tḧ ng tải chở  người 3,1 KW 1máy 3,1  

Máy trộn vữa 5,5 KW 1máy 5,5 41,2 

Đầm dùi 1 KW 2máy 2  

Đầm bàn 1 KW 2máy 2  

P2 Máy hàn 18,5 KW 1máy 18,5  
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Máy cắt 1,5 KW 1máy 1,5 22,2 

Máy uốn 2,2 KW 1máy 2,2  

P3 

Điện sinh hoạt 13 W/ m2 220 m2 2,86  

Nhà làm việc , b¶ovÖ 13 W/ m2 62 m2 0,806  

Nhà ăn , trạm ytÕ 13 W/ m2 66 m2 0,858 4,922 

Nhà tắm , vệ sinh 10 W/ m2 11 m2 0,11  

Kho chứa VL 6 W/ m2 48 m2 0,288  

P4 

Đường đi lại 5 KW/km 200 m 1 3,4 

Địa điểm thi công 2,4W/ m2 1000 m2 2,4  

 
Vậy :   

P = 1,1 ( 0,75  41,2 / 0,75  0,75  22,2  0,8  4,992  1  3,4 ) = 72 KW 

3.1.2. Thiết kế mạng lưới điện . 

 Chọn vị trí  góc ít người qua lại trên công trường đặt trạm biến thế . 

 Mạng lưới điện sử dụng bằng dây cáp bọc , nằm phía ngoài đường giao thông xung 

quanh công trình . Điện sử dụng 3 pha , 3 dây . Tại các vị trí dây dẫn cắt đường giao 

thông bố trí dây dẫn trong ống nhựa  chôn sâu 1,5 m. 

 Chọn máy biến thế BT  180 /6 có công suất danh hiệu 180 KWA. 

 Tính toán tiết diện dây dẫn : 

  Đảm bảo độ sụt điện áp cho phép . 

  Đảm bảo cường độ dòng điện . 

  Đảm bảo độ bền của dây . 

Tiến hành tính toán tiết diện dây dẫn theo độ sụt cho phép sau đó kiểm tra theo 2 điều 

kiện còn lại . 

Tiết diện dây :   

        S =  
100   P l 

k  Ud
2   U  

Trong đó :  k =  57 : điện trở dây đồng . 

   Ud = 380 V : Điện áp dây  ( Upha= 220 V ) 

    U  : Độ sụt điện áp cho phép  U  = 2,5 (%) 

    P l : tổng mômen tải cho các đoạn dây . 

 Tổng chiều dài dây dẫn chạy xung quanh công trình L=200 m. 

 Điện áp trên 1m dài dây :   

    q= P/ L = 72 / 200 =0,36  ( KW/ m ) 
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  Vậy  :    P l  =  q L2/ 2 = 7200 ( KW.m) 

 

S = 
100   P l 

k  Ud
2   U  

= 
100  7200 103 

57  3802 2,5 
= 35 (mm2) 

         Chọn dây đồng tiết diện 50 mm2 , cường độ cho phép  I  = 335 A. 
Kiểm tra :    

I = 
   P 

  1,73 Ud cos  
 = 

       72  103 

  1,73 380  0,75 
= 146 A<  I  

Vậy dây dẫn đủ khả năng chịu tải dòng điện . 
3.2. Tính toán cấp nước cho công trình . 

3.2.1. Lưu lượng nước tổng cộng dùng cho công trình . 

     Q = Q1  Q2  Q3  Q4 

Trong đó :  

   Q1 : lưu lượng nước sản xuất : Q1=  Si  Ai  kg / 3600 n (lít /s) 

        Si : khối lượng  công việc ở các trạm sản xuất . 

        Ai : định mức sử dụng nước tính theo đơn vị sử dụng nước . 

        kg : hệ số sử dụng nước không điều hòa . Lấy  kg = 1,5. 

         n : số giờ sử dụng nước ngoài công trình , tính cho một ca làm việc , n= 8h . 

Bảng tính toán lượng  nước phục vụ cho sản xuất : 

Dạng công ţ c Khối lượng 
Tiêu chuẩn 
dùng  nước 

QSX(i) ( lít / s) Q1  ( lít / s) 

Trộn vữa xây 9,653 m3 300 l/ m3 vữa 0,151 

        0,501 

Trộn vữa tŗ t 2,077 m3 300 l/ m3 vữa 0,0325 

Bảo dưỡng BT 852,12 m2 1,5  l/ m2 sàn 0,067 

Công ţ c kḩ c   0,25 

 

 Q2 : lưu lượng nước dùng cho sinh hoạt trên công trường : 

    Q2 = N  B  kg / 3600 n . 

   Trong đó :  

               N : số công nhân vào thời điểm cao nhất  có mặt tại công trường . Theo biểu 

đồ tiến độ  N= 91 người . 

     B : lượng nước tiêu chuẩn dùng cho 1 công nhân ở công trường. 

   B = 15 l / người . 

               kg : hệ số sử dụng nước không điều hòa . kg = 2,5. 

            Q2 = 91  15  2,5/ 3600  8 = 0,1185 ( l/s) 
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 Q3 : lưu lượng nước dùng cho sinh hoạt ở lán trại : 

    Q3 = N  B  kg  kng / 3600 n . 

     Trong đó :  

          N : số người nội trú tại công trường = 30% tổng dân số trên công trường 

   Như đã tính toán ở phần trước : tổng dân số trên công trường 90 (người).    N =  

30% . 90 = 27 (người). 

         B : lượng nước tiêu chuẩn dùng cho 1 người  ở lán trại : B =25 l / người .  

          kg : hệ số sử dụng nước không điều hòa . kg = 2,5. 

        kng : hệ số  xét đến sự không điều hòa người trong ngày. kng = 1,5. 

      Q3 = 27  25  2,5  1,5 / 3600  8 = 0,088 ( l/s) 

 Q4 : lưu lượng nước dùng cho cứu hỏa :    Q4 =  3 ( l/s). 

       Như vậy : tổng lưu lượng nước : 

      Q = Q1  Q2  Q3  Q4 = 0,501  0,1185  0,088  3 = 3,708 ( l/s) . 
3.2.2. Thiết kế mạng lưới đường ống dẫn : 

        Đường kính ống dẫn tính theo công thức :   Vậy chọn đường ống chính có đường 

kính D = 60 mm.  

         Mạng lưới đường ống phụ  : dùng loại ống có đường kính D = 30 mm. 

         Nước lấy từ mạng lưới thành phố , đủ điều kiện cung cấp cho công trình .  

)(56)(056,0
10005,114,3
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1000

4
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Chương V 

Một vài điểm về công tác an toàn 

I. An toàn thi công công tác đất. 

Khi đào đất có độ sâu phải làm rào chắn quanh hố đào. Ban đêm phải có đèn 

báo hiệu, tránh việc người đi ban đêm bị ngã, thụt xuống hố đào. 

Trước khi thi công phải kiểm tra vách đất cheo leo, chú ý quan sát các vết nứt 

quanh hố đào và ở vách hố đào do hiện tượng sụt lở trước khi công nhân vào thi công. 

Cấm không đào khoét thành vách kiểu hàm ếch. Rất nhiều tai nạn đã xảy ra do 

sập vách đất hàm ếch. 



toà nhà vcci đà nẵng 

Sinh viên:  Lê Sỹ Quỳnh - Lớp: XD 902        
146 

Mã sinh viên: 091316 

Đối với công nhân làm việc không ngồi nghỉ ngơi ở chân mái dốc, tránh hiện 

tượng sụt lở bất ngờ. 

Không chất nặng ở bờ hố. Phải cách mép hố ít nhất là 2m mới được xếp đất, đá 

nhưng không quá nặng. 

Phải kiểm tra chất lượng dây 

thừng, dây chão dùng chuyển đất 

lên cao. 

Khi đang đào có khí độc bốc ra phải để công nhân nghỉ việc, kiểm tra tính độc 

hại. Khi đảm bảo an toàn mới làm tiếp. Nếu chưa bảo đảm, phải thổi gió làm thông khí. 

Người công tác phải có mặt nạ phòng độc và thở bằng bình ô xi riêng. 

Lối lên xuống phải có bậc hoặc phải có thang dây an toàn, chắc chắn. 

Tránh va chạm đến các hệ thống điện nước khi đào hố móng. 

Khi máy đào đang làm việc, 

không đi lại, dứng ngồi trong phạm 

vi bán kính hoạt động của xe máy, 

gàu. 

Công nhân sửa sang mái dốc phải có dây an toàn neo buộc vào điểm buộc chắc 

chắn. 

II. Vệ sinh an toàn lao động trong quá trình thi công. 

 Biện pháp an toàn lao động trong quá trình tổ chức thi công là một trong 

những công tác quan trọng. Xuất phát từ quan điểm "Người là vốn quí nhất của 

xã hội" Nhà nước ta đã có nhiều chỉ thị, chính sách qui định trách nhiệm và 

hướng đến các nghành, các cấp đẩy mạnh công tác bảo hộ và bồi dưỡng 

người lao động. 

Trong tổ chức thi công phải được 

bố trí hợp lý, phân công lao động 

phù hợp với sinh lý người công nhân, 

tìm ra những biện pháp cải thiện 

điều kiện lao động nhằm giảm bớt 

những khâu lao động nặng nhọc cho 

người công nhân, tiêu hao lao động 

ít hơn. Phải thường xuyên kiểm tra 

bồi dưỡng sức khỏe cho người lao 

động, tích cực tìm biện pháp cải 

thiện điều kiện làm việc cho cán bộ 

công nhân viên, đảm bảo mặt trận 

công tác tổ chức sản xuất, làm việc 

ban đêm phải có đủ ánh sáng và 
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các phương tiện phục vụ thích hợp, 

trang bị đầy đủ các dụng cụ phòng 

hộ lao động như : quần áo bảo hộ, 

dày, ủng, găng tay, mũ, kính... 

 Trong đơn vị tổ chức xây dựng công trình phải tổ chức cho cán bộ công nhân 

viên học tập công tác an toàn lao động. Trong khu vực lao động phải có nội qui an toàn 

lao động cụ thể và phải được thường thương xuyên quan tâm đôn đốc nhắc nhở của các 

cấp lãnh đạo và của cán bộ phụ trách an toàn. 

 Để đảm bảo an toàn cho người và xe máy thi công trong quá trình sản xuất, đặc 

biệt là trong công tác lắp ghép công trình. Mọi người phải chấp hành đầy đủ các qui 

định về công tác an toàn lao động sau đây : 

 1. Hàng ngày trước khi làm việc phải kiểm tra dàn giáo, dụng cụ treo buộc xem 

có đảm bảo không. 

 2. Trước khi cẩu vật liệu lên vị trí lắp đặt người công nhân phải kiểm tra móc 

cẩu chắc chắn rồi mới ra hiệu cho móc cẩu lên. Khi cẩu đang làm việc tuyệt đối cấm 

không cho ai được đi lại phía dưới khu vực hoạt động của cần cẩu. 

 3. Nhưng người làm việc trên cao nhất thiết phải đeo dây an toàn. 

 4. Khi lắp ghép phải thống nhất điều chỉnh bằng tín hiệu như cờ hoặc còi, đặc 

biệt là phải qui định 1 cách cụ thể. 

 5. Quá trình thi công trong khu vực xây dựng mọi người phải nghiêm túc thực 

hiện tốt nội dung an toàn lao động. Người nào việc ấy không được đi lại lộn xộn trên 

khu vực xây dựng. Nghiêm cấm việc đi lại lên xuống bằng thăng tải nhất thiết phải lên 

xuống theo cầu thang giàn giáo. 

Trên đây là một số điểm qui định về công tác an toàn lao động trong thi công. 

Tất cả mọi người trên công trường phải có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh. Ai cố 

tình vi phạm để xảy ra tai nạn lao động cho người và xe máy thi công thì phải chịu 

trách nhiệm hoàn toàn. 

III. Biện pháp an toàn  khi thi công bê tông cốt thép. 

Các bộ phận ván khuôn tấm lớn, cũng như các hộp ván khuôn cột, xà dầm ... 

được lắp bằng cần trục phải có cấu tạo cứng, các bộ phận của chúng phải liên kết với 

nhau chắc chắn. Việc lắp các tấm ván khuôn cột, dầm và xà gồ phải tiến hành từ trên 

sàn công tác, trên dàn giáo. Sàn phải có thành chắc để bảo vệ, giáo chống giữ ván 

khuôn phải chắc chắn và chỉ được đứng trên thao tác theo sự  đồng ý của cán bộ chỉ 

đạo thi công.Tháo dàn giáo ván khuôn  của các kết cấu bê tông cốt thép phức tạp phải  

tiến hành theo cách thức và trình tự đã đề ra trong thiết kế thi công. 

Các lỗ để chừa ở trên sàn bê tông cốt thép để đổ bê tông sau khi tháo ván khuôn 

phải che đậy chắc chắn. Các thùng để chuyển vữa bê tông bằng cần trục phải tốt. 
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Trước khi đổ bê tông, cán bộ thi công phải kiểm tra sự chính xác và chắc chắn 

của ván khuôn đã đặt, dàn giáo chống đỡ và sàn công tác. Khi đổ bê tông ở trên cao 

hơn 1,5 m sàn công tác phải có thành chắn bảo vệ. 

 Những chỗ mà người có thể tới ở gần nhà hoặc công trình đang thi công càn 

phải có các lưới chắn bảo vệ. 

IV. Biện pháp an toàn khi hoàn thiện. 

 Khi xây người công nhân làm việc ở dưới hố móng, trên các sàn nhà hoặc trên 

sàn công tác; vị trí làm việc thay đổi theo kích thước tường xây và có thể ở một độ cao 

khá lớn, do vậy phải tạo điều kiện làm việc an toàn cho người thợ ở bất kỳ vị trí nào. 

Người thợ xây ở các cao trình mới trên đà giáo không được thấp hơn hai hàng 

gạch so với mặt sàn công tác. Dàn giáo phải có lan can cao ít nhất là 1m, ván làm lan 

can phải đóng vào phía trong, tấm ván chắn dưới cùng phải có bề rộng ít nhất là 15cm. 

Để đảm bảo không xếp quá tải vật liệu lên sàn và lên dàn giáo cần phải treo các 

bảng qui định giới hạn và sơ đồ bố trí vật liệu... Các lỗ cửa chưa chèn khung cửa sổ cửa 

đi phải được che chắn. 

Nếu việc xây được tiến hành từ dàn giáo trong thì cần đặt lớp bảo vệ dọc tường 

theo chu vi nhà. 

Trong thời gian xây và khi xây xong phải dọn tất cả các gạch thừa, dụng cụ và 

các thứ khác để đề phòng trường hợp bị rơi xuống dưới. 

Khi làm việc ở bên ngoài tường công nhân làm việc phải đeo dây an toàn. Các 

mảng tường nhô ra khỏi mặt tường 30cm phải xây từ dàn giáo phía ngoài. 

Việc liên kết các chi tiết đúc sẵn với tường xây phải tiến hành chính xác và thận 

trọng, phải kịp thời xây tường lên để giữ thăng bằng. 

V. Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với máy móc. 

Trước khi bắt đầu làm việc phải thường xuyên kiểm tra dây cáp và dây cẩu đem 

dùng. Không được cẩu quá sức nâng của cần trục, khi cẩu những vật liệu và trang thiết 

bị có tải trọng gần giới hạn sức nâng cần trục cần phải qua hai động tác: đầu tiên treo 

cao 20-30 cm kiểm tra móc treo ở vị trí đó và sự ổn định của cần trục sau đó mới nâng 

lên vị trí cần thiết.Tốt nhất tất cả các thiết bị phải được thí nghiệm, kiểm tra trước khi 

sử dụng chúng và phải đóng nhãn hiệu có chỉ dẫn các sức cẩu cho phép. 

Người lái cần trục phải qua đào tạo, có chuyên môn. 

Người lái cần trục khi cẩu hàng bắt buộc phải báo trước cho công nhân đang 

làm việc ở dưới bằng tín hiệu âm thanh. Tất cả các tín hiệu cho thợ lái cần trục đều 

phải do tổ trưởng phát ra. Khi cẩu các cấu kiện có kích thước lớn đội trưởng phải trực 

tiếp chỉ đạo công việc, các tín hiệu được truyền đi cho người lái cẩu phải bằng điện 

thoại, bằng vô tuyến hoặc bằng các dấu hiệu qui ước bằng tay,bằng cờ. Không cho 

phép truyền tín hiệu bằng lời nói. 

Các công việc sản xuất khác chỉ được cho phép làm việc ở những khu vực không 

nằm trong vùng nguy hiểm của cần trục. Những vùng làm việc của cần trục phải có rào 
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ngăn đặt những biển chỉ dẫn những nơi nguy hiểm cho người và xe cộ đi lại. Những tổ 

đội công nhân lắp ráp không được đứng dưới vật cẩu và tay cần của cần trục. 

Đối với thợ hàn phải có trình độ chuyên môn cao, trước khi bắt đầu công tác hàn 

phải kiẻm tra hiệu trỉnh các thiết bị hàn điện, thiết bị tiếp địa và kết cấu cũng như độ 

bền chắc cách điện. Kiểm tra dây nối từ máy đến bảng phân phối điện và tới vị trí 

hàn.Thợ hàn trong thời gian làm việc phải mang mặt nạ có kính mầu bảo hiểm. Để đề 

phòng tia hàn bắn vào trong quá trình làm việc cần phải mang găng tay bảo hiểm, làm 

việc ở những nơi ẩm ướt phải đi ủng cao su. 

VI. Công tác vệ sinh môi trường. 

Trong mặt bằng thi công bố trí hệ thống thu nước thải và lọc nước trước khi 

thoát nước vào hệ thống thoát nước thành phố, không cho chảy tràn ra bẩn xung quanh. 

Bao che công trường bằng hệ thống giáo đứng kết hợp với hệ thống lưới ngăn cách 

công trình với khu vực lân cận, nhằm đảm bảo vệ sinh công nghiệp trong suốt thời gian 

thi công. 

  Đất và phế thải vận chuyển bằng xe chuyên dụng có che đậy cẩn thận, đảm 

bảo quy định của thành phố về vệ sinh môi trường. 

Hạn chế tiếng ồn như sử dụng các loại máy móc giảm chấn, giảm rung. Bố trí 

vận chuyển vật liệu ngoài giờ hành chính. 

 

 
 
 
 
 


